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Chương 1

Giới thiệu chung

Môn học kiến trúc máy tính là môn học khảo sát cấu trúc và

chức năng của máy tính. Môn học này giúp học viên hiểu một cách

rõ ràng, đầy đủ về bản chất cũng như những đặc trưng của các hệ

thống máy tính hiện đại. Đây là một nhiệm vụ có tính thách đố do:

 Tính đa dạng của máy tính thể hiện trong giá cả, kích thước,

khả năng vận hành & ứng dụng.

 Sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ máy tính, từ kỹ thuật

mạch tích hợp dùng để xây dựng nên các thành phần máy tính

cho đến việc gia tăng sử dụng những khái niệm về tổ chức song

song trong việc kết hợp các thành phần đó.

Mặc dù có sự hiện diện của tính đa dạng và tốc độ thay đổi công

nghệ trong lĩnh vực máy tính, nhiều khái niệm cơ bản vẫn được áp

dụng rộng khắp. Trong giáo trình này, các yếu tố cơ bản về kiến

trúc và tổ chức máy tính, mối quan hệ giữa chúng cũng như nhiều

bài toán gặp phải trong thiết kế máy tính hiện nay sẽ được thảo

luận chi tiết.
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1.1 TỔ CHỨC & KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Hai thuật ngữ tổ chức máy tính và kiến trúc máy tính là hai

thuật ngữ cần được phân biệt khi mô tả một hệ thống máy tính.

 Kiến trúc máy tính đề cập đến những thuộc tính hệ thống mà

lập trình viên có thể quan sát được. Nói cách khác, đó là các

thuộc tính có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực thi một chương

trình, ví dụ như tập chỉ thị của máy tính, số bit được sử dụng để

biểu diễn dữ liệu, cơ chế nhập/xuất, kỹ thuật định địa chỉ bộ

nhớ, v.v...

 Tổ chức máy tính quan tâm đến các đơn vị vận hành và sự kết

nối giữa chúng nhằm hiện thực hóa những đặc tả về kiến trúc,

chẳng hạn như về tín hiệu điều khiển, giao diện giữa máy tính

với các thiết bị ngoại vi, kỹ thuật bộ nhớ được sử dụng, v.v...

Để minh họa rõ hơn về hai khái niệm này, chúng ta hãy xét đến

phép toán nhân. Việc máy tính có trang bị phép toán này hay

không là vấn đề thuộc về kiến trúc máy tính. Trong khi đó, việc cài

đặt phép toán thông qua một đơn vị nhân đặc biệt hay là qua cơ chế

sử dụng lập đi lập lại đơn vị cộng của hệ thống lại là vấn đề của tổ

chức máy tính. Ở đây sự chọn lựa sử dụng cơ chế nào phụ thuộc

vào các yếu tố như tần số sử dụng phép toán, tốc độ tương đối của

cả hai cách tiếp cận, giá cả và kích thước vật lý của một đơn vị

nhân đặc biệt.

1.2 CẤU TRÚC & CHỨC NĂNG CỦA MÁY TÍNH

Máy tính là một hệ thống phức tạp với hàng triệu thành phần

điện tử cơ sở. Chìa khóa chính để có thể mô tả máy tính một cách

rõ ràng là sự nhận thức về bản chất phân cấp của hầu hết các hệ
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thống phức tạp. Một hệ thống phân cấp là một tập hợp gồm các hệ

thống con có liên quan với nhau, trong đó mỗi hệ thống con lại có

tính phân cấp về cấu trúc, cứ thế tiếp tục cho đến cấp thấp nhất

chứa những hệ thống con cơ sở.

Bản chất phân cấp của một hệ thống phức tạp giữ vai trò chính

trong việc thiết kế và mô tả hệ thống. Tại mỗi cấp, hệ thống bao

gồm một tập hợp các thành phần con cùng với những mối liên hệ

giữa chúng. Ở đây có hai yếu tố được quan tâm đến là cấu trúc và

chức năng:

 Cấu trúc: cách thức các thành phần hệ thống liên hệ với nhau.

 Chức năng: hoạt động của mỗi thành phần riêng lẻ với tư cách

là một phần của cấu trúc.

1.2.1 CHỨC NĂNG

Một cách tổng quát, một máy tính có thể thực hiện bốn chức

năng cơ bản sau:

 Xử lý dữ liệu: máy tính phải có khả năng xử lý dữ liệu. Dữ liệu

có thể có rất nhiều dạng và phạm vi yêu cầu xử lý cũng rất

rộng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có một số phương

pháp cơ bản trong xử lý dữ liệu.

 Lưu trữ dữ liệu: máy tính cũng cần phải có khả năng lưu trữ dữ

liệu. Ngay cả khi máy tính đang xử lý dữ liệu, nó vẫn phải lưu

trữ tạm thời tại mỗi thời điểm phần dữ liệu nó đang làm việc.

Do vậy, ít nhất chúng ta cần có chức năng lưu trữ ngắn hạn. Tuy

nhiên, chức năng lưu trữ dài hạn cũng có tầm quan trọng tương
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đương, vì dữ liệu cần được lưu trữ trên máy cho những lần cập

nhật và tìm kiếm kế tiếp.

 Di chuyển dữ liệu: máy tính phải có khả năng di chuyển dữ

liệu giữa nó và thế giới bên ngoài. Khả năng này được thể hiện

thông qua việc di chuyển dữ liệu giữa máy tính với các thiết bị

nối kết trực tiếp hay từ xa đến nó. Tùy thuộc vào kiểu kết nối

và cự ly di chuyển dữ liệu, chúng ta có tiến trình nhập xuất dữ

liệu hay truyền dữ liệu:

• Tiến trình nhập xuất dữ liệu: thực hiện di chuyển dữ liệu

trong cự ly ngắn giữa máy tính và thiết bị nối kết trực tiếp.

• Tiến trình truyền dữ liệu: thực hiện di chuyển dữ liệu

trong cự ly xa giữa máy tính và thiết bị nối kết từ xa.

 Điều khiển: bên trong hệ thống máy tính, đơn vị điều khiển có

nhiệm vụ quản lý các tài nguyên máy tính và điều phối sự vận

hành của các thành phần chức năng phù hợp với yêu cầu nhận

được từ người sử dụng.

Tương ứng với các chức năng tổng quát nói trên, có bốn loại

hoạt động có thể xảy ra gồm:

 Máy tính được dùng như một thiết bị di chuyển dữ liệu, có

nhiệm vụ đơn giản là chuyển dữ liệu từ bộ phận ngoại vi hay

đường liên lạc này sang bộ phận ngoại vi hay đường liên lạc

khác.

 Máy tính được dùng để lưu trữ dữ liệu, với dữ liệu được chuyển

từ môi trường ngoài vào lưu trữ trong máy (quá trình đọc dữ

liệu) và ngược lại (quá trình ghi dữ liệu).
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 Máy tính được dùng để xử lý dữ liệu thông qua các thao tác trên

dữ liệu lưu trữ hoặc kết hợp giữa việc lưu trữ và liên lạc với môi

trường bên ngoài.

1.2.2 CẤU TRÚC

Cấu trúc nội tại của máy tính ở cấp tổng quát nhất được thể hiện

trong hình 1.1, bao gồm bốn cấu trúc chính:

 Đơn vị xử lý trung tâm (CPU): điều khiển hoạt động của máy

tính và thực hiện các chức năng xử lý dữ liệu. CPU thường được

đề cập đến với tên gọi bộ xử lý.

 Bộ nhớ chính: dùng để lưu trữ dữ liệu.

 Các thành phần nhập xuất: dùng để di chuyển dữ liệu giữa

máy tính và môi trường bên ngoài.

 Các thành phần nối kết hệ thống: cung cấp cơ chế liên lạc

giữa CPU, bộ nhớ chính và các thành phần nhập xuất.
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Hình 1.1 Cấu trúc tổng quát của máy tính
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1.3 CÁCH TIẾP CẬN CỦA GIÁO TRÌNH

Giáo trình được tổ chức thành hai phần chính như sau:

 Phần 1: Tổng quan về kiến trúc máy tính

 Phần 2: Hệ thống máy tính

Nội dung chi tiết của từng phần được liệt kê tiếp sau đây.

Phần 1: Tổng quan về kiến trúc máy tính

Phần 1 gồm có hai chương.

- Chương 1 giới thiệu chung về môn học và tổ chức giáo trình.

- Chương 2 trình bày lịch sử công nghệ máy tính, qua đó giới

thiệu những khái niệm cơ bản về tổ chức và kiến trúc máy

tính.

Phần 2: Hệ thống máy tính

Phần 2 gồm có ba chương.

- Chương 3 khảo sát kỹ thuật đường truyền hệ thống, một

trong những cách tiếp cận phổ biến nhất đối với bài toán liên

kết các thành phần bên trong máy tính.

- Chương 4 giới thiệu về tính phân cấp bộ nhớ, sau đó tập

trung vào những vấn đề thiết kế liên quan đến bộ nhớ trong.

Các chủ đề được thảo luận bao gồm bản chất và tổ chức của

bộ nhớ chính bán dẫn, thiết kế cache.

- Chương 5 tìm hiểu về những tham số hiệu suất và thiết kế

khác nhau có liên quan đến bộ nhớ đĩa. Ngoài ra, các lược đồ

RAID, vốn đang trở nên phổ biến trên thị trường cũng được

trình bày ở mức chi tiết.
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Chương 2

Lịch sử máy tính

Máy tính thường được phân loại dựa trên công nghệ phần cứng

cơ sở được sử dụng trong quá trình chế tạo. Lịch sử phát triển máy

tính có thể chia làm bốn giai đoạn như sau:

 Giai đoạn 1: từ 1945 đến 1958, với máy tính thế hệ thứ nhất sử

dụng công nghệ đèn chân không.

 Giai đoạn 2: từ 1958 đến 1964, với máy tính thế hệ thứ hai sử

dụng công nghệ chất bán dẫn.

 Giai đoạn 3: từ 1964 đến 1974, với máy tính thế hệ thứ ba sử

dụng công nghệ mạch tích hợp.

 Giai đoạn 4: từ 1974 đến nay, với máy tính thế hệ thứ tư sử

dụng công nghệ mạch tích hợp vô cùng lớn/siêu lớn

(VLSI/ULSI).

Các mục tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về từng thế hệ máy tính

cùng với công nghệ sử dụng và đại diện tiêu biểu của thế hệ đó.

2.1 MÁY TÍNH THẾ HỆ THỨ NHẤT (1945 – 1958)

 Máy tính ENIAC

Máy ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer),

do John Mauchly và John Presper Eckert (đại học Pensylvania, Mỹ)

thiết kế và chế tạo, là chiếc máy số hoá điện tử đa năng đầu tiên

trên thế giới.
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Nguồn gốc

Dự án chế tạo máy ENIAC được bắt đầu vào năm 1943. Đây là

một nỗ lực nhằm đáp ứng yêu cầu thời chiến của BRL (Ballistics

Research Laboratory – Phòng nghiên cứu đạn đạo quân đội Mỹ)

trong việc tính toán chính xác và nhanh chóng các bảng số liệu đạn

đạo cho từng loại vũ khí mới.

Số liệu kỹ thuật

ENIAC là một chiếc máy khổng lồ với hơn 18000 bóng đèn chân

không, nặng hơn 30 tấn, tiêu thụ một lượng điện năng vào khoảng

140kW và chiếm một diện tích xấp xỉ 1393 m2. Mặc dù vậy, nó làm

việc nhanh hơn nhiều so với các loại máy tính điện cơ cùng thời với

khả năng thực hiện 5000 phép cộng trong một giây đồng hồ.

Điểm khác biệt giữa ENIAC & các máy tính khác

ENIAC sử dụng hệ đếm thập phân chứ không phải nhị phân như

ở tất cả các máy tính khác. Với ENIAC, các con số được biểu diễn

dưới dạng thập phân và việc tính toán cũng được thực hiện trên hệ

thập phân. Bộ nhớ của máy gồm 20 “bộ tích lũy”, mỗi bộ có khả

năng lưu giữ một số thập phân có 10 chữ số. Mỗi chữ số được thể

hiện bằng một vòng gồm 10 đèn chân không, trong đó tại mỗi thời

điểm, chỉ có một đèn ở trạng thái bật để thể hiện một trong mười

chữ số từ 0 đến 9 của hệ thập phân. Việc lập trình trên ENIAC là

một công việc vất vả vì phải thực hiện nối dây bằng tay qua việc

đóng/mở các công tắc cũng như cắm vào hoặc rút ra các dây cáp

điện.

Hoạt động thực tế

Máy ENIAC bắt đầu hoạt động vào tháng 11/1945 với nhiệm vụ

đầu tiên không phải là tính toán đạn đạo (vì chiến tranh thế giới lần
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thứ hai đã kết thúc) mà để thực hiện các tính toán phức tạp dùng

trong việc xác định tính khả thi của bom H. Việc có thể sử dụng

máy vào mục đích khác với mục đích chế tạo ban đầu cho thấy tính

đa năng của ENIAC. Máy tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của

BRL cho đến khi được tháo rời ra vào năm 1955.

Với sự ra đời và thành công của máy ENIAC, năm 1946 được

xem như năm mở đầu cho kỷ nguyên máy tính điện tử, kết thúc sự

nỗ lực nghiên cứu của các nhà khoa học đã kéo dài trong nhiều

năm liền trước đó.

 Máy tính von Neumann

Khái niệm chương trình được lưu trữ

Như đã đề cập ở trên, việc lập trình trên máy ENIAC là một

công việc rất tẻ nhạt và tốn kém nhiều thời gian. Công việc này có

lẻ sẽ đơn giản hơn nếu chương trình có thể được biểu diễn dưới

dạng thích hợp cho việc lưu trữ trong bộ nhớ cùng với dữ liệu cần

xử lý. Khi đó máy tính chỉ cần lấy chỉ thị bằng cách đọc từ bộ nhớ,

ngoài ra chương trình có thể được thiết lập hay thay đổi thông qua

sự chỉnh sửa các giá trị lưu trong một phần nào đó của bộ nhớ.

Ý tưởng này, được biết đến với tên gọi “khái niệm chương trình

được lưu trữ”, do nhà toán học John von Neumann, một cố vấn của

dự án ENIAC, đưa ra ngày 8/11/1945, trong một bản đề xuất về

một loại máy tính mới có tên gọi EDVAC (Electronic Discrete

Variable Computer). Máy tính này cho phép nhiều thuật toán khác

nhau có thể được tiến hành trong máy tính mà không cần phải nối

dây lại như máy ENIAC.

 Máy IAS
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Tiếp tục với ý tưởng của mình, vào năm 1946, von Neuman cùng

các đồng nghiệp bắt tay vào thiết kế một máy tính mới có chương

trình được lưu trữ với tên gọi IAS (Institute for Advanced Studies)

tại học viện nghiên cứu cao cấp Princeton, Mỹ. Mặc dù mãi đến

năm 1952 máy IAS mới được hoàn tất, nó vẫn là mô hình cho tất cả

các máy tính đa năng sau này.

Cấu trúc tổng quát của máy IAS gồm có:

 Một bộ nhớ chính để lưu trữ dữ liệu và chương trình.

 Một đơn vị số học – luận lý (ALU – Arithmetic and Logic

Unit) có khả năng thao tác trên dữ liệu nhị phân.

 Một đơn vị điều khiển có nhiệm vụ thông dịch các chỉ thị

trong bộ nhớ và làm cho chúng được thực thi.

 Thiết bị nhập/xuất được vận hành bởi đơn vị điều khiển.

Hầu hết các máy tính hiện nay đều có chung cấu trúc và chức

năng tổng quát như trên. Do vậy chúng còn có tên gọi chung là các

máy von Neumann.

2.2 MÁY TÍNH THẾ HỆ THỨ HAI (1958 – 1964)

Sự thay đổi đầu tiên trong lĩnh vực máy tính điện tử xuất hiện

khi có sự thay thế đèn chân không bằng đèn bán dẫn. Đèn bán dẫn

nhỏ hơn, rẻ hơn, tỏa nhiệt ít hơn trong khi vẫn có thể được sử dụng

theo cùng cách thức của đèn chân không để tạo nên máy tính.

Không như đèn chân không vốn đòi hỏi phải có dây, có bảng kim

loại, có bao thủy tinh và chân không, đèn bán dẫn là một thiết bị ở

trạng thái rắn được chế tạo từ silicon có nhiều trong cát có trong tự

nhiên.
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Đèn bán dẫn là phát minh lớn của phòng thí nghiệm Bell Labs

trong năm 1947. Nó đã tạo ra một cuộc cách mạng điện tử trong

những năm 50 của thế kỷ 20. Dù vậy, mãi đến cuối những năm 50,

các máy tính bán dẫn hóa hoàn toàn mới bắt đầu xuất hiện trên thị

trường máy tính. Việc sử dụng đèn bán dẫn trong chế tạo máy tính

đã xác định thế hệ máy tính thứ hai, với đại diện tiêu biểu là máy

PDP-1 của công ty DEC (Digital Equipment Corporation) và IBM

7094 của IBM. DEC được thành lập vào năm 1957 và cũng trong

năm đó cho ra đời sản phẩm đầu tiên của mình là máy PDP-1 như

đã đề cập ở trên. Đây là chiếc máy mở đầu cho dòng máy tính mini

của DEC, vốn rất phổ biến trong các máy tính thế hệ thứ ba.

2.3 MÁY TÍNH THẾ HỆ THỨ BA (1964 – 1974)

Một đèn bán dẫn tự chứa, đơn lẻ thường được gọi là một thành

phần rời rạc. Trong suốt những năm 50 và đầu những năm 60 của

thế kỷ 20, các thiết bị điện tử phần lớn được kết hợp từ những thành

phần rời rạc – đèn bán dẫn, điện trở, tụ điện, v.v... Các thành phần

rời rạc được sản xuất riêng biệt, đóng gói trong các bộ chứa riêng,

sau đó được dùng để nối lại với nhau trên những bảng mạch. Các

bảng này lại được gắn vào trong máy tính, máy kiểm tra dao động,

và các thiết bị điện tử khác nữa. Bất cứ khi nào một thiết bị điện tử

cần đến một đèn bán dẫn, một ống kim loại nhỏ chứa một mẫu

silicon cỡ đầu pin sẽ phải được hàn vào một bảng mạch. Toàn bộ

quá trình sản xuất, đi từ đèn bán dẫn đến bảng mạch, là một quá

trình tốn kém và không hiệu quả. Những vấn đề như vậy đã làm

nền tảng cho việc dẫn đến các bài toán mới trong công nghiệp máy

tính. Các máy tính thế hệ thứ hai ban đầu chứa khoảng 10000 đèn

bán dẫn. Con số này sau đó đã tăng lên nhanh chóng đến hàng trăm
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ngàn, làm cho việc sản xuất các máy mạnh hơn, mới hơn gặp rất

nhiều khó khăn.

Sự phát minh ra mạch tích hợp vào năm 1958 đã cách mạng hóa

điện tử và bắt đầu cho kỷ nguyên vi điện tử với nhiều thành tựu rực

rỡ. Mạch tích hợp chính là yếu tố xác định thế hệ thứ ba của máy

tính. Trong mục tiếp sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu một cách ngắn

gọn về công nghệ mạch tích hợp. Sau đó, hai thành viên quan trọng

nhất trong các máy tính thế hệ thứ ba, máy IBM System/360 và

máy DEC PDP-8, sẽ được giới thiệu cùng với các tính năng nổi bật

của chúng.

 Vi điện tử

Kể từ buổi ban đầu của điện tử số và công nghiệp máy tính, mọi

người đã có một khuynh hướng nhất quán và vững chắc trong việc

thu nhỏ kích thước các mạch điện tử số. Trước khi xem xét những

lợi ích do khuynh hướng này mang lại, chúng ta cần tìm hiểu đôi

chút về bản chất của điện tử số.

Các thành phần cơ bản của một máy tính số, như chúng ta đã

biết, phải thực hiện các chức năng lưu trữ, di chuyển, xử lý, và điều

khiển. Chỉ có hai kiểu thành phần cơ sở là cần thiết: cổng và ô nhớ.

 Cổng là một thiết bị cài đặt một hàm luận lý hay Boolean

đơn giản, chẳng hạn như NẾU A VÀ B LÀ ĐÚNG THÌ C LÀ

ĐÚNG (cổng AND). Những thiết bị như thế được gọi là cổng

vì chúng điều khiển luồng dữ liệu gần giống với cách hoạt

động của những cổâng tại các kênh đào.

 Ô nhớ là một thiết bị có thể lưu trữ một bit dữ liệu; tức là nó

có thể ở một trong hai trạng thái tại một thời điểm bất kỳ.
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Bằng cách liên kết một lượng lớn những thiết bị cơ sở này,

chúng ta có thể xây dựng được một máy tính. Chúng ta có thể liên

hệ điều này với bốn chức năng cơ bản của máy tính như sau:

 Lưu trữ dữ liệu: do ô nhớ cung cấp.

 Xử lý dữ liệu: do cổng cung cấp.

 Di chuyển dữ liệu: đường đi giữa các thành phần được sử

dụng để di chuyển dữ liệu từ ô nhớ này sang ô nhớ khác và

từ ô nhớ qua cổng đến ô nhớ khác.

 Điều khiển: đường đi giữa các thành phần có thể được sử

dụng để mang chuyển tín hiệu điều khiển. Lấy ví dụ, một

cổng sẽ có một hoặc hai bộ nhập dữ liệu cộng với một tín

hiệu điều khiển cho phép kích hoạt cổng. Khi tín hiệu điều

khiển là BẬT, cổng sẽ thực hiện chức năng của nó trên dữ

liệu nhập và cho ra dữ liệu xuất. Một cách tương tự, ô nhớ sẽ

lưu bit được nhập vào khi tín hiệu điều khiển ghi WRITE là

BẬT và sẽ đặt bit đó trên bộ xuất khi tín hiệu đọc READ là

BẬT.

Do đó, một máy tính sẽ bao gồm các cổng, các ô nhớ, cũng như

các thành phần liên kết chúng. Cổng và ô nhớ lại được tạo nên từ

những thành phần điện tử số đơn giản.

Mặc dù công nghệ bán dẫn đã được giới thiệu trong các máy

tính thế hệ thứ hai, nhiều bài toán vẫn còn tồn tại. Các đèn bán dẫn

được đặt riêng lẻ trong các gói và được liên kết lại trên những bảng

mạch in thông qua các dây rời rạc. Đây là một quá trình phức tạp,

tốn thời gian và dễ có lỗi.

Công nghệ mạch tích hợp khai thác sự kiện là những thành phần

như thế (đèn bán dẫn, điện trở, và chất dẫn điện) có thể làm hàng
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loạt từ một chất bán dẫn như silicon. Hàng trăm, thậm chí hàng

ngàn đèn bán dẫn có thể được tạo ra cùng một lúc trên một vỉ

silicon. Ngoài ra, những đèn bán dẫn này có thể kết nối với một

quá trình kim loại hóa để tạo thành các mạch khác nhau.

Vào lúc ban đầu, chỉ có một số ít cổng hay ô nhớ có thể được

sản xuất và đóng gói lại với nhau một cách đáng tin cậy. Những

mạch tích hợp ban đầu này được đề cập đến với tên gọi tích hợp

mức nhỏ. Dần dần người ta đã có thể đặt nhiều thành phần hơn trên

cùng một chip. Bắt đầu ở mức đơn vị vào năm 1959, số thiết bị trên

mỗi chip đã gia tăng gấp đôi hàng năm trong những năm 1960. Đến

những năm 70, tốc độ này có giảm xuống, nhưng vẫn còn ở mức

đáng lưu ý là tăng gấp 4 lần trong khoảng ba năm một. Mức phát

triển này tồn tại cho đến đầu những năm 1990, khi tác động của

những giới hạn về vật lý một lần nữa làm chậm mức độ tăng trưởng

của các thành phần trên một chip. Tuy nhiên, theo các dự đoán lạc

quan hơn, tích hợp ở mức giga (GSI) – một tỉ thành phần trên một

chip – sẽ đạt được trong vòng một vài năm sắp đến.

Đối với nhà sản xuất máy tính, việc sử dụng nhiều IC được đóng

gói mang lại nhiều điểm có ích như sau:

 Giá chip gần như không thay đổi trong quá trình phát triển

nhanh chóng về độ trù mật của các thành phần trên chip.

Điều này có nghĩa là giá cả cho các mạch nhớ và luận lý

giảm một cách đáng kể.

 Vì những thành phần luận lý và ô nhớ được đặt gần nhau hơn

trên các chip được đóng gói dày đặc, đường đi điện tử sẽ

ngắn hơn dẫn đến việc gia tăng tốc độ vận hành.

 Máy tính sẽ trở nên nhỏ hơn, tiện lợi hơn để bố trí vào các

loại môi trường khác nhau.
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 Có sự giảm thiểu trong những yêu cầu về bộ nguồn và thiết

bị làm mát hệ thống.

 Sự liên kết trên mạch tích hợp đáng tin cậy hơn trên các nối

kết hàn. Với nhiều mạch trên mỗi chip, sẽ có ít sự nối kết

liên chip hơn.

 Máy IBM System/360

Máy IBM System/360 được IBM đưa ra vào năm 1964 là họ máy

tính công nghiệp đầu tiên được sản xuất một cách có kế hoạch.

Khái niệm họ máy tính bao gồm các máy tính tương thích nhau là

một khái niệm mới và hết sức thành công. Các đặc điểm của một

họ máy như vậy gồm:

- Tập chỉ thị đồng nhất hay tương tự: Trong nhiều trường

hợp, một tập chỉ thị máy chung được sử dụng cho toàn bộ các

thành viên của họ máy. Do vậy, một chương trình nếu có thể

thực thi được trên một máy thì cũng sẽ thực thi được trên

những máy khác cùng họ với nó. Trong một số trường hợp,

thành viên ở mức thấp nhất của họ máy có tập chỉ thị là tập

con của tập chỉ thị có trong thành viên ở mức cao nhất, và do

vậy chương trình có thể tương thích lên chứ không tương

thích xuống.

- Hệ điều hành đồng nhất hay tương tự: Một hệ điều hành

chung sẽ được sử dụng cho tất cả các thành viên của họ máy.

Trong một số trường hợp, một số chức năng phụ sẽ được đưa

vào các thành viên mức cao.

- Gia tăng tốc độ: Tốc độ thực thi chỉ thị gia tăng từ thành

viên mức thấp đến thành viên mức cao trong cùng một họ.

- Gia tăng số cổng nhập/xuất: Đi từ thành viên mức thấp đến

thành viên mức cao trong cùng một họ.
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- Gia tăng kích thước bộ nhớ: Đi từ thành viên mức thấp đến

thành viên mức cao trong cùng một họ.

- Gia tăng chi phí: Đi từ thành viên mức thấp đến thành viên

mức cao trong cùng một họ.

Họ máy IBM System/360 không những đã quyết định tương lai

về sau của IBM mà còn có một ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ

ngành công nghiệp máy tính. Nhiều đặc trưng của họ máy này đã

trở thành tiêu chuẩn cho các máy tính lớn khác.

 Máy DEC PDP-8

Trong lúc IBM giới thiệu máy System/360 thì DEC cho ra đời

một hiện tượng khác trong ngành công nghiệp máy tính. Đó là máy

PDP-8. Vào lúc một máy tính cỡ trung cũng đòi hỏi một phòng có

điều hòa không khí, máy PDP-8 đủ nhỏ để có thể đặt trên một

chiếc ghế dài vốn thường gặp trong phòng thí nghiệm hoặc để kết

hợp vào trong các thiết bị khác. Nó có thể thực hiện mọi công việc

của một máy tính lớn với giá chỉ có 16000 đô la Mỹ, so với số tiền

lên đến hàng trăm ngàn đô la để mua được một chiếc máy

System/360 của IBM.

2.4 MÁY TÍNH THẾ HỆ THỨ TƯ (1974 – HIỆN NAY)

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, mức độ cho ra

đời các sản phẩm mới ở mức cao, cũng như tầm quan trong của

phần mềm, của truyền thông và phần cứng, việc phân loại máy tính

theo thế hệ trở nên kém rõ ràng và ít có ý nghĩa như trước đây.

Trong phần tiếp theo, hai thành tựu tiêu biểu về công nghệ của

máy tính thế hệ thứ tư sẽ được giới thiệu một cách tóm lược.
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 Bộ nhớ bán dẫn

Vào khoảng những năm 50 đến 60 của thế kỷ này, hầu hết bộ

nhớ máy tính đều được chế tạo từ những vòng nhỏ làm bằng vật

liệu sắt từ, mỗi vòng có đường kính khoảng 1/16 inch (1 inch = 2.54

cm). Các vòng này được treo trên các lưới ở trên những màn nhỏ

bên trong máy tính. Khi được từ hóa theo một chiều, một vòng (gọi

là một lõi) biểu thị giá trị 1, còn khi được từ hóa theo chiều ngược

lại, lõi sẽ đại diện cho giá trị 0. Bộ nhớ lõi từ kiểu này làm việc

khá nhanh. Nó chỉ cần một phần triệu giây để đọc một bit lưu trong

bộ nhớ. Nhưng nó rất đắt tiền, cồng kềnh, và sử dụng cơ chế hoạt

động loại trừ: một thao tác đơn giản như đọc một lõi sẽ xóa dữ liệu

lưu trong lõi đó. Do vậy cần phải cài đặt các mạch phục hồi dữ liệu

ngay khi nó được lấy ra ngoài.

Năm 1970, Fairchild chế tạo ra bộ nhớ bán dẫn có dung lượng

tương đối đầu tiên. Chip này có kích thước bằng một lõi đơn, có thể

lưu 256 bit nhớ, hoạt động không theo cơ chế loại trừ và nhanh hơn

bộ nhớ lõi từ. Nó chỉ cần 70 phần tỉ giây để đọc ra một bit dữ liệu

trong bộ nhớ. Tuy nhiên giá thành cho mỗi bit cao hơn so với lõi từ.

Kể từ năm 1970, bộ nhớ bán dẫn đã đi qua tám thế hệ: 1K, 4K,

16K, 64K, 256K, 1M, 4M, và giờ đây là 16M bit trên một chip đơn

(1K = 210, 1M = 220). Mỗi thế hệ cung cấp khả năng lưu trữ nhiều

gấp bốn lần so với thế hệ trước, cùng với sự giảm thiểu giá thành

trên mỗi bit và thời gian truy cập.

 Bộ vi xử lý

Vào năm 1971, hãng Intel cho ra đời chip 4004, chip đầu tiên có

chứa tất cả mọi thành phần của một CPU trên một chip đơn. Kỷ

nguyên bộ vi xử lý đã được khai sinh từ đó. Chip 4004 có thể cộng

hai số 4 bit và nhân bằng cách lập lại phép cộng. Theo tiêu chuẩn
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ngày nay, chip 4004 rõ ràng quá đơn giản, nhưng nó đã đánh dấu sự

bắt đầu của một quá trình tiến hóa liên tục về dung lượng và sức

mạch của các bộ vi xử lý.

Bước chuyển biến kế tiếp trong quá trình tiến hóa nói trên là sự

giới thiệu chip Intel 8008 vào năm 1972. Đây là bộ vi xử lý 8 bit

đầu tiên và có độ phức tạp gấp đôi chip 4004.

Đến năm 1974, Intel đưa ra chip 8080, bộ vi xử lý đa dụng đầu

tiên được thiết kế để trở thành CPU của một máy vi tính đa dụng.

So với chip 8008, chip 8080 nhanh hơn, có tập chỉ thị phong phú

hơn và có khả năng định địa chỉ lớn hơn.

Cũng trong cùng thời gian đó, các bộ vi xử lý 16 bit đã bắt đầu

được phát triển. Mặc dù vậy, mãi đến cuối những năm 70, các bộ vi

xử lý 16 bit đa dụng mới xuất hiện trên thị trường. Sau đó đến năm

1981, cả Bell Lab và Hewlett-packard đều đã phát triển các bộ vi

xử lý đơn chip 32 bit. Trong khi đó, Intel giới thiệu bộ vi xử lý 32

bit của riêng mình là chip 80386 vào năm 1985.
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CHƯƠNG 3

Đường truyền hệ thống

3.1 CÁC CẤU TRÚC LIÊN KẾT

Một máy tính bao gồm một tập các thành phần hay module

thuộc ba kiểu cơ bản (CPU, bộ nhớ, thiết bị nhập xuất) liên lạc với

nhau. Trong thực tế, một máy tính có thể được xem như một mạng

gồm những thành phần cơ bản. Do đó phải có các đường dẫn nối

các module lại với nhau.

Tập hợp các đường dẫn nối kết vô số module được gọi là cấu

trúc liên kết. Sự thiết kế cấu trúc này sẽ phụ thuộc vào những trao

đổi cần được thực hiện giữa các module.

Hình 3.1 đề nghị các kiểu trao đổi cần phải có thông qua việc chỉ

ra những dạng nhập xuất chính cho mỗi loại module:

 Bộ nhớ: Một cách tiêu biểu, một module bộ nhớ sẽ bao

gồm N word có độ dài bằng nhau. Mỗi word được gán cho

một địa chỉ dạng số duy nhất (0, 1,...,N-1). Một word dữ liệu

có thể được đọc từ hay ghi vào bộ nhớ. Bản chất của thao

tác sẽ được chỉ ra bởi các tín hiệu điều khiển Đọc và Ghi. Vị

trí của thao tác được đặc tả thông qua địa chỉ.

 Module nhập/xuất: Nếu nhìn từ quan điểm của một hệ

thống máy tính, thành phần nhập xuất giống với bộ nhớ về

mặt chức năng. Ở đây có hai thao tác là đọc và ghi. Hơn

nữa, một module nhập/xuất có thể điều khiển nhiều hơn một

thiết bị ngoại vi. Chúng ta có thể đề cập đến từng giao diện
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của một thiết bị ngoại vi như một cổng và cho nó một địa chỉ

duy nhất (ví dụ 0, 1,..., M-1). Ngoài ra, còn có các đường dữ

liệu ngoài cho việc nhập xuất dữ liệu với một thiết bị ngoại

vi. Cuối cùng, một module nhập/xuất có thể gửi tín hiệu

ngắt đến CPU.

 CPU: CPU đọc vào các chỉ thị và dữ liệu, ghi ra dữ liệu sau

khi xử lý, và sử dụng các tín hiệu điều khiển để điều phối

hoạt động của toàn thể hệ thống. Nó cũng nhận các tín hiệu

ngắt.

Danh sách đề cập đến ở trên xác định dữ liệu được trao đổi. Cấu

trúc liên kết phải hỗ trợ các kiểu truyền dữ liệu sau đây:

 Bộ nhớ đến CPU: CPU đọc một chỉ thị hay một đơn vị dữ

liệu từ bộ nhớ.

 CPU đến bộ nhớ: CPU ghi một đơn vị dữ liệu vào bộ nhớ.

 Thành phần nhập/xuất đến CPU: CPU đọc dữ liệu từ một

thiết bị nhập/xuất thông qua một module nhập/xuất.

 CPU đến thành phần nhập/xuất: CPU gửi dữ liệu đến thiết

bò nhaäp/xuaát.

 Thành phần nhập/xuất đến hay từ bộ nhớ: Đối với hai

trường hợp này, một module nhập/xuất được cho phép trao

đổi dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ mà không qua CPU bằng

cách sử dụng cơ chế truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA).

Trải qua nhiều năm, một số cấu trúc liên kết đã được thử

nghiệm. Cho đến nay phổ biến nhất vẫn là cấu trúc đường truyền

(bus) và các cấu trúc đa đường truyền khác nhau.
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3.2 LIÊN KẾT ĐƯỜNG TRUYỀN

Một đường truyền là một hành lang liên lạc nối hai hay nhiều

thiết bị. Đặc trưng chính của một đường truyền là sự truyền dữ liệu

thông qua một phương tiện dùng chung. Nhiều thiết bị nối kết với

đường truyền và có thể nhận một tín hiệu được truyền đi từ bất kỳ

một thiết bị nào trong hệ thống. Nếu hai thiết bị truyền trong cùng

một khoảng thời gian, tín hiệu của chúng sẽ chồng lấp lên nhau và

bị làm sai lệch. Do đó chỉ có một thiết bị tại một thời điểm thì mới

truyền thành công dữ liệu.

Trong nhiều trường hợp, một đường truyền thật sự bao gồm

nhiều hành lang liên lạc, hay còn gọi là các đường. Mỗi đường có

khả năng truyền tín hiệu nhị phân 0 và 1. Một dãy các chữ số nhị

phân có thể được truyền theo thời gian trên cùng một đường. Khi

hợp lại với nhau, nhiều đường của một đường truyền có thể được sử

dụng để truyền các chữ số nhị phân cùng một lúc một cách song

song. Lấy ví dụ, một đơn vị dữ liệu 8 bit có thể được truyền qua 8

đường của một đường truyền.
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Hình 3.1 Các module máy tính

Các hệ thống máy tính chứa nhiều loại đường truyền khác nhau

cung cấp các hành lang giữa các thành phần tại nhiều mức trong sự

phân cấp hệ thống máy tính. Một đường truyền kết nối các thành
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phần chính của máy tính như CPU, bộ nhớ, thành phần nhập/xuất

thì được gọi là một đường truyền hệ thống. Các cấu trúc liên kết

máy tính phổ biến nhất đều dựa trên việc sử dụng một hay nhiều

đường truyền hệ thống.

 Cấu trúc đường truyền

Một đường truyền hệ thống thường có từ 50 đến 100 đường riêng

biệt. Mỗi đường được gán một ý nghĩa hay chức năng cụ thể. Mặc

dù có nhiều kiểu thiết kế đường truyền, trên một đường truyền bất

kỳ, các đường có thể được phân thành ba nhóm chức năng như được

thể hiện trong hình 3.2, bao gồm dữ liệu, địa chỉ và đường điều

khiển. Ngoài ra, có thể có các đường phân phối nguồn điện cho các

module nối vào đường truyền.

Hình 3.2 Sơ đồ liên kết đường truyền

Các đường dữ liệu cung cấp một đường dẫn cho việc di chuyển

dữ liệu giữa các module hệ thống. Những đường này được gọi là

đường truyền dữ liệu. Đường truyền dữ liệu thường có 8, 16, hay 32

đường riêng biệt, số các đường được đề cập đến với tên gọi độ rộng

của đường truyền dữ liệu. Vì mỗi đường chỉ có thể mang 1 bit tại

một thời điểm, số các đường sẽ xác định số bit có thể truyền đi tại

mỗi thời điểm. Độ rộng của đường truyền dữ liệu là một nhân tố

quan trọng trong việc xác định hiệu suất hệ thống toàn phần. Chẳng
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hạn, nếu đường truyền dữ liệu có độ rộng 8 bit và mỗi chỉ thị có độ

dài 16 bit, CPU phải truy cập module bộ nhớ hai lần trong mỗi chu

kỳ chỉ thị.

Các đường địa chỉ được sử dụng để chỉ định nguồn hay đích của

dữ liệu có trên đường truyền dữ liệu. Lấy ví dụ, nếu CPU muốn đọc

một word (8, 16, hay 32 bit) dữ liệu từ bộ nhớ, nó sẽ đặt địa chỉ của

word cần đọc trên các đường địa chỉ. Rõ ràng là độ rộng của đường

truyền địa chỉ sẽ xác định dung lượng bộ nhớ tối đa có thể có của

hệ thống. Hơn nữa, các đường địa chỉ nói chung được dùng để định

địa chỉ các cổng nhập/xuất. Một cách tiêu biểu, các bit có bậc cao

hơn được sử dụng để chọn một module cụ thể trên đường truyền,

còn các bit có bậc thấp hơn được dùng để chọn một vị trí nhớ hay

cổng nhập/xuất bên trong module đó. Chẳng hạn trên một đường

truyền 8 bit, địa chỉ 01111111 và các địa chỉ dưới nó có thể tham

chiếu đến các vị trí ở trong một module bộ nhớ (module 0) với 128

word nhớ, còn địa chỉ 10000000 và các địa chỉ trên nó tham chiếu

đến các thiết bị gắn vào một module nhập/xuất (module 1).

Các đường điều khiển được sử dụng để điều khiển việc truy cập

đến và sử dụng các đường dữ liệu cũng như địa chỉ. Vì các đường

này được dùng chung bởi tất cả các thành phần, phải có một

phương tiện điều khiển việc sử dụng chúng. Các tín hiệu điều khiển

truyền cả lệnh lẫn thông tin định thời giữa những module hệ thống.

Tín hiệu định thời chỉ ra sự đúng đắn của dữ liệu và thông tin địa

chỉ. Tín hiệu lệnh đặc tả thao tác cần được thực hiện. Các đường

điều khiển chính gồm:

- Ghi bộ nhớ: Làm cho dữ liệu trên đường truyền được ghi

vào vị trí đã định địa chỉ.
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- Đọc bộ nhớ: Làm cho dữ liệu từ vị trí đã định địa chỉ được

đặt lên đường truyền.

- Ghi nhập/xuất: Làm cho dữ liệu trên đường truyền được

xuất ra cổng nhập/xuất đã định địa chỉ.

- Đọc nhập/xuất: Làm cho dữ liệu từ cổng nhập/xuất đã định

địa chỉ được đặt lên đường truyền.

- Truyền ACK: Chỉ ra rằng dữ liệu được chấp nhận từ hay

đặt trên đường truyền.

- Yêu cầu đường truyền: Chỉ ra rằng một module cần quyền

điều khiển đường truyền.

- Ủy nhiệm đường truyền: Chỉ ra rằng module đòi hỏi đã

được ủy nhiệm quyền điều khiển đường truyền.

- Yêu cầu ngắt: Chỉ ra rằng có một ngắt đang chờ xử lý.

- Ngắt ACK: Cho biết ngắt treo đã được nhận biết.

- Đồng hồ: Được sử dụng để đồng bộ các thao tác.

- Lấy lại giá trị ban đầu: Khởi động tất cả module.

Thao tác trên đường truyền như sau:

Nếu có một module cần gửi dữ liệu đến một module khác, nó

phải thực hiện hai việc:

1) Lấy quyền sử dụng đường truyền

2) Truyền dữ liệu qua đường truyền.

Nếu có một module cần yêu cầu dữ liệu từ một module khác, nó

phải:

1) Lấy quyền sử dụng đường truyền

2) Truyền yêu cầu đến module khác thông qua các các đường

địa chỉ và điều khiển thích hợp. Sau đó nó phải đợi module

thứ hai gửi dữ liệu đến.

 Các phân cấp đa đường truyền
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Nếu có một lượng lớn các thiết bị được nối vào đường truyền, sự

vận hành sẽ bị giảm sút. Có hai lý do chính:

1) Một cách tổng quát, khi càng có nhiều thiết bị gắn vào

đường truyền thì sự chậm trễ trong lan truyền càng lớn. Khi

sự điều khiển của đường truyền đi từ thiết bị này sang thiết

bị khác một cách thường xuyên, những sự chậm trễ về lan

truyền này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự vận hành.

2) Đường truyền có thể trở thành một nút cổ chai gây tắt nghẽn

thông tin khi yêu cầu truyền dữ liệu tổng hợp đạt đến mức

dung lượng của đường truyền. Bài toán này có thể giải

quyết bằng cách gia tăng tốc độ truyền dữ liệu trên đường

truyền và sử dụng các đường truyền rộng hơn (ví dụ như

tăng đường truyền dữ liệu lên từ 32 đến 64 bit).Tuy nhiên,

vì tốc độ truyền dữ liệu sinh bởi các thiết bị đã được nối kết

(ví dụ các bộ điều khiển video và đồ họa, các giao tiếp

mạng) gia tăng một cách nhanh chóng, đây là một cuộc

chạy đua mà người thua cuộc cuối cùng chắc chắn là đường

truyền đơn lẻ.

Vì lý do nói trên, hầu hết các hệ thống máy tính đều sử dụng

nhiều đường truyền tạo thành một sơ đồ phân cấp. Một cấu trúc

truyền thống tiêu biểu được chỉ ra trên hình 3.3 (a). Có một đường

truyền cục bộ nối từ bộ xử lý đến một bộ nhớ cache và có thể hỗ

trợ nhiều thiết bị cục bộ. Bộ điều khiển bộ nhớ cache không chỉ nối

nó với đường truyền cục bộ này, mà còn với cả đường truyền hệ

thống, nơi tất cả các module bộ nhớ chính đều được nối vào. Như sẽ

được thảo luận trong bài 4, việc sử dụng cấu trúc cache cách ly bộ

xử lý ra khỏi yêu cầu truy cập bộ nhớ chính thường xuyên. Do vậy,

bộ nhớ chính có thể được di chuyển ra khỏi đường truyền cục bộ
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vào trong một đường truyền hệ thống. Bằng cách này, các thành

phần nhập/xuất truyền dữ liệu đến và đi khỏi bộ nhớ chính thông

qua đường truyền hệ thống sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động

của bộ xử lý.

Chúng ta cũng có thể kết nối trực tiếp các bộ điều khiển

nhập/xuất vào đường truyền hệ thống. Một giải pháp hiệu quả hơn

là sử dụng các đường truyền mở rộng cho mục đích này. Một giao

tiếp đường truyền mở rộng sẽ lưu vào vùng đệm dữ liệu truyền tải

giữa đường truyền hệ thống và các bộ điều khiển có trên đường

truyền mở rộng. Sự sắp xếp này cho phép hệ thống hỗ trợ một diện

rộng các thiết bị nhập/xuất, đồng thời cô lập sự lưu thông bộ nhớ –

bộ xử lý khỏi sự lưu thông về nhập/xuất.

Hình 3.3 (a) chỉ ra một số thiết bị nhập/xuất kiểu mẫu có thể

được nối vào đường truyền mở rộng. Các nối kết mạng bao gồm

các mạng cục bộ (LAN) như mạng 10-Mbps Ethernet và các nối kết

sang mạng diện rộng như mạng chuyển mạch gói. SCSI (small

computer system interface) bản thân nó đã là một kiểu đường

truyền được dùng để hỗ trợ những ổ đĩa cục bộ cùng với các thiết bị

ngoại vi khác. Một cổng tuần tự có thể được sử dụng để hỗ trợ máy

in hay máy quét.

Cấu trúc đường truyền truyền thống này hoạt động rất hiệu quả,

nhưng nó bắt đầu bị phá vỡ khi ngày càng có nhiều thiết bị

nhập/xuất xuất hiện. Để đáp ứng những đòi hỏi ngày một tăng này,

một cách tiếp cận chung đã được ngành công nghiệp máy tính áp

dụng là xây dựng một đường truyền tốc độ cao cho phép tích hợp

chặt chẽ với phần còn lại của hệ thống, chỉ đòi hỏi một cầu nối
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giữa nó và đường truyền của bộ vi xử lý. Sự sắp xếp này đôi khi

được biết đến với tên gọi kiến trúc trung gian.

Hình 3.3 (b) thể hiện một hiện thực hóa tiêu biểu của cách tiếp

cận vừa đề cập đến. Một lần nữa, sẽ có một đường truyền cục bộ

nối bộ xử lý đến bộ điều khiển cache. Bộ điều khiển này lại được

nối vào đường truyền hệ thống có hỗ trợ bộ nhớ chính. Nó sẽ được

tích hợp vào trong một cầu nối hay một thiết bị đệm và thiết bị này

sẽ được nối vào đường truyền tốc độ cao. Đường truyền này hỗ trợ

các kết nối đến các mạng LAN tốc độ cao, chẳng hạn như Giao

diện Dữ liệu Phân phối Quang dẫn (FDDI) ở mức 100 Mbps, các bộ

điều khiển trạm làm việc video và đồ họa, cũng như những bộ điều

khiển giao diện đối với các đường truyền ngoại vi cục bộ bao gồm

SCSI và P1394. P1394 là một tổ chức đường truyền tốc độ cao được

thiết kế đặc biệt cho các thiết bị nhập/xuất dung lượng cao. Các

thiết bị có tốc độ thấp vẫn được hỗ trợ thông qua một đường truyền

mở rộng, với một giao diện cho phép tạo vùng đệm cho sự lưu

thông giữa đường truyền mở rộng và đường truyền hệ thống.

Lợi ích của cách tiếp cận này là đường truyền tốc độ cao mang

các thiết bị có yêu cầu cao lại gần hơn trong mối tích hợp với bộ xử

lý và đồng thời độc lập với bộ xử lý. Do đó, các khác biệt trog bộ

xử lý, trong đường truyền tốc độ cao, trong các định nghĩa về đường

tín hiệu sẽ có khả năng chịu lỗi. Những thay đổi về kiến trúc bộ xử

lý không làm ảnh hưởng đến đường truyền tốc độ cao và ngược lại.

 Các yếu tố trong thiết kế đường truyền

Mặc dù đã có một lượng lớn các cài đặt đường truyền tồn tại,

trong thực tế chỉ có một số tham số cơ bản hay yếu tố thiết kế giữ
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vai trò phân loại các đường truyền. Cụ thể chúng ta có các yếu tố

chính sau:

- Kiểu đường truyền

- Phương pháp phân xử

- Định thời

- Độ rộng đường truyền

- Kiểu truyền dữ liệu

Kiểu đường truyền

Có hai kiểu đường truyền tổng quát là đường truyền chuyên

dụng và đường truyền đa công. Đường truyền chuyên dụng được

gán vĩnh viễn cho một chức năng hay một tập con vật lý của các

thành phần máy tính.
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Hình 3.3 Các cấu hình đường truyền tiêu biểu

Một ví dụ cho sự chuyên biệt hóa về chức năng là việc sử dụng

các đường dữ liệu và địa chỉ chuyên dụng tách biệt, vốn phổ biến
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đối với nhiều đường truyền. Tuy nhiên, đây không phải là điểm cần

thiết. Lấy ví dụ, thông tin dữ liệu và địa chỉ có thể được truyền đi

trên cùng một tập các đường bằng cách sử dụng đường điều khiển

Địa chỉ Đúng. Vào lúc bắt đầu truyền dữ liệu, địa chỉ được đặt lên

đường truyền và đường điều khiển Địa chỉ Đúng được kích hoạt.

Tại điểm này, mỗi module có một khoảng thời gian đã được đặc tả

để sao chép địa chỉ và xác định xem đó có phải là một module đã

định địa chỉ hay không. Sau đó địa chỉ sẽ được xóa khỏi đường

truyền để các kết nối trên cùng đường truyền đó có thể dùng được

cho các thao tác truyền dữ liệu đọc hay ghi. Phương pháp sử dụng

cùng một tập các đường cho các mục đích khác nhau này được biết

đến với tên gọi đa công theo thời gian.

Lợi ích của tiếp cận đa công theo thời gian là việc sử dụng ít hơn

các đường, giúp tiết kiệm không gian và phí tổn. Điểm bất lợi của

nó là cần nhiều mạch điện tử phức tạp hơn cho từng module. Ngoài

ra sẽ có sự sụt giảm tiềm tàng về hiệu suất vì có một số sự kiện

dùng chung các đường như vậy không thể diễn ra một cách song

song.

Sự chuyên dụng vật lý đề cập đến việc sử dụng nhiều đường

truyền, mỗi đường truyền trong chúng chỉ kết nối một tập con các

thành phần. Một ví dụ cụ thể là việc sử dụng đường truyền

nhập/xuất để liên kết tất cả các module nhập/xuất. Đường truyền

này sau đó được kết nối với đường truyền chính thông qua một loại

module bảng mạch nhập/xuất nào đó. Lợi ích tiềm ẩn của sự

chuyên dụng vật lý là băng thông cao, vì sẽ có ít tranh chấp đường

truyền hơn. Điểm bất lợi ở đây là sự gia tăng kích thước và phí tổn

hệ thống.
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Phương pháp phân xử

Trong tất cả các hệ thống, ngoại trừ các hệ thống đơn giản nhất,

có thể có nhiều hơn một module cần quyền điều khiển đường

truyền. Lấy ví dụ, một module nhập/xuất có thể đọc hay ghi trực

tiếp vào bộ nhớ mà không cần gửi dữ liệu đến CPU. Vì chỉ có một

đơn vị có thể truyền dữ liệu thành công tại mỗi thời điểm trên

đường truyền, cần phải có một số các phương pháp phân xử quyền

sử dụng. Các phương pháp đã được đưa ra có thể xếp vào một trong

hai loại tập trung hoặc phân tán. Trong một sơ đồ tập trung, một

thiết bị phần cứng đơn lẻ, được gọi là bộ điều khiển đường truyền

hay bộ phân xử, có nhiệm vụ cấp phát thời gian trên đường truyền.

Thiết bị đó có thể là một module riêng biệt hay một phần của CPU.

Trong một sơ đồ phân tán, chúng ta sẽ không có bất kỳ bộ điều

khiển tập trung nào. Mỗi module chứa luận lý điều khiển truy cập

và các module sẽ hành động phối hợp với nhau nhằm sử dụng

chung đường truyền. Với cả hai phương pháp nói trên về phân xử,

mục tiêu đạt đến là chỉ định một thiết bị, hoặc CPU, hoặc module

nhập/xuất, làthiết bị chủ. Thiết bị chủ này sau đó có thể khởi động

việc truyền dữ liệu (đọc hay ghi) với một thiết bị khác, hoạt động

như thiết bị phụ thuộc trong sự trao đổi dữ liệu đặc biệt này.

Định thời

Định thời đề cập đến cách thức các sự kiện được phối hợp với

nhau trên đường truyền. Với sự định thời đồng bộ, việc xuất hiện

các sự kiện trên đường truyền được xác định bởi một đồng hồ.

Đường truyền có một đường đồng hồ trên đó đồng hồ sẽ truyền một

dãy các giá trị luân phiên 0 và 1 trong những thời khoảng bằng

nhau. Một phiên truyền 0 – 1 đơn được gọi là chu kỳ đồng hồ hay

chu kỳ đường truyền và xác định một khe thời gian. Tất cả các thiết

bị khác trên đường truyền có thể đọc đường đồng hồ, và mọi sự
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kiện đều được bắt đầu tại lúc bắt đầu của một chu kỳ đồng hồ.

Hình 3.4 (a) thể hiện sơ đồ định thời của một thao tác đọc đồng bộ.

Các tín hiệu đường truyền khác có thể thay đổi tại cạnh dẫn của tín

hiệu đồng hồ. Hầu hết các sự kiện chiếm chỉ một chu kỳ đồng hồ.

Trong ví dụ này, CPU tạo ra một tín hiệu đọc và đặt địa chỉ bộ nhớ

lên đường truyền địa chỉ. Nó cũng tạo ra một tín hiệu bắt đầu nhằm

đánh dấu sự có mặt của thông tin địa chỉ và điều khiển trên đường

truyền. Một module bộ nhớ nhận biết địa chỉ đó và sau khi chờ

khoảng 1 chu kỳ, nó sẽ đặt dữ liệu cùng tín hiệu thông báo lên

đường truyền.

Với sự định thời dị bộ, việc xuất hiện một sự kiện trên đường

truyền theo sau và phụ thuộc vào sự xuất hiện của sự kiện đi trước.

Như trong hình 3.4 (b), CPU đặt địa chỉ và các tín hiệu đọc lên

đường truyền. Sau khi tạm dừng lại để các tín hiệu này ổn định, nó

sẽ sinh ra một tín hiệu MSYN (master sync), chỉ ra sự hiện hữu của

các tín hiệu điều khiển và địa chỉ đúng. Module bộ nhớ đáp ứng

bằng tín hiệu SSYN (slave sync) và dữ liệu, chỉ ra sự trả lời.

Định thời đồng bộ là phương pháp dễ cài đặt và kiểm tra hơn.

Tuy nhiên, nó kém linh hoạt so với định thời dị bộ. Do tất cả các

thiết bị trên một đường truyền đồng bộ được kết buộc vào một tốc

độ đồng hồ cố định, hệ thống không thu được lợi ích trong việc vận

hành thiết bị. Với định thời dị bộ, sự trộn lẫn giữa các thiết bị chậm

và nhanh bằng cách sử dụng các công nghệ cũ và mới có thể sử

dụng chung một đường truyền.

Độ rộng đường truyền

Độ rộng của đường truyền dữ liệu có ảnh hưởng đến sự vận hành

của hệ thống: đường truyền dữ liệu càng rộng, số bit được truyền đi

tại một thời điểm càng lớn. Độ rộng của đường truyền địa chỉ lại có



35

ảnh hưởng đến dung lượng hệ thống: độ rộng của đường truyền địa

chỉ càng lớn, lượng vị trí nhớ có thể tham chiếu đến càng nhiều.

Kiểu truyền dữ liệu

Một đường truyền có thể hỗ trợ nhiều kiểu truyền dữ liệu khác

nhau. Tất cả các đường truyền đều hỗ trợ việc truyền dữ liệu dạng

ghi (thiết bị chủ đến thiết bị phụ thuộc) và đọc (thiết bị phụ thuộc

đến thiết bị chủ). Trong trường hợp đường truyền dữ liệu/địa chỉ đa

công, đường truyền được dùng trước hết cho việc đặc tả địa chỉ và

sau đó cho việc chuyển dữ liệu. Với thao tác đọc, thường có

khoảng thời gian chờ khi dữ liệu được lấy ra từ thiết bị phụ thuộc và

đặt lên đường truyền. Với cả đọc lẫn ghi, cũng có thể có độ trễ nếu

như cần phải làm việc với bộ phân xử để giành quyền điều khiển

đường truyền cho phần còn lại của thao tác.

Trong trường hợp đường truyền dữ liệu và địa chỉ chuyên dụng,

địa chỉ được đặt lên đường truyền địa chỉ và tồn tại ở đó trong khi

dữ liệu được đặt lên đường truyền dữ liệu. Với thao tác ghi, thiết bị

chủ đặt dữ liệu lên đường truyền địa chỉ ngay khi địa chỉ ổn định và

thiết bị phụ thuộc khi đó sẽ có cơ hội để nhận biết địa chỉ. Với thao

tác đọc, thiết bị phụ thuộc đặt dữ liệu lên trên đường truyền dữ liệu

ngay khi nó nhận ra địa chỉ và lấy được dữ liệu.

Ngoài các kiểu thao tác nói trên, một số đường truyền còn hỗ trợ

các thao tác phối hợp. Một thao tác đọc – chỉnh sửa – ghi đơn giản

là một phép đọc tiếp theo bằng một phép ghi trên cùng một địa chỉ.

Địa chỉ chỉ được phát đi một lần tại lúc bắt đầu thao tác. Toàn bộ

thao tác không thể chia nhỏ nhằm tránh mọi sự truy cập đến phần

tử dữ liệu đang được chỉnh sửa.
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Một số hệ thống đường truyền cũng hỗ trợ việc truyền dữ liệu

dạng khối. Trong trường hợp này, một chu kỳ địa chỉ được theo sau

bởi n chu kỳ dữ liệu. Mục dữ liệu đầu tiên được truyền đến hoặc từ

một địa chỉ đã được đặc tả, phần dữ liệu còn lại được truyền đến/từ

các địa chỉ tiếp sau.
Hình 3.4 Sự định thời của thao tác đọc
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Phần  li  KIẾN  TRÚC  MÁY VI TÍNH 

Chương  l i  

TỔ CHỨC BỘ NHỚ TRONG MÁY VI TÍNH 

1. TỔ CHỨC BỘ NHỚ THEO PHÂN CẤP 

Một trong các chức năng của CPU là tuần tự nhập lệnh từ bộ nhớ và thực 
hiện- iệnh.  Tốc„jiộ_tuiy  nhập  bộ  nhớ  chính  (bộ  nhớ  thao  tác)  tượng  đ ố i  chậm  
(với  D R A M  là  khoệng  lOOns  =  1.10~7s)  sọ  vã i  khệ  năng  của  CPU. N ế u CPU 

nhập  các  lệnh  và  dữ  l i ệ u  trực t iếp  từ  bộ  nhớ  ch ính  thì  tốíL-dậ xủlý  thực  của  
CPU  phụ  thuộc  vào  tốc  độ  truy  nhập  của  bộ  nhớ  chính .  M ặ t khác  .dung-lượng  
nhớ của-bộ.flJxdchính cũng khá  hạn chế, do  vậy nếu  hệ  thống  lưu  trữ chỉ  gồm  
bộ  nhớ  ch ính cũng sẽ  hạn c h ế  khệ  năng  của  CPU.  

Đ ể  t ăng  tốc  đ ộ  xử  lý  của  CPU  đồng  thờ i đệm  bệo  khệ  năng  lưu  trữ l ớ n  của  
bộ nhớ máy  tính ngườ i  ta tổ chức bộ nhớ máy tính theo k iểu  hệ thống  có phân  cấp.  

Ý  tưởng  ch ính  trong  việc  sử  dụng  hệ  thống  bộ  nhớ  có phân  cấp  là  t ạ i  một  
thờ i  khoệng  thì  các  lệnh  và  dữ  l i ệ u  được  sử  dụng  thường  đều  nằm  ở  một  khu  
vực  tương  đ ố i  nhỏ  trong  bộ  nhớ  chính .  Các  vùng  này  luôn  chuyển  dịch  kh i  
chạy  chương  t r ình.  Cơ  sở  của  việc  quện  lý  hệ  thống  bộ  nhớ  có  phân  cấp,  
mà  trong  đó  bao  gồm nh iều  l oạ i th iế t  bị  nhớ  khác  nhau,  là  dựa  t rên  nguyên  lý  
quy chiếu  phân  vùng.  

K ỹ  thuật  được  sử  dụng  để  g iậm thờ i gian  trụng  bình  truy  nhập  bộ  nhớ  là  
t h ê n u n ộ t - k ệ  nhớ  có  tóc  độ ư u ỵ j Ị h ậ p cao,  bộ  nhớ  S R A M ,  vào hệ  thống  lưu  trữ  
này.  Bộ nhớ  l o ạ i  này  được  g ọ i  là  bộ nhớ  caphe (bộ  nhớ  ẩn).  Bộ nhớ  cache  được  
sử  dụng  để  lưu  t rữ  các  lệnh  và  dữ  l i ệ u  thường  được  sử  dụng nh iều trong quá 

t r ình  thực  h iện  chương  t r ình.  V i ệ c quy ch iếu (truy  nhập)  đến  bộ  nhớ  chính  chỉ  
xệy  ra  kh i  không  t ìm  thấy thông  t in cần  có  trong  cache. G i ạ i ^ h á p  chọỵấĩỊ  đề 

kíglLthước-hạ iL£hế  của  bộ  nhớ  ch ính  là  sự. d ụ n g ^  nhớ  ngoà i ( th iế t  bị  đĩa  từ)  
như  là  một  thành  phần  của  hệ  thống  bộ  nhớ  (h.42).  
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CPU 
1  2-5  1  

I  i i  I  
Cache 

1  2"E  1  

ik 
Bộ  nhớ chính  DRAM  

Bộ  nhớ thứ cấp  (đĩa  từ) 

Hình  42  

2. TỔ CHỨC CACHE 

Thủ tục quện lý bộ nhớ phân cấp có cache là nạp.từng.đoạn chương trình 
và  dữ l i ệ u  từ bộ nhớ ch ính  ỵaọ  ọạche.  Phương  pháp  đơn g iện  nhấ t  được  dùng  
để  quy chiếu  bộ nhớ có cache  là phương pháp ánh xạ t rúc t i ếp . 

V i ệ c  quy chiếu  đến cache  được  gọ i l à " t r ủ ụ g "  (hít) nếu truy  nhập  được  
thông  t in (nằm trong  ô nhớ có địa chỉ CPU đòi hỏ i ) ở  trong  cache,  và g ọ i là 
" t rượt"  (miss) nếu không  truy  nhập  được  thông  t in ở trong  cache và phệi đọc 
từ  bộ nhớ ch ính . 

Bô  nhớ chính  được  chia  thành nhiều  k h ố i ,  m ỗ i k h ố i  bao  gồm nh iều  từ  
hoặc nhiều byte (h.43). 

Địa  chỉ  thấp 

K h ố i  0  1  từ  ( l by t e )  00 

K h ố i  1  1  t ừ ( l b y t e )  OI 

K h ố i  2  1  t ừ ( l b y t e )  10 

K h ố i  3  ĩ  t ừ ( l b y t e )  l i 

K h ố i  4  1  t ừ ( l b y t e )  00 

K h ố i  5  1  t ừ ( l b y t e )  OI 

K h ố i  6  1  t ừ ( l b y t e )  10 
1 
Ì 
1 

1 
Ì 
ĩ 
ì 

Hình 43 

1 
ĩ 
ì 

92 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                            http://www.lrc-tnu.edu.vn



Phần  li  KIẾN  TRÚC  MÁY VI TÍNH 

Bộ  nhớ cache  có  JLhể chứa .nh iề i rkhố i ,  g ọ i là k h ố i  cache. M ỗ i k h ố i  cache  
nằm  ở một vị t r í xác đ ịnh  trong  cache. M ặ L k h ố i cachẹ chứa các thông  t in như : 
số  h iệu . thẻ* b i t . cù .ỵà-bện_ thân-k l iố i dữ l i ệ u  ( k h ố i  dữ l i ệ u  trong  cache là bện 
sao của k h ố i dữ l i ệ u  trong bộ nhớ ch ính) . 

Cấu  t rúc  một k h ố i  cache như sau  :  

Số h i ệ u thẻ K h ố i  dữ l i ệ u 

G i ệ th iế t bộ n h á có  2  ô nhớ. N ế u cache có 2  vị t r í chứa ( k h ố i cache) thì 

số  lượng  thẻ sẽ là 2 2 4 / 2 2 = 2 2 2 (« 4 t r iệu  thẻ ) .  

2.1 Trường hợp mỗi khối chứa một từ (hoặc Ì byte) dữ liệu 

a)  Thao  tác  đọc  bộ  nhớ  

G i ệ  sử có bộ nhớ ch ính  có  ỊỊgBS ậjfl  r^ị  24 bít và cache có 4  k h ố i .  

K h i  một từ ( l by t e )  dữ l i ệ u  được  đọc thì CPU cung  cấp địa chỉ cho bộ đ iểu 
k h i ể n  bộ nhớ. Bộ đ iều  k h i ể n  bộ nhớ t ách  địa chỉ 24 bít l àm hai phần  ( h .44 ) :  

2 bí t địa chỉ thấp nhấ t  được  đặt vào  thanh ghi đ ịa chỉ M A R  của cache. Các 
bít này xác đ ịnh  vị t r í ( thứ  tự) k h ố i cần t ìm trong  cache.  

22. bí t  địa chỉ cao m ô tệ số h i ệu  thẻ .  Số h iệu  thẻ là con số xác đ ịnh  vị t r í 
của  k h ố i nhớ trong bộ nhớ. 

Thao tác đọc dữ l i ệ u  từ bộ nhớ được t i ến hành  như sau  :  

Bước  Ì  : bộ đ i ề u k h i ể n  cache đọc k h ố i dữ l i ệ u  trong  cache t ạ i vị t r í có số 
thứ tự t rùng  vớ i phần  số thứ tự k h ố i  trong đ ịa chỉ t rên BUS. 

Bước  2  : bộ đ iều  k h i ể n  cache  xác. đ ịnh  xem số  h i ệu  thẻ của  k h ố i  trong  
cache này có t rùng  vớ i số h i ệu thẻ trong  địa chỉ BUS hay  không .  

Bước  3  : N ế u t rùng thì v iệc  quy chiếu l à " t r ú n g " và mộ t từ dữ l i ệ u  được  
đọc  từ cache-vào~GPU. N ế u không- t rùng  (trường  hợp " t rượt" )  thì từ d ữ  l i ệ u  
phệi  được  l ấ y từ bộ nhớ ch ính .  Trong  t rường  hợp " t r ư ợ t " x ầ n  phệi  sao  lưu dữ 
liệu  trong  cạche  vào bộ nhớ ch ính  theo địa chỉ của nó , sau đó m ớ i nạp dữ  liệu  
mới  cùng  với  thẻ  của  nó  vào cache  và đặt bít cờ  F  =  0  (ghi nhận  n ộ i dung 
cache  t rùng  vớ i n ộ i dung  bộ nhớ ch ính)  và dữ l i ệ u  được  cung cấp cho CPU. 

SỐ thẻ cache t r o n ậ ^ á c  k h ố i cache có thể t rùng  nhau  (kh i k h ố i  cache  chưa  
bị  thay thế) và có thể k h á c  nhau  (kh i n ộ i dung  k h ố i  cache bị  thay). 
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Địa chỉ 
24  bít  

MAR 

23 

Số hiệu thẻ  (22bit)  

Cache 

00 Khối  cache  

0 1  >  Khối  cache Khối  cache 

10 Khối  cache  

11 Khối  cache 

2  1  

Số thứ tự khối  (2bit)  

Bộ  so  sánh 

"trúng" 
hoặc "trượt" 

Số  hiệu thẻ  Dữ  liệu  

Hình  44  Dữ liệu  ra  BUS  

b)  Thao  tác  ghi  bộ  nhớ  

Có  một vài k ỹ thuật  được  dùng  để ghi dữ l i ệ u  vào bộ nhớ ch ính  k h i thực 

hiện  các l ệnh  ghi bộ nhớ : k ỹ thuật  ghi xuyên  (vvrite  through)  và k ỹ thuậ t  sao  

lưu  (copy  back).  

+  Ở l oạ i  cache ghi  xuyên  (write  through) dữ l i ệ u  được  ghi lên cệ cache lận 

bộ  nhớ ch ính  cùng  mộ t lúc , không  dùng  đ ế n bí t cờ F. K ỹ thuậ t  này làm cho 

thờ i  gian ghi bộ nhớ t ăng lên. 

+  Ở  l oạ i  cache  sao  lưu (copy  back)  thì dữ l i ệ u  chỉ dược  ghi vào cache và 

bít  cờ F  được  lập (F =  1), ghi nhận  n ộ i dung  cache  khác  vớ i n ộ i dung bô nhớ 

chính .  Sau đó nếu k h ố i dữ l i ệ u  cần được  thay t h ế bằng  k h ố i dữ l i ệ u  khác  từ bộ 

nhớ  chính  ( trường  hợp " t rượt")  thì bít cờ F  được  k i ể m  tra để xác đ ịnh  xem có 

cần  thực  h iện  thao tác sao lưu này không , nếu F =  Ì thì cần thực h i ện  sao lưu, 

nếu F = 0 thì không  cần sao  lưu. K ỹ thuật  này l àm t ăng  tốc đ ộ thao tác vớ i bộ 

nhớ  và được  g ọ i là k ỹ thuật  sao  lưu có dựng cờ. 
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2.2  T r ư ờ n g  h ợ p  m ỗ i  k h ố i  c h ứ a n h i ề u  t ừ  d ữ  l i ệ u  

K h i  có nh iều  từ  dữ  l i ệ u  trong  mộ t  k h ố i  thì  k ỹ  thuật  ánh  xạ  trực t i ếp  phức  
tạp  hơn .  G i ệ th iế t  đ ịa  ch ỉ4à  24  b í t  và  một  k h ố i  gồm  4  từ  (hoặc  byte)  dữ  l i ệ u .  
Đ ịa  chỉ  t rên  BUS sẽ  được  tách  thành  3 phần  (h.45)  :  

Phần  xác  đ ịnh  số  thứ  tự  từ  (hoặc  byte)  trong  mộ t  khối .ví  dụ  là  2  bít .  Các  
bít  này  xác  đ ịnh  vị  t r í  từ  dữ  l i ệ u  cần  truy  nhập nằm  trong  k h ố i  cache.  

Phần  xác  đ ịnh  số  thứ tự k h ố i  ,ví dụ  là  2.  

Phần  số  h iệu  thẻ ,  ví  dụ  là  20  bít .  

Các  thao t ác  khác  được  thực  h iện  tương  tự như  đã  t r ình  bày  ở  t rên.  

23  4  3  2  1  0  

Số  hiệu thẻ Số thứ tự khối Số thứ tự  từ  

,2..:, T 

1  Ì \'X 
Ì  >  1  V  1  

/  ỉ  \  \  
r  •  v \  MAR > Thẻ 

Cache 
F 

*  V  '  
4 từ dữ  liệu 

KhốiO 

Khối 1 

Khối 2 

Khối 3 

Hình  45  
I 

2.3  K ỹ  t h u ậ t  t ậ p  l i ê n  h ợ p  

Vấn đề tốc độ lại được đặt ra khi CPU liên tục nhập 2 (hoặc 4) lệnh có 

cùng  địa  chỉ  k h ố i  nhớ  (các  bít  địa  chỉ  thấp  của  các  k h ố i  nhớ  t rùng  nhau).  

Cách giệi quyết là chứa 2 (hay 4) khối nhớ nói trên tại cùng một vị trí 

(một  khố i )  trọng_cacJtie, nhưng  m ỗ i k h ố i có  một  thẻ  r i êng . K h i  vị  t r í  này  trong  

cache  được  truy  nhập  thì  cệ  2  (hay  4)  thẻ  trong  2  k h ố i  con  (hoặc  4  k h ố i  con)  

cùng  được  k i ể m  tra.  Các  k h ố i c o a n à y  tạo  thành mộiÍập4iê«-4 iợp  (h.46).  

Kỹ thuật dặt nỊụần (2 hoặc 4) khối vào cùng một vị trí trong cachẹ được 

g ọ i  là k ỹ  i k u ậ U â f i , U M Ì L a p  
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Thẻ Số thứ tự tập 

TậpO 

Tập 1 

MAR 

Bộ  so  sánh  Bộ  so  sánh  

Thẻ Dữ  liệu  Thẻ Dữ  liệu  

V ì < t 

Dữ  liệu  ra  BUS  

Hin* 4Ố 

Dữ liệu  ra  BUS  

3. T Ổ  C H Ứ C B ộ  N H Ớ  M Á Y  V I T Í N H  P C  

Có hai cách tổ chức quện lý bộ nhớ : tổ chức theo phân đoạn và tổ chức 
tuyến t ính. 

Ở cách tiếp cận theo phân đoạn chương trình và dữ liệu được người lập 
tr ình  chia  thành  các  modul.  M ỗ i modul  có  một  không  gian  đ ịa  chỉ  r i êng . M ỗ i 
modul  được  g ọ i  là  một  đoạn  và  được  gán  một  con  sổ,  g ọ i  là  đ ịa  chỉ  đoạn . M ỗ i 
ô  nhớ  trong đoạn  được  xác  đ ịnh  bở i  địa  chỉ  logic  gồm  hai  con  số  : đ ịa  chỉ  đoạn  
và  địa  chỉ  offset  (địa  chỉ  lệch) .  Các  modul  được  nạp  vào  bộ  nhớ  và  được  quện  
lý  theo cơ chế  phân  đoạn .  

Ở cách tiếp cận tuyến tính, một bộ nhớ với không gian địa chỉ rất lớn (ệo) 
được  cung  cấp  cho  chương  t r ình .  Đ ịa  chỉ  này  là  đ ịa  chỉ tuyến t ính và  bắt  đầu  
từ  0.  Chương  t r ình  được  chia  thành  các  k h ú c  nhỏ  có  k ích  thước  cố-dịnh,  m ỗ i  
khúc  này  được  gọ i  l à j m ộ t j r a n £ ,  và  được  nạp  vào  bộ  nhớ  vậ t  lý.  M ỗ i  chương  
t r ình  được  hệ  đ iều hành  quện  lý  bằng  một  bệng trang.  Các  khúc  chương  t r ình  
chứa  trong  bộ  nhớ  được  quện  lý  theo  cơ c h ế  phân  trang.  N h i ệ m  vụ  đang  chạy-
tạ i  một  thờ i  đ iểm  chỉ  cần  một  số  ít  trang  chương  t r ình  và  dữ  l i ệ u  trong  bộ  nhớ  
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vậ t  lý ,  nên  k ỹ  thuậ t  quện  lý  bộ  nhớ  theo  trang  là  một  k ỹ  thuật  th ích  hợp  cho  
việc  tổ  chức  bộ  nhớ  ệo.  

Người ta có thể kết hợp cệ hai cách nói trên để quện lý bộ nhớ. 

3.1 Cơ chế quện lý bộ nhớ theo phân trang 

Các  CPU  x86  32  bí t  có  phần  cứng  hỗ  trợ  quện  lý  bộ  nhớ  trong chế4ôJbệo  
vệ  theo  cệ  hai  cơ c h ế  phân  đoạn  và  phân  trang.  Cơ c h ế  quện  lý  bộ  n h ó  theo  
phân  đoạn  đã  được  t r ình  bày  ở  chương  1.  Trong  phần  này  ta  chỉ  xét  cơ chế 

quản  lý  bộ  nhớ  theo  phân  trang.  

Đơn  vị  quện  lý  bộ  nhớ  chuyển  địa  chỉ  logic  gồm  đ ịa  chỉ nền  đoạn  32  bít  
và  địa  chỉ  offset  32  bít  thành  địa  chỉ tuyến t ính. 

N ế u  chọn  cách  quện  lý  theo  phân  đoạn  thì  địa  chỉ tuyến t ính sẽ là  địa  òhỉ  
vậ t  lý.  

N ế u  chọn  cách  quện  lý  theo phân  trang  thì  đơn  vị quện  lý  bộ  nhớ sẽ  chuyển  
đ ịa  chỉ tuyến t ính thành  đ ịa  chỉ  vậ t  lý  theo cơ chế  quện  lý  theo phân  trang.  

Trong  cơ c h ế  quện  lý  theo  trang,  chương  t r ình  được  chia  thành  các  khúc  
nhỏ  có  k ích  thước"xac  đ ịnh,  được  g ọ i  là  trang.  M ỗ i  trang  chương  t r ình  được  
gán  vào  từng  đoạn  nhỏ  của  bộ  nhớ,  m ỗ i  đoạn  nhỏ  chứa  trang  được  gọ i  là  một  
khung  trang.  

H ệ  đ iều hành  quện  lý  quá  tr ình  thực  h iện  chương  t r ình  bằng  bệng  trang.  
Bệng  trang  chỉ  ra  vị  t r í khung  trang  (địa  chỉ nền)  của  m ỗ i  trang  chương  t r ình.  
CPU  dựa  vào  vị  t r í  khung  trang  và  địa  chỉ  offset của  ô  nhớ  trong  trang  để  t ính  
ra  địa  chỉ  vậ t  lý  của  ô  nhớ.  

Cấu  t rúc  của-hệ t h ố n g  quện  lý  trang  gồm  3  phần  :  thư  mục  trang  (Page  
Directory) ,  bảng  trang  (Page  Table)  và  trang  (Page).  Thư  mục  trang,  bệng  
trang  và  trang  đ ề u có cùng  một  k ích  thước  là  4Kbyte.  

Thư  mục  trang  :  

Thư  mục  trang  có  k ích  thước  4Kbyte.  Thư  mục  trang  chứa  t ớ i  1024  Lối  
vào  thư  mục  trang  PDE  (Page  Directory  Entry).  

PDE  có  kích  thước  32  bít  (4  byte). M ỗ i PDE  chứa  20  bí t  địa  chỉ nền  bệng  
trang  ( t rỏ  đ ến nền  bệng  trang). M ỗ i một  thư  mục  trang  có  thể  quện  lý  được  tớ i  
1024  bệng  ttang.  

Cấu  t rúc  một  PDE  trong  thư  mục  trang  :  

31 12  l i  0 

Đ ịa  chỉ  bệng  trang  (20bit)  Thông  t in về  bệng  trang  
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Phần  Địa chỉ bệng  trang  chứa  20 bít cao  của  địa chỉ nền  bệng  trang  (địa chi 
bắt  đầu một  bệng  trang),  12 bít thấp của  địa chỉ nền  bệng  trang  luôn bằng  0.  

Phần T h ô n g t in về bệng  trang  chứa  các thông t i n về quyền Jtjuy nhập  bệng  
trang  và một số thuộc  t ính khác của  trang.  Các bít  Ì  và  2  trong m ỗ i PDE  cung  
cấp mức  đặc quyền và quyền ghi /đọc v.v. của  tấ t cệ các trang  t rỏ bở i PDE này.  

Trong  cơ chế quện  lý  bộ nhớ  theo  trang,  10  bít  cao  ( từ bít  22  đ ế n bí t 31) 

của  địa  chỉ tuyến t ính  được  dùng  để  xác  đ ịnh  vị  t r í  của  PDE  trong  thư  mục  
trang  (vị t r í  so vớ i nền thư mục  trang).  

+  Bệng trang  :  

Bệng  trang  có  kích  thước  4  Kbyte .  Bệng  trang  chứa  1024  Lối  vào  bảng  
trang  PTE  (Page Table  Entry) .  

PTE  có  k ích  thước  32  bít  (4  byte).  M ỗ i PTE  chứa  đ ịa  chỉ  nén  của  mộ t  
trang  4Kbyte,  do vậy một bệng  trang  có thể quện  lý  được t ớ i  1024  trang.  

Cấu t rúc một PTE  :  

Phần  Đ ịa chỉ  trang  chứa  20 bít cao  của  đ ịa chỉ vậ t lý nền trang  (đ ịa chỉ vậ t 
lý  bắt đầu một  trang),  12 bí t thấp của  đ ịa chỉ nền trang  l uôn bằng  0.  

Phần  Thông t in về trang  chứa  các thông t in về quyền truy  n h ậ £ j j £ n g và 
một  số thuộc  t ính khác của  trang.  Các bít  l v à  2  trong m ỗ i PTE  cung  cấp  mức  
đặc quyền và quyền  ghi /đọc v.v. của  tấ t cệ các trang  t rỏ bở i PTE này .  

Trong  cơ c h ế quện  lý bộ nhớ  theo  trang,  10  bít  của  đ ịa  chỉ tuyến t ính ( từ 
bít  12 đến bít 21)  được dùng để xác đ ịnh vị t r í của  PTE trong  bệng  trang  (vị t r í 
so vớ i nền  bệng  trang).  

Có  hai  mức  đặc  quyển  được dùng để bệo vệ trang  : mức  chương t r ình  ứng  
dụng  ( tương đương mức  3 trong  quện  lý theo đoạn) và mức  chương t r ình g i á m 
sát  ( tương đương mức  0,  Ì ,  2 trong  quện  lý theo đoạn) . 

Mức  thấp nhấ t  trong  hai  mức  của  PDE  và  PTE  được  l ấ y làm  mức  đặc  
quyền và quyền  ghi /đọc của  từng  trang.  

Địa  chỉ vậ t lý của  ô nhớ trong  trang  được t ính bằng cách kế t hợp 20  bít  sao  
(phần  Đ ịa  chỉ  trang)  trong  PTE vớ i  12 bít thấp nhấ t trong  đ ịa  chỉ tuyến t ính . 

31 12 l i 0 

Đ ịa  chỉ  trang  (20bit)  Thông  t in về trang 
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3.2  C ơ c h ế t r u y  n h ậ p  b ộ  n h ớ  theo  t r a n g  

Các máy tính PC loại 32 bít quện lý bộ nhớ theo cách kết hợp hai cơ chế 

phân  đoạn  và  phân  trang.  Đ ể  truy  nhập  một  ô  nhớ  CPU  cần  có  một  địa  chỉ  
logic,  g ồ m  đ ịa  chỉ nền  đoạn  (nhận  được  từ  bộ  m ô  tệ đoạn  theo cơ c h ế  đã  được  
t r ình  bày  ở  mục  2.5.2  của  C h ư ơ n g l )  và  địa  chỉ  offset. Đ ịa  chỉ  logic  này  được  
chuyển  thành  đ ịa  chỉ tuyến t ính.  Đ ịa  chỉ tuyến t ính này  được  dùng  để  t ính  địa  
chỉ  vậ t  lý  và  truy  nhập  ô  nhớ  theo cơ chế  phân  trang  (h.47).  

Khi truy nhập theo cơ chế phân trang địa chỉ tuyến tính được tách thành 
3  phần  :  

+ A31 -ỉ- A 22 : lo bít chỉ số PDE, xác định vị trí PDE trong thư mục trang. 

+ A21 -ỉ- A12 : 10 bít chỉ số PTE, xác định vị trí PTE trong bệng trang. 

+ AI Ì -ỉ- AO : là 12 bít địa chỉ offset của ô nhớ trong trang. 

Địa chỉ vật lý của ô nhớ trong trang được tính bằng cách kết hợp 20 bít 

cao  (phần  đ ịa  chỉ  trang)  trong  PTE  vớ i  12  bít  thấp ( A U  -H AO) nằm  trong  địa  
chỉ tuyến t ính này . 

A31 10bit A22 A21 10bit AI 2 A11 12bit AO 

Địa  chỉ  
tuyến tính 

Chỉ số  thư mục  trang Chỉ số  bệng trang Địa  chỉ offset 

31 

CRO 

CR3 

Cho  phép trang 

Địa  chỉ nền 
thư mục  trang 

Các thanh 
ghi điều 

khiển  ỏ  CPU  
32bit 

PDE 

0 - PTE 

Bệng  trang 
4  Kbyte  

Thư mục  trang 
4  Kbyte  

Hình 47 

Dữ liệu 

Trang 
4kbyte 

Bộ nhớ vật lý 
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Chương  IU  

C Á C T H I Ế T  B Ị  Đ I Ể U  K H I Ê N  V À  G I A O  D I Ệ N  

V À O  -  R A  D Ữ  L I Ệ U  

1 . N G Ắ T  V À B ộ  Đ I Ể U  K H I Ể N  N G Ắ T  P I C  8259  

i 
1.1  M ộ t  s ố  k h á i  n i ệ m  

Ngắ t  là  sự k i ệ n  CPU  bị  tạm  dừng việc  thực h i ện quá  t r ình  ch ính  và  chuyển  
sang  thực  h i ện  quá  t r ình  phục  vụ  ngắt .  Ngắ t  cứng  là  phương  p h á p  vào/ ra  dữ  
l i ệ u ,  trong  đó th iế t  bị  vào/ra ( th iế t  bị  vật  lý  : bàn  ph ím,  m á y  i n , đổng  hồ  nhịp  
thờ i  gian  v.v.)  chủ  động  khở i  động  quá  t r ình  vào/ra .  Quá  t r ình  phục  vụ  ngắt  
cứng  được  kích  hoạt  bằng  một  t ín  h iệu  vậ t  lý  từ bên  ngoà i .  

1.2 Phân loại ngắt 

Các loại ngắt 

Ngắt mềm 

Ngắt 
DOS 

Ngắt 
BIOS 

Ngắt cứng Ngắt  logic  

Ngắt 
hệ thống 

Ngắt  của  
người sử dụng 

Thuậ t  ngữ  "  ngắ t"  xuấ t phát  từ k ỹ  thuật  ngắt  cứng. K h i nó i  đến  ngắt  cứng,  
ngắt m ề m  hoặc  ngắt  logic  (ngoạ i  l ệ )  là  hàm  ý  nói  đến các  chương  t r ình  con  
phục  vụ  hoạt  động  của  hệ  thống  máy  t ính  và  nói  đ ến cách k ích  hoạt  các  
chương  t r ình  con  này.  Tấ t  cệ  các  chương  t r ình  phục  vụ  ngắt  đ ề u có chuỹgjđặc 
đ iểm  :  thứ  nhấ t  là  hầu hết  đã  được v i ế t  sẵn  (là  các  chương  t r ình  của  hệ  đ iều 

hành) và  được  phép  sử  dụng  ; thứ  hai  là  đ ịa  chỉ  của  các  chương  t r ình  con  này  
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phệi  được  đặt  ở  mộ t  vùng  xác  đ ịnh  là  Bảng  véc  tơ  ngổt,  nằm  trong  bộ  nhớ  
ch ính .  Các  chương  t r ình  con  phục  vụ  ngắt  cứng  thường  được  dùng  để  đ iều 

k h i ể n  quá  t r ình  vào/ra  vớ i các th iế t  bị  v à o - r a  chuẩn  ở  mức  vật  lý.  Các  chương  
t r ình  con  phục  vụ  ngắt  cứng  được  kích  hoạt  bở i  các  tín  hiệu  vật  lý  IRQ  đến  từ  
th iế t  bị  v à o - r a .  Các  chương  t r ình  con  phục  vụ  ngắt m ề m là các  chương  t r ình  
hệ  thống  thực  h i ện  các  thao  tác  v à o - r a  cơ  bện  ở  mức  logic  và  các  hoạt  động  
khác  của  hệ  thống.  Các  chương  t r ình  con  phục  vụ  ngắt m ề m  được  k ích  hoạt  
bở i  lệnh  INT  trong  hệ  lệnh  của  CPU.  Các  chương  t r ình  con  phục  vụ  ngắt  logic  
cũng  phục  vụ  cho  hoạt  động  của  hệ  thống, nhưng chúng  chỉ  được  k ích  hoạt  k h i  
CPU  thực  h iện  lệnh  và  phát  sinh  một  ngoại  lệ  nào  đó .  

• Bệng véc tơ ngắt 
Bệng  véc  tơ  ngắt  là  bệng  chứa  địa  chỉ  của  các  chương  t r ình  phục  vụ  ngắt .  

Bệng  này  có  256  ô,  các  ô  được  đánh  số  thứ  tự  lần  lượt  từ  OOh,  Olh, . .  , 08h,..  ,  
0Fh,  10h,..  , FFh.  Số  thứ  tự  của  từng  ô  trong  bệng  được  g ọ i  là  số  ngổt.  M ỗ i  ô  
chứa  địa  chỉ  logic  của  một  chương  t r ình  phục  vụ  ngắt  xác  đ ịnh,  các  đ ịa  chỉ  này  
còn  được  g ọ i  là  véc  tơ  ngổt.  

Cấu  t rúc  của  Bệng  véc  tơ  ngắt  ở chế  độ  thực  :  

Đ ịa  chỉ  đoạn  
Đ ịa  chỉ  offset  

Đ ịa  chỉ  đoạn  
Đ ịa  chỉ  offset  

Số  t.t.  

OOh 

Olh 

Số  ngắt  Chức  năng  của  chương  t r ình  

OOh 

Olh 

X ử  lý  chia  cho  0  

Thực  h iện  gỡ r ố i  (debug)  

Đ ịa  chỉ  đoạn  
Đ ịa  chỉ  offset  

Đ ịa  chỉ  đoạn  
Đ ịa  chỉ  offset  

08h 

09h 

08h 

09h 

Đồng  hồ  hệ  thống  

Phục vụ bàn phím 

Địa  chỉ  đoạn  
Đ ịa  chỉ  offset  

21h 21h 
Thực  h iện  các  dịch  vụ  

của  hệ  đ iều hành 

Đ ịa  chỉ  đoạn  
Đ ịa  chỉ  offset  

FFh FFh D ự  phòng  

l o i 
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1.3  H ệ thống  ngắ t  cứng  

CPU  được th iế t k ế  để  đáp  ứng  được  vớ i các  quá  t r ình  ngắ t  cứng.  CPU  có  
một  đầu  vào nhận  tín h iệu  ngắt  I N T , kh i nhận  được  tín  h i ệ u này  CPU sẽ  phện  
ứng  theo  cơ c h ế  ngắt  cứng.  Trong  thực t ế có nhiều th iế t  bị  ngoạ i  v i  yêu  cầu  
được  phục  vụ  theo phương p h á p  ngắt  cứng  (bàn p h í m ,  đồng  hồ  hệ  thống,  máy  
i n ,  v.v.)  và  sinh  ra nhiều yêu  cầu  ngắ t ,  do  vậy cần  có  mộ t  bộ  đ i ề u  k h i ể n  giúp 
CPU  quện  lý  và  phục  vụ  các  yêu  cầu  ngắ t ,  đ ó  là  bộ  đ i ề u  k h i ể n  ngắ t  PIC  
(Programmable  Iiiterrupt  Controller) .  

Cấu  t rúc hệ  thống  ngắt  cứng  (h.48)  :  

INT 

-INTA 

INT  -INTA 
CPU  X86  

lí  M  u  
IRQO IRQ1 IRQ2.. IRQ7 

PIC 8259 # 1 

ROM RAM 

IRQO 

TBO 
Timer 

ì 

IRQ1 

TB1 
KC 

IRQ7 

TB7 
FDC 

INT 

PIC 8259 # 2 

Hình  48  

H ệ ..thống  ngắt  cứng  được  xây  dựng  t rên  cơ  sở  2  bộ  đ i ề u  k h i ể n  ngắt  PIC  
8259, m ỗ i PIC  8259 có thể nhận  8 t ín h iệu yêu cầu  ngắ t  I R Q từ th iế t bị  vào/ra .  
Hai  PIC  này  được kế t n ố i vớ i nhau  theo k i ể u  ghép tầng, kế t  hợp  hoạt  động  để  
có  thể  phục  vụ  được  16  yêu  cầu  ngắt  IRQ.  

Chức năng cơ bện của PIC 8259 : PIC 8259 là một vi mạch điện tử khệ 
t r ình  được th iế t k ế để g iúp CPU  thực  h i ện quá  t r ình ngắ t  cứng.  PIC  8259  thực  
hiện  các  chứsLDẩníỉ-Sau  :  

+ Ghi nhận được 8 yêu cầu ngắt IRQj , i = 0,1,...,7. 

+  Cho  phép chọn  và  phục  vụ  các  yêu  cầu  ngắt  theo  mức  ưu  t iên.  

+  Cung  cấp cho  CPU  số  ngắt  tương  ứng  vớ i yêu cầu  ngắt  IRQị  Số ngắt  này  
đ ạ i  d iện  cho  địa  chỉ  của  chương  t r ình  con  phục  vụ th iế t  bị  yêu  cầu  ngắ t  I R Q j . 
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+  Cho  phép  hoặc  không  cho  phép  các  yêu  cầu  ngắt  I R Q j  k ích  hoạt  hộ  

thống  ngắ t .  

1.4 Thiết bị điều khiển ngắt PIC 8259 và cơ chê hoạt động của 
h ệ  t h ố n g  n g ắ t  c ứ n g  

Cấu  t rúc bên ngoà i  của  PIC  8259  (h.  49)  :  

- c s | 

-WR — > 
-RD -RD 

AO AO 

INT INT 

-INTA 

DO -D7 

CASO-
CAS2 

-SP/-EN 

-INTA 

DO -D7 

CASO-
CAS2 

-SP/-EN 

— — ^ 
-INTA 

DO -D7 

CASO-
CAS2 

-SP/-EN 

Vi — 
N 

-INTA 

DO -D7 

CASO-
CAS2 

-SP/-EN 

V i — 

•<— 

• 

PIC 8259 

ĩ 

IRQO 

IRQ7 

Hình 49 

Cấu trúc bên trong của PIC 8259 (h.50) : 

INT 

D7-D0 
Đệm  bus  

-RD 
- w 
AO 

-cs 

CASO 
CAS1 
CAS2 

Logic đọc 
ghi/giệi  mã 
ICW/OCW 

-SP/-EN -<r ĩ 

Logic 
ghép  ụ  ^  
tầng 

L i 
-INTA 

Logic 
điều khiển 

ISR PR IRR ISR Si  »3  PR Si IRR 
IRpO 

ì 
-  IRQ7  

Hình  50  
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Các  k h ố i  chức năng  :  

+  Thanh  ghi  yêu  cầu  ngắt  IRR  (Interrupt  Request  Register)  : là  thanh  ghi  

8  bít .  IRR  chứa  (ghi  nhận)  tấ t cệ  các  yêu  cầu  ngắt  I R Q i  đòi  phục  vụ . N ế u tín 

hiệu  IRQị  = " Ì " thì  bít  IRRị  tương  ứng  được  đặt  bằng " Ì " . 

+  Bộ g i ệ i quyết  ưu t iên PR  (Priori ty Resolver) :  là  thanh  ghi  8 bí t .  PR  xác  

đ ịnh  mức  ưu t iên  của  các yêu cầu  ngắt .  Ngắ t có  ưu t iên  cao  nhấ t  được  chọn  và  

đặt  vào bít  tương  ứng  trong  ISR  trong  chu  k ỳ  I N T A .  

+  Thanh  ghi  ngắt  đang  được  phục  vụ  ISR  ( In  Service  Register)  : là  thanh  

ghi  8  bít .  ISR  ghi  nhận  các  ngắt  đang  được  phục  vụ .  Yêu  cầu  ngắ t  IRQị  nào  

đang  được  phục  vụ  thì  bít  ISRj tương  ứng  được  đặt  bằng " Ì " . 

+  K h ố i  logic  đ iều kh i ển  : k h ố i  logic  đ iều kh i ển đưa  ra  t ín  h i ệu I N T ,  được  

n ố i  thẳng  vớ i chân  I N T  của  CPU.  K h i I N T có  mức  cao  là  đòi  CPU  phục  vụ  

ngắt.  K h ố i  logic  đ iều  kh i ển  nhận  tín  h iệu  I N T A  từ  CPU.  K h i  nhận  được  tín  

hiệu  I N T A ,  PIC  8259 sẽ cung  cấp số  ngắt  ra  BUS dữ  l i ệ u  cho  CPU.  

+  K h ố i  đ ệ m  Bus  :  là  l o ạ i  8  bít ,  2  hướng,  3  trạng  thá i .  Các  từ  đ iều  kh iển 

ICW,  OCW  được  đưa vào PIC  8259  qua  k h ố i  này  để  xác  lập c h ế đ ộ  hoạt  động  

của  8259.  Số  ngắt  và  trạng  thái  hoạt  động  của  PIC cũng  được  đưa  ra  BƯS dữ 

l i ệ u  qua  k h ố i  này .  

+  K h ố i  ghép  tầng  

PIC  8259 có cơ cấu cho  phép n ố i ghép tầng các PIC  8259 vớ i nhau  và phố i 

hợp  hoạt  động  của  các  PIC  này. Tầng thứ nhấ t có  đầu  ra I N T n ố i trực t i ếp vớ i 

CPU,  gọ i  là  PIC  8259-c/ỉi ỉ .  Đầu  vào  IRQi  của  PIC  chủ  được  n ố i  vớ i  đầu  ra  

I N T  của  PIC  8259  thứ  hai.  PIC  này  được  g ọ i  là  PIC  8 2 5 9 - / A £ . Cơ c h ế ghép 

tầng  cho  phép xây  dựng  một  hệ  thống  ngắt  cứng  quện  lý  được  đ ế n 64 yêu  cầu  
n g ắ t l R Q . 

+  K h ố i  logic  ghi /đọc và g i ệ i  m ã  : thực  h iện g i ệ i m ã các từ đ iều k h i ể n I C W 

(Ini t ial izat ion  Command  Word  -  Từ  đ iều  k h i ể n  k h ở i  động)  và  OCW  

(Operation  Command  Word  -  Từ đ iều k h i ể n hoạt  động) .  Qua  hai  l o ạ i  từ đ iều 

kh iển  này  ngườ i  sử  dụng  có  thể lập t r ình xác  lập c h ế độ  hoạt  động  cho  PIC.  
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+  Thanh  ghi  I M R  : là  thanh  ghi  8 bít ,  cho  phép đặ t /xóa  mặt  nạ  ngắt .  

+  Bệng  các  t ín  h i ệu c s ,  AO, RD,  W R ,  và cách  ghi /đọc  PIC  8259  :  

c s AO R D W R D4 D3 Hướng  thông  t in  

0 0 0 1 X X IRR,  ISR  =  >  BUS  

0 1 0 1 X X ( I M R )  = O C W l  =  >  BUS  

0 0 1 0 0 0 BUS  =  >  OCW2  

0 0 1 0 0 1 BƯS  =  >  OCW3  

0 0 1 0 1 X BUS  =  >  I C W 1  

0 1 1 0 X X BUS  =  >  ICW2,  ICW3,  ICW4,  0 C W 1  

•  Cơ c h ế  hoạ t  động  của  hệ  thống  ngắt  cứng  :  

Đ i ề u  k i ệ n  ban  đầu  :  PIC  8259  cần  được  lập  tr ình  k h ở i  động  qua  các  từ  
đ iều  k h i ể n  I C W .  Sau  k h i  các  từ  đ iều  kh i ển  ICW  được  nạp  thì  PIC  8259  sẵn  
sàng  hoạt  động.  

- Một hoặc nhiều thiết bị vào-ra có yêu cầu được phục vụ phát tín hiệu 
IRQi  = " Ì "  (mức  t ích  cực)  cho  PIC.  PIC  ghi  nhận  các  yêu  cầu  ngắt  IRQị  này  
bằng  cách  đặt  các  bít  IRRị  tương  ứng  lên " Ì " .  

- PIC 8259 chọn IRQi có mức ưu tiên cao nhất để phục vụ. PIC gửi tín 

hiệu  I N T cho  CPU,  đòi  CPU  phục  vụ .  

- CPU thực hiện các thao tác sau : 

+  thực h i ện  nốt  l ệnh  của  quá  t r ình  h iện  hành.  

+  lưu  đ ịa  chỉ  t rở về  ( n ộ i dung  của  các  thanh  ghi  c s ,  IP)  và  thanh  ghi  cờ  
FLAGS  vào  ngăn xếp. 

+  gử i  hai  t ín  h i ệu  trệ  l ờ i ngắt  I N T A  cho  PIC.  

- Khi PIC 8259 nhận được tín hiệu INTA thứ Ì : bít ISRj ứng với IRQi có 

mức  ưu  t iên  cao  nhấ t  được th iế t  lập  (ISRị  =  1)  và  bít  I R R j  tương  ứng  bị  xóa  
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(IRRị  =  0) .  Trong  chu  k ỳ  I N T A thứ nhấ t  này  PIC  8259 k h ô n g  gử i  g ì  cho  CPU  

qua  BUS  dữ  l i ệ u .  

-  K h i  PIC  8259  nhận  được  tín  h iệu  I N T A  thứ  2  :  PIC  8259  gử i  số  ngắt  

tương  ứng  vớ i IRQị  đang  được  phục  vụ  qua  BUS  dữ  l i ệ u  cho  CPU.  

-  CPU  nhận  số  ngắt  và  t rên  cơ  sở  số  ngắt  này  vào  vị  t r í  tương  ứng  trong  

Bệng  véc  tơ  ngắt  để  xác  đ ịnh  đ ịa  chỉ  của  chương  t r ình  phục  vụ  ngắ t .  CPƯ  nạp  

đ ịa  chỉ  chương  t r ình  phục  vụ  ngắt  vào  các  thanh  ghi  c s  và  IP  và  bắ t  đầu  thực  

h iện  chương  t r ình  phục  vụ  ngắt  này .  

-  K h i  thực h i ện  xong  chương  t r ình  phục  vụ  ngắt  (kh i  CPU  thực  h i ện  lệnh  

IRET)  thì  quá  t r ình  phục  vụ  ngắt  của  CPU cũng kế t t húc . CPU  khô i  phục  địa  

chỉ  trở về vào các thanh ghi c s , IP,  khô i  phục  n ộ i  dung  thanh  ghi  FLAGS  và  

t i ếp  tục  thực  h iện  quá  t r ình  vừa  bị  ngắ t .  

H ệ  thống  ngắt  cứng có  thể kế t thúc  phục  vụ  ngắt  h iện  thờ i theo hai c h ế độ  :  

+ K ế t thúc  ngắt  b ình  thường  E O I  (End  O f  Interrupt)  : k h i  PIC  được  đặt  

c h ế  đ ộ kế t thúc  ngắt  b ình  thường  E O I  thì  CPU  phệi  phá t  lệnh  báo kế t 

thức  ngắt  E O I  (qua  từ  đ iều  kh i ển  OCW2)  cho  PIC  trước  k h i  r ờ i  k h ỏ i  

chương  t r ình  con  phục  vụ  ngắ t .  K h i đó  bít  ISRị  của  ngắ t  đang  được  phục  

vụ sẽ  được  đặt  xuống  0.  

+ K ế t thúc  ngắt  tự  động  A E O I  (Automatic  EOI)  : k h i  PIC  được  đặt c h ế 

độ kế t thúc  ngắt  tự  động  A E O I  thì  t ạ i  chu  k ỳ  I N T A  thứ  2  bít  ISRj  của  

ngắt  đang  được  phục  vụ sẽ  được  đặt  xuống  0.  

Bằng các cách nói trên hệ thống ngắt cứng có thể tiếp tục phục vụ yêu cầu 
ngắt  này  ở  những  l ần t i ếp theo. 

1.5 Lập trình khởi động PIC 8259 và các từ điều khiển khởi 
đ ọ n g  I C W  

Cần xác lập chế độ làm việc của PIC 8259 trước khi sử dụng. Quá trình 

này  được  g ọ i  là  lập tr ình  khở i  động th iế t  bị . V i ệ c lập t r ình  k h ở i động  PIC  8259  

được  thực  h iện  qua  các  từ đ iểu k h i ể n  I C W  và  theo  lưu  đồ  sau  :  
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ICW1 

ICW2 

ICW4 

PIC  8259  
sẵn  sàng  làm việc 

a) I C W 1 

D7 Dó D5 D4 D3 D2 D I DO 

X X X 1 L U M A D I SNGL IC4 

Các  bít D5  -  D7 không  dùng  cho CPU x86. 

+  IC4 (bít DO) : Cho b iế t có cần ICW4  ?  

IC4  =  0  : không  cần  ICW4.  

IC4  =  Ì  : có  ICW4.  

+  SNGL  (bít D I )  :  cho b iế t  hệ  thống  ngắt  chỉ có một PIC hay  có nh iều 

PIC g h é p  tầng.  

SNGL  =  0 có ghép  tầng  

SNGL  =  Ì  chỉ có mộ t PIC  8259  
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+  A D I (bít  D2)  : k h ô n g dùng  cho  hệ  CPU  x86  

+ L U M  : xác  đ ịnh  dạng  t ín h iệu  I R Q  

L T I M  =  Ì  IRQ  phệi  là  t ín h i ệ u mức  T T L  

L T I M  =  0 IRQ  phệi  là  t ín h iệu  dạng  sườn  xung.  

+ D 4 =  Ì  
+  D5  = D ó  =  D7  =  0  

b)  ICW2  :  

ICW2  đ ịnh nghĩa  số  ngắt n ề n cho 7  số ngắ t  còn l ạ i . 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D I DO 

T7 Tó T5 T4 T3 X X X 

Các  bít  T7  -  T3  là  5  bít  cao  của  số  ngắ t ,  3  bí t  còn  l ạ i l iên  quan  đ ế n các 

đầu  vào  IRQị  

N ă m  bí t  cao  T7  -  T3  (do  n g ư ờ i  sử dụng  tùy  chọn)  cùng vớ i  3 bí t thấp nhấ t 
bằng  0  xác  đ ịnh  số  ngắt nền.  Dựa  t rên  số  ngắ t nền  ứng  vớ i  IRQo  n à y ,  PIC  
8259 tự tạo  ra  các  số  ngắt t i ếp theo tương  ứng  vớ i các I R Q Ị  đến IRQ7. 

Ví  dụ  :  ở hệ thống  ngắt  cứng  của  máy v i t ính PC,  các số ngắt  do  PIC  8259  -
chủ  cung  cấp như  sau  :  

0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 1 1 1 1 

ứng  vớ i I R Q  0  

ứng  vớ i IRQ  Ì  

c)  ICW3  : l iên  quan  đến ghép  tầng.  

M ạ c h  phần  cứng  có chân  SP/EN xác  đ ịnh  chủ/ thợ  ở c h ế độ g h é p tầng  : nếu 

SP =  Ì  thì  PIC  là  chu, nếu SP = 0 thì PIC là  thợ.  

Có  hai  l o ạ i  ICW3  

-  ICW3  cho  PIC chủ  : xác  đ ịnh  đầu vào I R Q j nhận  t ín h i ệu I N T từ PIC  thợ  
thứ i . 
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D7  D6  D5  D4  D3  D2  D I  DO  

SI S6 S5 S4 S3 S2 SI SO 

N ế u Si =  Ì  báo  có  PIC  thợ  n ố i vào  chân  I R Q i  của  chủ  

-  ICW3  cho  PIC  thợ  : xác  đ ịnh  đ ịa  chỉ  (chỉ  thị  nhận  dạng)  của  PIC  thợ.  

0 0 0 0 0 ID2 I D 1 m o 

Các  bí t  I D 2 , I D 1 , IDO  xác  đ ịnh  địa  chỉ  r iêng  của  các  PIC  8259-thợ.  K h i  

nhận  được  tín  h i ệu  I N T A 2 ,  PIC  8259- thợ  so  sánh  các  t ín  h i ệu  CASO  -  CAS2  

(phát  ra  từ  PIC  8259-chủ)  vớ i  ID2  -  IDO, nếu chúng  g iống  nhau  thì  PIC  

8259- thợ  gử i  số  ngắ t  lên  BUS  dữ  l i ệ u  cho  CPU,  ngược  l ạ i thì  không  gử i .  

d)  ICW4  :  

D7 D ó D5 D4 D3 D2 D I DO 

Ọ 0 0 SFNM BUFF M/S A E O I MP 

+  bít  ịip  : b á o  cho  PIC  8259 b iế t  phệi  làm  việc  vớ i họ  v i xử  lý  nào .  

Jip  =  Ì  : l àm  việc  vớ i họ  x86  

ịìP  =  0  : l àm  việc  vớ i họ  8085  

+bit A E O I :  xác  lập c h ế  độ kế t thúc  ngắt.  

A E O I  =  0  : k ế t thúc b ình  thường  E O I  

A E O I  =  Ì  : kế t thúc  tự  động  A E O I  

+  bít  BUFF  : b á o c h ế  độ  có  bộ  đ ệ m  BUS  

BUFF  =  Ì  : PIC  làm  việc  ở chế độ đ ệ m  bus,  lúc này  tín h iệu  SP/EN  ở chế  độ  
ra  và  việc  đ ịnh nghĩa  chủ/thợ  được  xác  đ ịnh  bằng  bít  M/S.  

+  bít  M/S  : xác  đ ịnh  chủ/ thợ  

M/S  =  Ì  : PIC  là  chủ  

M/S  =  0  : PIC  là  thợ..  

N ế u BUFF = 0 th ì M/S k h ô n g có ý nghĩa. 
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+  bít  SFNM  : bí t  này  được  đặt  bằng  0  ngay  k h i k h ở i  động  hệ  thống.  K i ể u  
ưu  t iên  cố  đ ịnh  là  mặc  đ ịnh,  trong  đó  IRQo  có  mức  ưu  t iên  cao  nhấ t ,  I R Q 7  có  
mức  ưu t iên  thấp nhấ t .  Có  thể  thay đ ổ i k i ể u  ưu t iên  bằng  từ đ iều  k h i ể n  OCW2.  
Trong  k i ể u  ưu  t iên  cố  đ ịnh,  k h i SFNM  =  0  , k h i  bít  ISRj  =  Ì  thì  tấ t cệ  các  I R Q j  
có  mức  ưu  t iên  thấp  hơn  đ ề u  bị  cấm.  Chỉ  có  các  IRQi  có  mức  ưu  t iên  cao  hem  
được  phép  gây  ngắt  chương  t r ình  phục  vụ  ngắt  h i ện  t hờ i .  

1.6 Các từ điều khiển hoạt động oe w 

Các  từ  đ iều  kh i ển  OCW  được  dùng  để  xác  lập các c h ế  đ ộ  làm  việc  cụ  thể  
trong  quá  t r ình  hoạt  động  của  PIC  8259.  Có  thể  gử i  các  từ  OCW  này  cho  
PIC8259  vào  bấ t k ỳ  lúc  nào  sau  k h i khở i  động  hệ  thống  ngắ t .  

a) OCWl : cho phép hoặc cấm nhận một yêu cầu ngắt IRQ ị nào đó bằng 
mặt  nạ  ngắt .  

V ớ i  PIC  chủ  : đ ịa  chỉ  thanh  ghi  chứa O C W l  là  21H  

V ớ i  PIC  thợ  : địa  chỉ  thanh  ghi  chứa O C W l  là  A 1 H  

D7 Dó D5 D4 D3 D2 D I DO 

M 7 M ó M 5 M 4 M 3 M 2 M I MO 

M ỗ i  bít M i tương  ứng  vớ i  IRQi 

K h i M i  =  Ì  mặt  nạ  ngắt  được  đặt , cấm  PIC  nhận  IRQi (cấm IRQi gây  ngắ t)  

K h i M i  =  0  mặt  nạ  ngắt  được  xoa,  cho  phép PIC  nhận  IRQi  (cho  phép  IRQi  
gây  ngắ t)  

H ệ  đ iều hành  đặt  mặt  nạ  che  chắn  các  IRQ  m à  hệ  thống  chưa  d ù n g  đến . 

b) OCW2 : dùng để đổi kiểu ưu tiên và báo kết thúc ngắt EOI. 

Địa  chỉ  thanh  ghi  chứa  OCW2  : 20h  (PIC  chủ) ,  AOh  (PIC  thợ)  

PIC  cho  phép  chọn  một  trong  ba c h ế  độ  ưu t iên  :  

Ưu. tiên cố định : IRQo có mức ưu tiêa cao nhất, IRQ7 có mức ưu tiên thấp 

nhấ t .  Trong c h ế độ này  IRQ  mức  cao  có quyền  ngắt  chương  t r ình  phục  vụ  ngắ t  
có  mức  ưu  t iên  thấp  hơn .  
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ư ụ  tròn  quay  vòng  :  IRQi  nào vừa  được  phục  vụ  thì bí t  ISRj sẽ  bị  xoa  

xuống  0  và tự động  có mức  ưu t iên  thấp  nhấ t .  Đ i ề u này thực t ế đã tạo ra các 
mức  ưu t iên  bằng  nhau.  

Ưu tiên đặc biệt: người lập trình có thể thay đổi mức ưu tiên bằng chương 
tr ình. N ế u các bí t trong OCW2 R = Ì , SL = Ì thì các bí t L 2 - L 0 sẽ đặt  IRQ„  
xuống  mức  thấp  nhấ t  và I R Q n + 1  lên mức cao  nhấ t .  

D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO 
R SL EOI 0 0 LO LI L2 

I  1  Liên quan đến chế độ 
I  s  ưu tiên đặc biệt 

I ĩ EOI =1 (với R=0, SL=0) 
1«  báo kết thúc  ngắt  bình  thường  

{Tổ hợp giá trị các bít R.SL, EOI 
xác  định các kiểu  ưu tiên khác nhau 

c) OCW3 : clỊS phép đăt/đọẹ ỊSR và các thanh ghi khác của PLC 8259. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

1 E S M M S M M 0 1 p RR RIS 

-  E S M M  =  Ì  và S M M cho  phép  đặt /xoá c h ế độ mặt nạ  đặc  b iệ t . C h ế độ 
mặt  nạ đặc b iệ t  này chỉ c ấ m một IRQ và cho phép  tấ t cệ các IRQ còn l ạ i được 
yêu  cầu  ngắ t .  

- D4 = 0 , D3 = Ì 

- bít p : cho phép PIC 8259 làm việc với CPU ở chế độ hỏi đáp, không 
cần  qua các t ín h i ệu  I N T , I N T A . N ế u p =  Ì  thì PIC coi t ín h i ệu  đ iều  kh i ển  đọc 
RD  như là tín h i ệu  I N T A .  

- các bít RR và RIS : 

RR = Ì & RIS = 0 : báo sẽ đọc IRR ở lệnh đọc tiếp sau 

RR = Ì & RIS = Ì : báo sẽ đọc ISR ở lệnh đọc tiếp sau. 

I U 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                            http://www.lrc-tnu.edu.vn



Phần  Ù  KIẾN  TRÚC  MÁY VI TÍNH 

1.7  P h â n  b ố  chức  n ă n g  c á c  y ê u  c ầ u  n g ắ t  v à  s ố  n g ắ t  t r o n g  m á y  P C  

PIC  8259-chủ  :  

PIC  8259-chủ ch iếm hai  đ ịa  chỉ  cổng  : 20h,  21h  

IRQi Số  ngắt  Thiế t  bị  yêu  cầu  ngắ t  

IRQo 08h Bộ  tạo  xung  nhịp đổng  hồ  hệ  thống  

I R Q I 09h Thiế t  bị  giao d i ệ n  bàn  ph ím  

I R Q 2 
OAh PIC  8259- thợ  

IRQ3 OBh Thiế t  bị  giao  d i ện  vào/ra  n ố i t i ếp 2 ( C O M 2) 

IRQ4 o a i Th iế t  bị  giao d i ện  vào/ ra  n ố i t i ếp 1 ( C O M 1) 

IRQ5 ODh D ự  phòng  

I R Q 6 
OEh Thiế t  bị  giao d i ện  ổ  đĩa m ề m FDC 

IRQ7 0Fh Th iế t  bị  giao d i ện  vào/ra  song  song  (LPT1)  

PIC  8 2 5 9 - t h ợ :  

PIC  8259- thợ ch iếm hai  địa  chỉ  cổng  : AOh,  A l h  

Dây  IRQ  SỐ  ngắt  Thiế t  bị  yêu  cầu  ngắ t  

I R Q 8 
70h Đồng  hồ  thờ i  gian  thực  

IRQ9 71h D ự  p h ò n g  

IRQ10 
72h Card  âm  thanh  

IRQ11 73h Thiế t  bị  giao d i ệ n  vào/ ra  USB  

IRQ12 74h Thiế t  bị  giao d i ệ n  chuột  PS/2  

IRQ13 75h Bộ  đổng  xử  lý  x87  

IRQ14 76h Bộ  đ iều  k h i ể n  bus  I D E  l (p r imary )  

IRQ15 77h Bộ  đ iểu  k h i ể n  bus  I D E  2  (secondary)  
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2.  T R U Y  N H Ậ P  T R Ự C T I Ế P  B Ộ  N H Ớ  V À  B Ộ  Đ I Ể U  K H I Ể N  
D M A C  8237  

2.1  K h á i  n i ệ m  c ơ  b ệ n  

Quá  t r ình  chuyển  dữ  l i ệ u  trực t i ếp  giữa th iế t  bị  ngoạ i  v i  và  bộ  nhớ  ch ính  
không  qua  CPU  được  g ọ i  là  guấ rt4nJbJDMA  (Direct  Memory  Access).  

Trong  quá  t r ình  D M A ,  việc  chuyển  dữ  l i ệ u  kfrfong_đựỢfr diêu  k h i ể n  hỉnĩ 

c h ự ơ n ^ ư ì n h  m à  được  đ iều  kh i ển  bằng  một th iế t  bị  đặc  b iệ t  gọ i  là  bộ  đ iều 

kh iểaJ2MẢ£  ( D M A  Controller) .  

Cấu  t rúc  h ệ  thống v à o - r a  dữ  liêu  k i ể u  D M A  như  sau  (h.51)  :  

CPU Bộ nhớ 
chính 

— T i — 

HOLD 

HLDA 

DRQ 
DMAC 
8237 DACK 

Thiết bị 
giao diện 

Hệ thống  BUS 

Thiết bị 
ngoại vi 

Hình  51  

2.2 Sơ đồ khôi mạch DMAC 8237 (h.52) 

DBO -  DB7  
< = = > ! 

A8-A15 

Đệm 
vào  ra  

A0-A3 
< £ = = > ! 

Đệm 
vào/  ra  

A4-A7 
Đệm ra  

CLK — 
-IOR <-
-IOW <-
-MR <-
-MW <-

HOLD <-
HLDA — 

ADSTB 
AEN <-

-EOP  <-
READY — 

-cs  —  

Logic 
điều 
khiển 
DMA 

0  KênhO  
DRQO 

DACKO 
—  >  

ĩ> Kênh 1 

DRQ1 

DACK1 
— — > • 

ỉ>  Kênh 2 

DRQ2 

DACK2 
— 

DRQ3 

Hình  52  
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-  D R Q 0 - D R Q 3  ( t ín  h i ệu v à o ) :  t í n - h i ệ u ^ ổ a x ầ i L D M A .  B ố n  dầy  DRQ  nối  
vớ i  4 th iế t  b i c ầ n  phục  vụ  k i ể u  D M A . K h i th iế t  bị  ngoạ i  v i  đưa  t ín  h i ệu  DRQ  
lên  mức  t ích  cực  thì  quá  t r ình  D M A  bắt  đầu .  

DRQO có  mức  ưu  t iên  cao  nhấ t ,  DRQ3  có  mức  ưu  t iên  thấp  nhấ t .  

- DACK0-DACK3 (tín hiệu ra): tín hiệu trạ lờiDMA, DACK được nối vào 
từng th iế t  bị  ngoà i  để  b á o  cho th iế t  bị  ngoà i b i ế t là D M A C  đ a n g  phục  vụ  nó.  

- HOLD (tín hiệu ra) : dùng để báo cho CPU là DMAC đòi quyền điều 

kh iển  BUS.  

- HLDA(tín hiệu vào) : tín hiệu HLDA được gửi từXPU^IaxliaDMAC 
biế t là quyền  đ iều  k h i ể n  bus  thuộc về D M A C . 

- A0-A3(tín hiệu vào/ra) : 4 dấy-đỉa- chi thổp. Trong chu kì nghỉ được 
dùng  để  xác  đ ịnh  đ ịa  chỉ  các  thanh  ghi  trong  D M A C  k h i  lập  t r ình  hoạt  động  
cho  D M A C .  Trong  chu  k ỳ  t ích  cực  được  dùng  để  cung  cấp  4  bí t  địa  chỉ  
A 0 - A 3  cho  BUS  đĩa  chỉ .  

- A4- A7(tín hiệu ra) : cung cấp 4 bít địa chỉ cao cho bus địa chỉ trong 
quá  t r ình  D M A .  

-  DBO  -  DB7(t ín  h iệu  vào/ra)  : là  BUS  8  bít  đa  năng .  

Trong  chu  k ỳ  nghỉ  :  là  BUS  8  bít  dữ  l i ệ u  vào t ruyền  dữ  l i ệ u  xác  lập chế 

đ ộ  làm  việc  cho  D M A C  và cũng là BUS 8 bí t  d ữ  l i ệ u  ra  trong  quá  trình  
CPU  đọc  trạng  thái  D M A C .  

Trong  chu  k ỳ  t ích  cực  (chu  k ỳ  D M A )  : t ruyền hai  l o ạ i  t hông  t in  trong  2  
thờ i  khoệng  :  

+  Thờ i  khoệng  đầu  : vớ i  sự  có  mặt  của  t ín  h i ệu  ADSTB  thì  DB0-DB7  là  

BUS  8 bít  đ ịa  chỉ  cao  nhấ t  ( A 1 5 - A 8 ) ,  8 bít  đ ịa  chỉ  này  cần  được  chốt lạ i 

để kế t  hợp  vớ i  8  bí t  địa  chỉ  thấp ( A 7 - A 0 )  t hành  đ ịa  chỉ  16  bí t .  

+  Thờ i  khoệng  sau  : là  BUS  8  bít  dữ  l i ệ u ,  d à n h  cho t ruyền  d ữ  l i ệ u  trong  
c h ế  độ  D M A .  

-  M R  (tín  h iệu r a ) :  là  t ín  h iệu  đ iều  k h i ể n  đọc  bộ  nhớ  trong c h ế  độ  D M A .  

-  M W ( t í n  h iệu  ra)  : là  tín  h iệu  đ iều  k h i ể n  ghi  bộ  nhớ  trong c h ế  độ  D M A .  

-  ADSTB  (tín  h iệu r a ) :  dùng  để  đ iều  k h i ể n  v iệc  chốt  (ghi  l ạ i )  8 bí t  địa  chỉ  
cao  ( A 8 - A 1 5 ) .  
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-  A E N  : ( t ín  h iệu  ra)  cho  p h é p / c ấ m th iế t  bị  chốt  đ ịa  chỉ  hoạt  động.  A E N  
cũng  được  dùng  để c ấ m các t h iế t  bị  đ iều  kh i ển  BUS k h á c  trong c h ế đ ộ D M A . 

- EOP (tín hiệu vào/ra) : khUiuínJŨêỉLỵào, tín hiệu EOP buộc DMAC 
kết  &ú<UỊUi4tì»k»DMA.  Là  t ín  h iệu  ra  trong c h ế  độ  hoạt  động,  t ín  h iệu  EOP  
do D M A C p M U a b á o  đã t ruyền  đ ủ  số  byte xác  đ ịnh  bở i  TC.  

- IOW (tín hiệu vào/ra): trong chế độ nghỉ là tín hiệu vào, tín hiệu này do 
CPU  cung cấp  để  đ iều  k h i ể n  ghi  dữ  l i ệ u  vào D M A C . Trong  chu  k ỳ  t ích  cực  là  
tín hiệu ra,  D M A C tạo  t ín  h i ệu  đ iều  kh i ển  ghi th iế t  bị  ngoạ i  v i .  

2.3 Các chê độ hoạt động của DMAC 8237 

D M A C  8237  hoạ t  động  trong  2  chu  k ỳ  ch ính  là  :  chu  k ỳ  nghỉ  và  chu  k ỳ  
hoạt  động.  

+  Chu  k ỳ  nghỉ  : k h i  k h ô n g  có  kênh  nào  yêu  cáụ . t h ì D M A C  đi  vào  chu  k ỳ  
nghỉ.  Trong  chu  k ỳ  này D M A C  "quan  s á t " các  dậy  DRQ  ở  từng  nhịp đồng  h ồ ,  
đồng  thờ i  làm  việc  v ớ i  CPU.  Trong  chu  k ỳ  nghỉ  của  D M A C  thì  CPU  có  thể  
xác  lập, thay  đ ổ i  hoặc  k i ể m  tra  n ộ i  dung  c ác  thanh  ghi c h ế  độ  làm  việc  của  
DMAC. K h i có  t ín h i ệ u  D R Q  t ích  cực,  D M A C gử i  ra  t ín h iệu H O L D và đ i  vào  
chu  kỳ  hoạt  động.  

+  Chu  k ỳ  hoạt  động  :  Trong  chu  k ỳ  hoạt  động  D M A C  8237  CQJhẩ  hoạt  
động  theo  Ì  t r ọ j ạ & 4 J đ ể u , tùy  theo lập t r ình  :  

-  K i ể u t ruyền  đơn  l ẻ  (single  t rans íe r  mode)  :  trong  k i ể u t ruyền này, 

D M A C  được  lập  t r ình  để  thực  hiệp, chimôtj[ầnjjụyền. Thanh  đ ế m  từ  TC  tự  
động  giệm,  địa  chỉ  t ăng  hoặc  g i ệm  cho  đến kh i TC = 0. Trong  k i ể u t ruyền này 

DRQ  phệi  được  g i ữ  ở  mức  t ích  cực  chừng  nào  D A C K  tích  cực  còn  được  ghi  
nbận. Nếu DRQ còn  g i ữ  ở  mức  t ích  cực  quá  một  l ần t ruyền th ì H O L D  bị  đặt  
xuống  0  và D M A C trệ quyền  đ iều  k h i ể n  bus  cho  CPU.  

- Kiểu truyền khối (block transfer mode): trong kiểu truyền khối DMAC 
bắt  đầu  thực h i ệ n  việc t r u y ề n x ệ i í l l ấ L i l ũ : l i ệ u  k h i  DRQ  t ích  cực  và t i ếp  tục  
truyền cho  đ ến k h i thanh  đ ế m TC  đ ế m  xuống  0  hoặc  cho  đến k h i  nhận  được  
tín mậu  EOP  từ  bên  ngoà i .  T ín  h iệu  DRQ  chỉ  cần  được  g i ữ  t ích  cực  cho  đến 

khi DACK  trở  thành  t ích  cực.  

-  K i ể u t ruyền theo yêu  cầu  (demand  transfer  mode)  :  troag  k i ể u t ruyền 

này,  dữ  l i ệ u  được t r uyền cho  đến k h i D R Q  k h ô n g  t ích  cực  hoặc  TC  =  0  hoặc  
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nhận  được  t ín  h iệu  EOP.  V i ệ c t ruyền  dữ  l i ệ u  trực t i ếp cho  đ ế n k h i th iế t  bị  bên  
ngoà i  chuyển  được hết  dữ  l i ệ u  của  n ó . N ế u th iế t  bị  chuẩn  bị d ữ  l i ệ u  chậm  hem,  
nó  đặt  DRQ  thành  k h ô n g  t ích  cực.  K h i th iế t  bị  chuẩn  bị  xong  th ì  n ó  đặ t  DRQ  

lên  thành  t ích  cực  và  quá  t r ình D M A  l ạ i t i ếp  tục.  

-  K i ể u  g h é p  tầng(Cascade  mode)(h.53).  

HOLD 
DMAC 
8237 CPU 

DMAC 
8237 

HLDA mức  1.  

DRQ  HOLD  

DACK HLDA 

DMAC 
8237 

mức  2.  

DRQ 

DACK 

Hình  53  

Trong  k i ể u  ghép  tầng  :  dây  H O L D  của  D M A C  tầng  2  n ố i  vó i  d â y  DRQ  
của  D M A C  tầng  1.  Dây  D A C K  của  D M A C  tầng  Ì  n ố i  vớ i các  d â y  H L D A  của  
D M A C  tầng  2.  

Yêu  cầu  DRQ  của  D M A C  tầng  2  được t ruyền qua  mạch  phân  đ ịnh  ưu  tiên  
của  D M A G t ầ a g  1. Trong  t rường  hợp  kênh  có n ố i  tầng,  D M A C  tầng  Ì  chỉ  thực  
h iện  chức năng  phân  đ ịnh  ưu  t iên  và k h ô n g  đưa  ra  các  t ín  h i ệ u đ i ề u  k h i ể n  BUS  
của  r i êng  nó .  

2.4 Các thanh ghi của DMAC 

M ỗ i  kênh  D M A  có  4  thanh  ghi  chức  n ăng  :  

-  Thanh  ghi  địa  chỉ nền (16 bí t) :  lưu  g i ữ  đ ịa  chỉ nền  (đ ịa  chỉ  đầu)  của  
vùng  nhớ  cần  truy  cập.  

-  Thanh  ghi  đ ế m nền (16 bí t) : lưu  g i ữ con  số  xác  đ ịnh  lượng  từ dữ  l i ệ u  
gốc  cần t ruyền. 

- Thanh ghi  đ ịa  chỉ  h iện  thờ i  (16  bí t )  : Thanh  g h i  n à y  chứa  g iá  trị  đ ịa  
c h i  của  ô  nhớ  đang  được  truy  nhập  trong  quá  t r ình  D M A .  Đ ịa  chi  tự  
động  t ăng  hoặc  g i ệm  sau  mót  l ầ n t ruyền và giá  trị  tức  thờ i  này  lập  tức  
được  nạp  vào  đây .  Thanh  ghi  này  được  gh i /đọc  bở i  CPU.  
-  Thanh  ghi  đ ế m  từ  h i ện  thờ i  (16  bí t )  : thanh  ghi  này  g i ữ  số  l ầ n t ruyền 

được  thực  h i ện .  Số  đ ế m này  g i ệm  sau  m ỗ i  l ầ n t ruyền . K h i giá  trị  của  
thanh  ghi  đ ế m  từ  h iện  thờ i  g i ệm  xuống  0  th ì  t ín  h iệu  EOP  được  tạo  ra.  
Thanh  ghi  này  được  ghi /đọc  bở i  CPU.  
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Các  thanh  ghi  đ iều  kh i ển  và  trạng  thái  :  

+ Thanh ghi lệnh (Command Register) 

Thanh ghi lệnh (8 bít) này được nạp để xác lập chế độ làm việc cho 
D M A C  :  cho  phép  hoạ t  động,  k i ể u  ưu  t iên ,  k i ể u  tốc  độ  truy  nhập,  dạng  t ín  
hiệu  DRQ  và  D A C K .  

DACK tích cực  cao  = 0 
DACK tích cực thấp 

DRQ tích cực  cao  
DRQ tích cực thấp 

lo = 0  -ị  
ấp=1  J  

H 

í 

0 cấm kiểu truyền 
bộ nhớ -  bộ nhớ 

1 1  cho phép 
= 0 cấm địa chỉ kênh 0 
= 1  cho phép địa chỉ kênh 0 

= 0 cho DMAC làm việc 
= 1  cấm  DMAC  làm việc 

0 đọc/ghi  bình thường 
1 đọc ghi  nhanh 

0  ưu tiên cố định,  DRQO  mức cao nhất  
1  ưu tiên quay vòng 
= 0 ghi bình thường 
= 1  ghi mở  rộng 

• Í : 

+  Thanh  ghi  yêu  cầu  (request  register)  

Thanh ghi yêu cầu (8 bít): cho phép DMAC có thể trệ lời DACK cho từng 
thiết  bị  yêu  cầu  và  đặ t /xóa  yêu  cầu  DRQ.  

7 6 5 4 3 2 1 0 

00 chọn kênh 0 
01 chọn kênh 1 
10 chọn kênh 2 
11 chọn kênh 3 

0 xóa bít yêu cầu 
1 đạt bít yêu cầu 

+  Thanh  ghi  k i ể u  l àm  việc  (8  bí t)  : xác  lập chế  độ  và  k i ể u  làm  việc  cho  
từng  kênh  D M A ,  cho  phép  chọn  :  kênh ,  k i ể u t ruyền,  thực  h iện  D M A  để  ghi  
hay  đọc,  k i ể u  t ăng /g iệm  đ ịa  c h ỉ ,  cấm/cho phép  tự khở i  đầu l ạ i . 
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Truyền theo yêu cầu =  00 
Truyền đơn lẻ = 01 

Truyền cệ 
Nối tầng 

ệ  khối = 10 
íi tầng = 11  -*  { 

00 chọn kênh 0 
01 chọn  kênh 1 

10 chọn kênh 2 
11 chọn  kênh 3 

{ 
01 ghi bộ nhớ 
10 đọc bộ nhó 

í 
0 cấm tự khỏi động lại 
1 cho phép tự khỏi động lại 

0 địa chỉ tăng 
1 địa chì giệm 

+  Thanh  ghi mặt nạ 

Thanh ghi mặt nạ (8 bít) : thanh ghi này cho phép đặt/xoá mặt nạ (nhận/ 
không  nhận  DRQ) đến mức  từng  kênh  

{ 

{ 

0 xóa mặt nạ kênh 0 
1 đặt mặt nạ kênh 0 

0 xóa mặt nạ kênh 1 
1 đặt mặt nạ kênh 1 

{ 
0 xóa mặt nạ kênh 2 
1 đặt mặt nạ kênh 2 

{ 
0 xóa mặt nạ kênh 3 
1 đặt mặt nạ kênh 3 

+  Thanh  ghi t rạng  thái  :  

Thanh ghi trạng thái(8 bít): cho biết trạng thái DRQ và TC của từng kênh 
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7  6  5  4  3  2  1  0  

1 kênh  0 đạt số đếm TC 

' 1 kênh 1 đạt số đếm TC 

1 kênh 2 đạt số đếm TC 

' 1 kênh 3 đạt số đếm TC 

1 kênh 0 có DRQ 

• 1 kênh 1 có DRQ 

1 kênh 2 có DRQ 

1 kênh 3 có DRQ 

2.5 Lập trình chê độ làm việc DMAC 8237 

Địa chỉ nền của DMAC 8237 #1 : OOOh 

Đ ịa  chỉ nền của D M A C  8237 #2  : OCOh 

+ Lập t r ình  c ác thanh ghi đ iều  k h i ể n  

Thanh ghi Thao tác 
Đ ịa  chỉ thanh ghi 

Thanh ghi Thao tác 
A3 A 2 A I AO 

Lệnh Ghi 1 0 0 0 

K i ể u  làm  việc  Ghi 1 0 1 1 

Trạng  thái  Đọc 1 0 0 0 

Đặt  /xoa mặt nạ Ghi 1 0 1 0 

Yêu  cầu  Ghi 1 0 0 1 
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+  L ậ p t r ình c ác thanh ghi địa chỉ và đ ế m 

K ê n h Thanh ghi Thao tác 
Đ ịa  chỉ thanh ghi  

K ê n h Thanh ghi Thao tác 
A 3 A 2 A I AO 

Byte  thấp địa chỉ nền Ghi 0 0 0 0 

Byte cao  đ ịa chỉ nền Ghi 0 0 0 0 

0 Byte  thấp thanh đ ế m nền Ghi 0 0 0 1 

Byte cao thanh đ ế m nền Ghi 0 0 0 1 

Byte  thấp địa chỉ nền Ghi 0 0 1 0 

Byte cao  địa chỉ nền Ghi 0 0 1 0 

1 Byte  thấp thanh đ ế m nền Ghi 0 0 1 1 

Byte cao thanh đ ế m nền Ghi 0 0 1 1 

Byte  thấp đ ịa chỉ nền Ghi 0 1 0 0 

Byte cao  đ ịa chỉ nền Ghi 0 1 0 0 

2 Byte  thấp thanh đ ế m nền Ghi 0 1 0 1 

Byte cao thanh đ ế m nền Ghi 0 1. 0 1 

Byte  thấp đ ịa chỉ nền Ghi 0 1 1 0 

3 
Byte cao  địa chỉ nền Ghi 0 1 1 0 

3 
Byte  thấp thanh đ ế m nền Ghi . 0 1 1 1 

Byte cao thanh đ ế m nền Ghi 0 1 1 1 

Tr ình  tự lập t r ình khở i  động  D M A C  

+  Nạp byte  thấp cho  thanh ghi đ ịa chỉ nền 

+  Nạp byte  cao  cho  thanh ghi đ ịa chỉ nền . 

+  Nạp byte  thấp cho  thanh ghi đ ế m . 

+  Nạp byte  cao  cho  thanh  ghi đ ế m 

+  Nạp thanh  ghi lệnh, thanh ghi yêu cầu và thanh ghi k i ể u  l àm  việc.  

+  Nạp thanh ghi đ ịa chỉ  trang  

+  Xóa mặt nạ kênh cần dùng . 

+  Cho phép kênh  hoạt  động  
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2.6  Q u á  t r ì n h  D M A  

D M A C  được  xác  lập c h ế  đ ộ  l àm  việc  : các  thanh  gh i  l ệnh ,  thanh  ghi  k i ể u  
làm  việc,  thanh  ghi  đ ịa  chỉ nền và thanh  đ ế m kích  thước  k h ố i  dữ  l i ệ u  được  
nạp,  cho  phép  kênh  l àm  việc .  

-Thiết bị vào-ra phát tín hiệu DRQ cho DMAC. 

-  D M A C  phát  t ín  h iệu  H O L D  =  Ì  cho  CPU,  đòi  CPU  đ i  vào c h ế  độ  D M A .  

-  CPU  thực h i ện  nốt  chu  k ỳ  m á y .  

- C P Ư  phát  t ín  h i ệu  H L D A  cho  D M A C  và  tách  ra  k h ỏ i  h ệ  thống  BUS.  
Quyền  đ iều  k h i ể n  BUS  thuộc về D M A C . 

- D M A C làm  chủ  các  BUS  đ ịa  chỉ,  BUS  số  l i ệ u  và  BUS  đ iều  kh iển .  D M A C  
tạo  ra  tín  h i ệu  D A C K ,  phá t  ra  đ ỉa  chỉ  bộ  nhớ  (16  b í t ) ,  tạo  t ín  h iệu  đ iều 

khiển  ghi /  đọc t h iế t  bị  vào/ ra ,  t ín  h iệu  đ iều  k h i ể n  ghỉ/đọc  bộ  nhớ  và  một  
byte dữ  l i ệ u  được t ruyền  trực t i ếp  giữa bộ  nhớ  và th iế t  bị  v à o - r a .  Đ ịa  chỉ  
ô  nhớ t iếp theo  được  phá t  ra  và  quá  t r ình  t rên  lặp  l ạ i  cho  đế n kh i  thực  
hiện  xong  quá  t r ình  D M A  theo k i ể u  đã  được  lập tr ình  (TC  =  0) .  

- K h i  quá  t r ình  D M A k ế t thúc D M A C phát t ín  h i ệu  H O L D  =  0  cho  CPU  
và  trệ quyền  đ iều  k h i ể n  hệ  thống  BUS  cho  CPƯ.  Quá t r ình D M A cũng 

có  thể  được kế t thúc  từ  bên  ngoà i  bằng  t ín  h iệu  EOP.  

-  CPU  nắm lạ i quyền điều khiển hệ  thống  BUS và tiếp tục  làm  việc  bình  thường.  

2.7 Mạch DMAirangJDáy vi tính PC/AT (h.54) 

CPU 

HOLD 

HLDA 

8237 
#2 

DRQ1 

DACK1 

DRQO 

DACKO 

8237 
#1 

HOLD 

HLDA 

Kênh  5  

Kênh 6 

Kênh 7 

DRQO 
<—  .  DACKOJ-  Kênh  0  

DRQ3 

x ạ } DACK3  Ý  Kênh  3  

Hình  54  
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Có  8 kênh D M A . 

•  Đ ịa  chỉ  cổng D M A C  8237  #  Ì  :  000h-01Fh  

Đ ịa  chỉ nền  của  các  thanh  ghi D M A C  8237  #  Ì  là  OOOh  

D M A C  #1 có  4 kênh D M A 

K ê n h  0  : DRQO, l àm tươi  bộ  nhớ  

K ê n h  Ì  : D R Q 1 , tuy  chọn  

K ê n h  2  : DRQ2,  dành  cho  đĩa m ề m 

K ê n h 3 : DRQ3, tuy  chọn  

•  Đ ịa  chỉ  cổng  D M A C  8237  #  2  :  OCOh  -  0DFh  

Đ ịa  chỉ nền  của  các thanh  ghi D M A C  8237  #2  là  :  OCOh 

D M A C  #2  có  4 kênh D M A 

K ê n h  0  : DRQ4, n ố i tầng vớ i D M A C  8237  #1  

K ê n h  Ì  : DRQ5, t u ỳ  chọn  

K ê n h  2  : DRQ6,  tuy  chọn  

K ê n h  3  : DRQ7,  tuy  chọn  

2.8  T h a n h  g h i t r a n g  v à  đ ị a  c h ỉ  t r a n g  

D M A C  chỉ  tạo  được  đ ịa  chỉ  16 bít nên chỉ  cho  phép  truy  nhập  được  vùng  
nhớ  64  Kbyte . Đ ể thực  h i ện  quá  t r ình D M A vớ i l o ạ i  bộ nhớ có  bus  đ ịa  chỉ  24  
bít  ỏ m á y PC  n g ư ờ i  ta tổ chức  quện  lý bộ nhớ  theo  trang.  

N g ư ờ i  ta th iế t k ế các thanh ghi trang  chứa  8 bí t cao  của  đ ịa  chỉ  24 bí t , kế t 

hơp vớ i mó t m á c h  đ iên  từ (74LS612)  để tạo các đ ịa chỉ vậ t lý  24  bí t trong  quá  
t r inh D M A . 

H ệ  thống D M A trong m á y v i t ính  PC có  4  thanh  ghi  trang  ứng v ớ i 4  kênh  
D M A C . 

Thanh  ghi  trang  Đ ịa  chỉ  cổng  thanh  ghi  trang  

K ê n h O 87h 

K ê n h  1  83h 

K ê n h  2  81h 

K ê n h  3  82h 
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Các  thanh ghi  trang  chứa  đ ịa  chỉ  đầu  của  các vùng  nhớ, m ỗ i một  vùng  nhớ  
được  dùng  làm  vùng  nhớ  đ ệ m  phục  vụ  quá  t r ình D M A  :  

Thanh  ghi  trang  
(chứa  8  bít  cao  của  địa  chỉ  24  bí t)  

Thanh  ghi  đ ịa  chỉ nền 

trong D M A C 8237 

Đ ịa  chỉ  bộ  nhớ  A23  A16  A15  AO  

3.  V À O - R A  N Ố I T I Ế P V À T H I Ế T  B Ị  G I A O  D I Ệ N  V À O - K A  

N Ố I T I Ế P  Ư A R T  8250/16450  

Vào/ra nối tiếp là phương pháp kết nối và truyền dữ liệu giữa máy tính và 
thiết  bị  ngoạ i  v i trong  đố  m ã  chứa  thông  t in  được t ruyền theo  từng  bít ,  bít  nọ  
sau  bít  kia ( t ruyền t i n n ố i t i ếp) . 

3.1 Chuẩn truyền tin RS-232 

Chuẩn t ruyền t in RS-232 quy  đ ịnh về  phương  pháp kế t  n ố i  và  giao  d i ện  
giữa  DTE  và  DCE  (h.55).  

DTE  (Data  Terminal  Equipment) th iế t  bị  đầu cuố i dữ l i ệ u  : là th iế t bị  phát  
hoặc  nhận  dữ  l i ệ u .  

DCE  (Data  Circui t - terminat ing  Equipment ) : th iế t  bị t ruyền  dữ  l i ệ u .  

DTE1 DCE1 DCE2 £— —•> DTE2 DTE1 DCE1 
r i  — *  

DCE2 DTE2 
(máy tính) (Modem) J J (Modem) (máy tính) 

Chuẩn  RS  232  Mạng truyền tin 

Hình 55 

Chuẩn  RS232  quy  đ ịnh về : 

- K ế t n ố i vậ t  lý  : l o ạ i  đầu  n ố i , số  lượng,  vị  t r í  và  chức  năng t ruyền  thông  
t in  của  m ỗ i chân  trong  đầu  n ố i .  
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-  Mức  đ i ệ n á p  t ín  h i ệ u .  

-  Tốc  độ t ruyền . 

+ K ế t  n ố i  vậ t  lý  :  sử  dụng  2  l o ạ i  đầu  n ố i  9  c h â n  hoặc  25  chân  :  DB9  và  
DB25. 

K ế t  n ố i D T E  &  DCE  qua  đầu  n ố i  DB25  ( h . 5 6 ) :  

DTE 

GND 

TxD 

RxD 

DTR 
DSR 

RTS 
CTS 

CD 
RI 

7 7 
2 2 

3 3 

20 20 

<6 6 
4 4 j 
5 5 
8 8 
22 22 

GND 

TxD 

RxD 

DTR 

DSR 
RTS 
CTS 

CD 
RI 

DCE 

(Cổng COM của  máy vi tính) 
Hình  56  

K ế t  n ố i D T E  &  DCE  qua  đầu  n ố i DB9  (h.57)  

GND 5 7 

TxĐ 3 2 
• 

RxD 2 3 

DTR 4 20 

DTE DSR t « 
> 

6 

RTS 7 4 , 

CTS t 8 5 

CD 1 8 

RI 9 
< 

22 

(Cổng COM của  máy vi tính) 

(cổng  MODEM) 

:  •  •  

• 

GND 

TxD 

RxD 

DTR 

DSR DCE 
RTS 

CTS 

CD 

RI 

Hình  57  
(cổng  MODEM)  

124 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                            http://www.lrc-tnu.edu.vn



Phẩn  li  KIẾN TRÚC MÁY VI TÍNH 

Ý nghĩa  của  các  t ín  h iệu  , nh ìn  từ phía  D T E  

•  Các t ín  h iệu  mang  dữ  l i ệ u  

T x D  : t ín  h i ệu  dữ  l i ệ u  phát  

R x D  : t ín  h i ệu  dữ  l i ệ u  nhận  

•  Các  tín  h iệu  bổt  tay  : ( kh i các  t ín  h iệu  có  mức  t ích  cực)  

Từ  DTE  (từ cổng C O M  m á y  v i  t ính)  

DTR  : D T E  b á o  sẵn  sàng  làm  việc  

RTS  : DTE  báo có  dữ  l i ệ u  muốn  gử i  

Đến DTE (vào m á y t ính) 

DSR : DCE báo  sẵn  sàng  làm  việc  

CTS  : DCE  sẵn  sàng  nhận  dữ  l i ệ u  để  gử i  đ i  
I 

CD  : DCE  b á o  phá t  h i ện  được  sóng  mang  của  phía  bên  kia.  

R I :  DCE  báo  nhận  được  tín  h iệu  rung  chuông .  

+  Mức  tín  h iệu . : + / -  25V  

"0"  : + 3 V  đ ế n +25V 

" Ì "  : - 3 V  đ ế n - 2 5 V 

+ Kích  thước  c á p n ố i k h ô n g  quá  20  m.  

+  Tốc  độ t ruyền : hai bên phát và  nhận  phệi  có  tốc  độ  bằng  nhau  : từ  50  
bit/s đến 20000bit/s. 

Phương pháp t ruyền 

DTE truyền  dữ  l i ệ u  k h ô n g  đồng  bộ về pha  nhưng  đồng  bộ  t rên  từng  byte  
dữ  l i ệu  bằng  bít  "  START".  D ữ  l i ệ u  kh i  được t ruyền có  khuôn  dạng  sau  Ì  

r  r  \  
STAR  bít  P a r i t y  b i t  S T O P  b i t  

Khuôn  dạng dữ  l i ệ u  giữa  bên phát  và bên  nhận  phệi  được  chọn  giống  nhau.  
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3.2  M o d e m  ( D C E )  

K h i  cần  thực  h iện t ruyền  dữ  l i ệ u  giữa  hai  m á y  t ính  khoệng  c ách  lớn  hơn  
20  mé t ,  phương  p h á p  có  h i ệu  quệ  nhấ t  là t ruyền qua  h ệ  thống  đ i ệ n  thoạ i  công  
cộng. Th iế t  bị k ế t  n ố i m á y  t ính  số  vớ i hệ  thống  đ i ệ n  thoạ i  là  Modem.  Modem  
thực h i ện  chuyển  t ín  h i ệu  số  nhị  phân  thành  tín  h i ệu  tương  tự để  hệ  thống  điện  
thoạ i  có  thể t ruyền  đi  được.  Modem cũng  thực  h i ệ n  chuyển  t ín  h i ệ u  tương  tự  
nhận  được  từ  h ệ  thống  đ iện  thoạ i  thành  tín  h i ệu  số  nhị  phân  cho  m á y  v i  tính.  
Ngoà i  chức năng  đ iều c h ế (MOdulate) và  g i ệ i  đ iều c h ế (DEModula te) , modem 

còn  thực  h iên  các  chức  năng  giao  d i ện  vớ i hệ  thống  đ i ệ n  thoạ i  và  vớ i  máy  vi  
t ính. 

3.3 Kết nối kiểu Null-modem 

Có thể  thực  h iện kế t  n ố i  và t ruyền t in  trực t i ếp  giữa  m á y  t ính  vớ i máy  tính  
hoặc  giữa  m á y  t ính  vớ i th iế t  bị  ngoạ i  v i  k h á c  qua  cổng  n ố i t i ế p ,  không  qua  
modem.  Phương  pháp kế t  n ố i  trực t i ếp D T E - D T E ( m á y t ính  vớ i  m á y  tính)  
không  qua  Modem  được  g ọ i  là kế t  n ố i  k i ể u  N u l l - M o d e m .  K h i  thực  h iện kết 

n ố i  và t ruyền t in n ố i t i ếp k h ô n g  qua  Modem  v ẫ n cần  tuân  theo chuẩn  Rổ  232.  

Có  hai  k i ể u k ế t  n ố i N u l l - m o d e m  : k i ể u  7  dây  và  k i ể u  3  dây .  

K ế t  n ố i Nu l l -modem  k i ể u  7  dây  (h.58)  và Nu l l -modem  k i ể u  3 dây  (h.59):  

GND 
TxD 
RxD 
DTR 

DTE  DSR  
(Máy tính)  CTS  

RTS 
CD 

Null-  modem 

GND 
TxD 
RxD 
DTR 
DSR  DTE  
CTS  (Máy tính) 
RTS 
CD Hình  58  

GND 
TxD 
RxD 
DTR 

DTE  DSR  
(Máy tính)  CTS  

RTS 
CD 

• 

X 

Null-  modem 

GND 
TxD 
RxD 
DTR 
DSR  DTE  
CTS  (Máy tính) 
RTS 
CD Hình  59  
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Thủ  túc bắt tay v ớ i DCE như sau  (h.60)  :  
Bắt đầu 

> 
jr 

DTE đặt DTR =  1  

DTE truyền  dữ liệu 

DTE đặt RTS = 0 

Kết thúc 

Hình 60 

3.4 Thiết bị giao diện vào/ra nôi tiếp ƯART 8250/16450 

Thiết  bị  giao  d i ện  vào/ra  n ố i t i ếp U A R T 8250/16450  thực  h iện  hai  chức  
năng  chính  :  

+  Chuyển  Ì  byte  dữ l i ệ u  (nhận  từ CPU) dạng  8 bits  song  song  thành  dạng  
nối t iếp , tạo khung  dữ  l i ệ u  dạng  n ố i t i ếp và phát  đi  tuần  tự từng bít  cho  đến 
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hết byte dữ  l i ệ u .  Nhận  Ì  khung  dữ  l i ệ u  dạng n ố i t i ếp ,  l o ạ i  bỏ c á c  bí t  tạo  khung  
(bit  START,  PARITY.STOP),  chuyển  thành  dạng  d ữ  l i ệ u  song  song.  

+  Tạo  và  nhận  các  t ín  h i ệu  bắ t  tay  theo chuẩn  RS  232.  

Sơ đ ồ  k h ố i  cổng v à o - r a  n ố i t i ếp trong m á y v i t ính PC (h.61) : 

IRQ 

f = 1,8432MHz 

Bộ Đầu nối 
9  chân 
hoặc 

25  chân  

điều  hớp  
EIA -

Đầu nối 
9  chân 
hoặc 

25  chân  

Cổng COM 

Các tín hiệu theo 
chuẩn  RS  232  

Hình  61  

Đ ịa  chỉ nền  của  2 th iế t  bị  giao d i ệ n v à o - r a  n ố i t i ếp : 

Thiế t  bị U A R T  #1  (COM1)  :  3F8h  

Thiế t  bị U A R T  #2  (COM2)  :  2F8h  

a)  Thanh  ghi  dữ  liệu  phát  THR  :  

THR  là  nơi  chứa dữ  l i ệ u  (hoặc  ký  tự)  cần  phá t  đ i .  

Đ ịa  c h ỉ :  Đ ịa  chỉ nền +0, gh i , D L A B = 0 

D7 DO 

Bít DO là bít  thấp nhấ t ,  được  phát  đầu  t iên.  

b)  Thanh  ghì  dữ  liệu  nhận  RBR  :  

RBR  là  nơi  chứa dữ  l i ệ u  (hoặc  ký  tự)  nhận  được  

Đ ịa  c h ỉ :  Đ ịa  chỉ nền +0,  đọc ,  D L A B  =  0  
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D7 DO 

D L A B  là  bít  D7  của  thanh  ghi  LCR.  

c)  Thanh  ghi  điều  khiển  đường truyền LCR 

Thanh ghi L Í R  xác  đ ịnh  khuô n  dạng  dữ  l i ệ u  phá t /nhận  và  cho  phép  truy  
nhập  vào các  thanh  ghi  THR,  RBR  , IER  hoặc  BRG.  

Địa  c h ỉ :  Đ ịa  chỉ nền +3, ghi 

D7 DO 

D I và DO : xác  đ ịnh  kh ích  thức  dữ  l i ệ u t ruyền. 

D I DO 

0 0 5 bít 

0 1 6 bít 

1 0 7 bít 

1 1 8 bít 

D 2 - xác  đ ịnh  số  lượng  bít  stop được  tạo  và k i ể m  tra  

D2  =  0  Ì  Bít  Stop  

D2  =  Ì  2  Bít  Stop  

D 3 -  cho  phép  tạo  hoặc k i ể m  tra  parity  

D3  =  0  không  cho  phép  

D3  =  Ì  cho  phép  

D 4 -  chọn  k i ể u  parity  

D4  =  0  Số  lượng  l ẻ bít " Ì "  được  báo  hoặc k i ể m  tra  

D4  =  Ì  Số  lượng  chẵn  bít " Ì "  được  báo  hoặc k i ể m  tra  

D 5 -  chọn  mức  t ích  cực  của  bít  parity  

Nếu D5 =  Ì  và  D4  =  Ì  thì  mức  t ích  cực  của  bít  parity  là  0  (Parity  chẵn)  

Nếu D5 =  Ì  và  D4  =  0  thì  mức  t ích  cực  của  bít  parity  là  Ì  (Parity  lẻ )  
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D ó -  đặt đ iều k h i ể n  nghỉ  ( B R E A K )  

K h i  D ó =  Ì  thì SOUT = 0. Chú ý D ó =  0  ! ( thường đặ t ) 

D 7 -  D L A B b í t : cho phép truy  nhập các thanh ghi THR,RBR,  IER hoặc BRG 

D7  =  Ì  cho phép  truy  nhập  cặp thanh ghi tốc đ ộ t ruyền BRG 

D7 = 0 cho phép truy  nhập  c ác thanh ghi T H R , RBR và IER 

ả)  Thanh  ghi  xác  lập  tốc  độ truyền 16 bít BRG 

BRG  gồm 2 thanh ghi byte  cao  và byte  thấp, xác đ ịnh  hệ số chia  của  tốc  
đ ộ t ruyền. 

Byte  thấp  :  

Đ ịa c h ỉ : Đ ịa chỉ nến +0, g h i , D L A B =  Ì  

D7 DO 

Byte  cao  

Đ ịa  chỉ  : Đ ịa chỉ nền + 1 , g h i , D L A B = 1 

D7 DO 

N ộ i  dung thanh ghi BRG : 

N ộ i  dung  thanh  
ghi  (Hexa)  

Tốc  độ t ruyền 

(báud) 

0900 50 

0180 300 

ooco 600 

0060 1200 

0020 3600 

oooc 9600 
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e)  Thanh  ghi  điều  khiển  giao  diện  với  Modem  MCR  

MCR  đ iều kh iển  giao d iện vớ i Modem  và  cho  phép phát  yêu  cầu  ngắt  IRQ.  

Địa  c h ỉ :  Đ ịa  chỉ nền +4, ghi 

D7 DO 

DO- DTR b í t : 

DO =  Ì  đặt  DTR  t ích  cực  

DO =  0  đặt  DTR  k h ô n g  t ích  cực  

D l - R T S  b í t :  

D I  -  Ì  đặt  RTS  t ích  cực  

D I  =  0  đặt  RTS  không  t ích  cực  

D 2 -  OUT1  b í t :  ệnh  hưởng  đến  đầu  ra  OUT1  

D3  -  OUT2 b í t :  ệnh  hưởng  đến  đầu  ra  OUT2  

D3  =  Ì  đặt  O U T  2  =  0,  cho  phép U A R T  phát  t ín  h iệu  IRQ  

D3  =  0 k h ô n g  cho  phép U A R T  phát  t ín h i ệu  IRQ  

D4  : cho  phép vào c h ế độ  tự k i ể m  tra  U A R T  8250 bằng  cách n ố i tắ t n ộ i  bộ  
các  đầu T x D &  R x D  ; DTR  &  DSR  ; RTS  &  CTS.. . .  

D5  = D6  =  D7  =  0  

f ) Thanh  ghi  trạng  thái  đường truyền LSR 

LSR cung  cấp thông  t in về  t rạng  thái  đường t ruyền t i n . 

Địa c h ỉ :  Đ ịa  chỉ nền +5,  đọc  

D7 DO 

DO-  RBR  bít  :  

DO  =  Ì  báo  U A R T  nhận  được  Ì  byte  dữ  l i ệ u  và  đã  đặt  vào  thanh  ghi  
RBR,  (báo  RBR  đ ầ y ) .  

D I -  L ỗ i đè 

D I  =  Ì  báo  RBR  có dữ  l i ệ u  nhận  nhưng  chưa  được  CPU  đọc  và  bị  Ì  byte  
mới  nhận t i ếp theo  đè  lên.  
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D 2 -  L ỗ i Parity 

D2  =  Ì  báo có l ỗ i Parity ( l ỗ i t ruyền t in ) . 

D3 -  L ỗ i khuôn  dạng  

D3  =  Ì  báo  khuôn  dạng dữ  l i ệ u  nhận  bị  sai.  

D4  -  L ỗ i break 

D4  =  Ì  báo  đầu  nhận  dữ  l i ệ u  có  trạng  thái  logic  0  dài  hem  thờ i  gian  
t ruyền  Ì  byte dữ  l i ệ u .  

D5  -  THR  b í t :  

D5  =  Ì  báo U A R T  sẵn  sàng  nhận  Ì  byte dữ  l i ệ u  m ớ i  từ CPU  để phát  đi  
(thanh  ghi T H R  rỗng).  

D 6 -  TSR  bít  :  

Dó  =  Ì  báo  thanh  ghi  TSR  rỗng.  

D7  -  không  dùng .  

g)  Thanh  ghi  trạng  thái  Modem  MSR  

MSR  cung  cấp thông  t in về  trạng  thái  các  t ín  h i ệu  bắ t  tay  từ  Modem.  

Địa  chỉ  : Địa  chỉ nền +6,  đọc  

D7 DO 

D 0 - D 3  : báo  có  sự  thay đ ổ i t rạng  thái  của  các  t ín  h i ệu  bắt  tay  từ  modem  

D4  -  CTS  bít  :  

D4  =  Ì  báo  tín  h iệu  CTS  có  mức  t ích  cực  

D 5 -  DSR  bít  

D5  =  Ì  báo  tín  h iệu  DSR  có  mức  t ích  cực  

Dó - R I  bít  :  

Dó  =  Ì  báo  tín  h iệu  R I có  mức  t ích  cực  

D 7 - C D - b i t : 

D7  =  Ì  báo  tín  h iệu  CD  có  mức  t ích  cực  
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h)  Thanh  ghi  chọn  nguồn  ngổt  ỈER  

IER  cho  phép  chọn  các  nguồn  báo  ngắt.  

Địa  c h ỉ :  Đ ịa  chỉ nền + 1 , g h i , D L A B = 0 

D7 DO 

DO - l iên quan  đến b á o  ngắt  của  thanh  ghi  dữ  l i ệ u  nhận  RBR.  

DO =  Ì  cho  phép U A R T báo  ngắt  khi nó nhận  được  dữ  l i ệu  (khi RBR  đầy)  

DO  =  0  không  cho  phép  báo  ngắt  

D I -  l iên  quan  đ ến báo  ngắt  của  thanh  ghi  phát  THR  

D I  =  Ì  cho  phép U A R T  báo  ngắt  k h i  nó  sẵn  sàng  nhận  Ì  byte  dữ  l i ệ u  
mới  từ  CPU  để  phát  đi  (khi  THR  rỗng)  

D I  =  0  không  cho  phép  

D 2 -  l iên  quan  đến b á o  ngắt  của  thanh  ghi  LSR  

D2  =  Ì  cho  phép  U A R T  báo  ngắt  kh i  có  thay  đ ổ i  thông  t in về  trạng  
thái t ruyền t in trong LSR 

D2 = 0  k h ô n g  cho  phép  

D3  -  l iên  quan đ ế n b á o  ngắt  của  thanh  ghi  MSR  

D3  =  Ì  cho  phép  U A R T  báo  ngắt  kh i  có  thay  đ ổ i  thông  t in về  trạng  
thái  modem  trong  MSR  

D3  =  0 k h ô n g  cho  phép  báo  ngắt  

D4  -  D7  =  0  

ì)  Thanh  ghi  nhận  dạng  nguồn  ngổt  ỈIR  

Thanh  ghi  I I R  cho  phép  nhận  dạng  nguồn  gây  ngắt  và  k i ể m  tra  trạng  thái  
báo  ngắt.  

Địa  c h ỉ :  Đ ịa  chỉ nền +2,  đọc  

D7 DO 
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D3-HD7  =  0  

DO- trạng thái báo ngắt 

DO = 0 còn nguồn báo ngắt 

DO = Ì hết báo ngắt 

DI, D2 : tổ hợp giá trị hai bít này chỉ thị nguồn đang báo ngắt 

D2 D I DO Nguồn  báo  ngắt  Mức 
ưu  t iên  

Phương  p h á p  
xoa  b á o  ngắ t  

0 0 1 K h ô n g  có  báo  ngắt  

1 1 0 LSR Cao  nhấ t  đọc  LSR  

1 0 0 RBR nhì đọc  RBR  

0 1 0 THR ba ghi  T H R  

0 0 0 MSR tư đọc  MSR  

4 . T H I Ế T  B Ị  G I A O  D I Ệ N  S O N G  S O N G  

4 .1 T h i ế t  b ị  g i ao  d i ệ n  song  song  c h u ẩ n  

Thiết bị giao diện song song chuẩn (h.62) thực hiện chức năng giao diên 
giữa  CPU  và  các th iế t  bị  ngoạ i  v i  (trong  đó  có  m á y  in)  theo  k i ể u  song  song,  
trong  đó  các  bít  của  Ì  byte dữ  l i ệ u  được  đưa  ra  hoặc  nhận  vào  CPU  trong  cùng  
một  nhịp  thờ i  gian.  - í  _  g_  

r  °  Cống vào-ra  song song chuẩn 
DB 25 

D0+D7 Thanh ghi 
dữ liệu 

D0-D7 

Select-Out 
-Strobe 
-Init 
-Autoteed 

Select-ln 
-Ack 
Busỵ 
PE 
Error 

Hình  62  
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Các  t ín  h iệu  t rên  đầu  n ố i  song  song  chuẩn  DB  25  :  

Chân  số  Tín  h iệu  

1 -Strobe 

2-5-9 D0  +  D7  

10 - A c k 

l i Busy 

12 Paper  Error  

13 -  Select-In  

14 -Autofeed 

15 -Er ro r 

l ổ - I n i t 

17 -Select-Out 

18  +25  G N D 

4.2  C á c  t h a n h  g h i  

Địa  chỉ nền : 378h 

a) Thanh ghi  dữ  liệu  

Thanh  ghi  dữ  l i ệ u  chứa  dữ  l i ệ u  xuấ t  ra  hoặc dữ  l i ệ u  nhập  vào.  

Địa  c h ỉ :  Đ ịa  chỉ nền +0,  đọc  /ghi  

D7 DO 

D 7 - D 0  : các  bít  của  byte dữ  l i ệ u .  

b)  Thanh  ghì  điều  khiển  

Thanh  ghi  đ iều  k h i ể n  chứa các  bít  tạo  tín h iệu  bắt  tay  vớ i th iế t  bị  ngoạ i  v i . 
Nếu th iế t  bị  ngoạ i  v i  là  máy  in  thì  đây  là  các  bít  tạo  tín  h iệu  bắt  tay  và  đ iều 

khiển  máy  in .  

Địa  c h ỉ :  Đ ịa  chỉ nền + 2, ghi 

D7 DO 
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DO  :  STROBE-bi t  

DO  =  Ì  tạo  tín  h iệu  STROBE vớ i mức  t ích  cực  ( thấp) . Tín  h i ệu  này  được  
dùng  để  chốt  dữ  l i ệ u  vào th iế t  bị  ngoạ i  v i hoặc  m á y  i n .  

D I  :  A U T O F E E D - b i t  

D I  =  Ì  tạo  tín  h iệu  A Ư T O F E E D  tích  cực  ( thấp) .  V ớ i m á y  in  :  t ín  hiệu  
này  đ iều  k h i ể n  dịch  mộ t  dòng  i n .  

D2  : I N H  -  bít  

D2  =  0  tạo  tín  h iệu  xung I N H  mức  t ích  cực  ( thấp)  v ớ i đ ộ  rộng  50  micro  
giây .  V ớ i m á y  in  : t ín  h iệu  này  khở i  động  m á y  i n .  

D3  :  S E L E C T - O U T - b i t  

D3  =  Ì  tạo  tín hiệu  SELECT-OUT t ích  cực  (thấp). Tín  hiệu  SELECT-OUT  
được  dùng  để  "bắ t  tay"  vớ i th iế t  bị  ngoạ i  v i hoặc  chọn  m á y  i n .  

D4  :  I R Q - b i t  

D4  =  Ì  cho  phép thiết  bị  giao d iện  song song  chuẩn  phát  tín  h iệu  yêu  cầu  
ngắt  IRQ  kh i  nhận  được  tín  h iệu A C K  chuyển  từ  mức  " Ì "  sang  mức  "0" .  

D 5 - D 7  : không  dùng .  

c)  Thanh  ghi  trạng  thái  

Thanh  ghi  trạng  thái  chứa c ác  bít t hông  t in phện  ệnh  trạng  thái  của  các  t ín  
hiệu  vào  (trạng  thái  của th iế t  bị  ngoạ i  v i hoặc  của  m á y  in ) .  

Đ ịa  chỉ  : Đ ịa  chỉ nền +  Ì ,  đọc  

D7 DO 

D 0 - D 2  : không  dùng  

D3  :  E R R O R - b i t  

D3  =  0  báo  tín  h iệu  ERROR  có  mức  t ích  cực  thấp.  V ớ i  m á y  in  :  báo  
máy  in  đang  trong  t rạng  thái  có l ỗ i . 

D4  : S E L E C T - I N -  bít  

D4  =  Ì  báo  t ín  h iệu  S E L E C T - I N  t ích  cực  ( thấp) . V ớ i m á y  in  :  báo  
đã  sẩn  sàng  làm  việc .  
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D5  : P E - bí t 

D5  =  Ì báo m á y in gặp l ỗ i hết g iấy ,  mức t ích  cực  cao.  

Dó : ACK-bit. 

Dó  -  0 báo t ín h i ệu  xung A C K có mức t ích  cực  thấp. V ớ i máy in  : t ín 
hiệu  xung A C K t ích  cực báo máy in sẵn sàng  nhận  một ký tự mớ i . 

DI : BUSY-bit 

D7  =  0 báo t ín h i ệu  BUSY  có mức t ích  cực cao. V ớ i m á y in  : báo máy 
in  đang  bận, k h ô n g  t hể nhận  dữ  l i ệ u .  

D7  = " Ì " báo m á y in không bận. 

4.3 Kết nối và truyền dữ liệu trực tiếp giữa hai máy tính qua 
c ổ n g  song  song  

Có  thể thực h iện kế t n ố i trực t i ếp và t ruyền  dữ l i ệ u  giữa  hai m á y t ính  qua  
cổng  song  song  chuẩn  theo c ách  sau  (h.63)  :  

GND GND GND GND 

D0+D7 

-SELECT-OỤT 

-  SELECT-IN  

D0:D7 D0+D7 

-SELECT-OỤT 

-  SELECT-IN  

-SELECT-OUT 
D0+D7 

-SELECT-OỤT 

-  SELECT-IN  X -  SELECT-IN  

D0+D7 

-SELECT-OỤT 

-  SELECT-IN  -  SELECT-IN  

-STROBE 

-ACK 

-STROBE -STROBE 

-ACK X -ACK 
-STROBE 

-ACK -ACK 

-INH 

BUSY 

-INIT - INH 

BUSY X BUSY 
- INH 

BUSY 

(Máy tính  1) (Máy tính 2) 

Hình  63  
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Chương  IV  

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI 

• 

1. BÀN PHÍM 

1.1 Công tắc phím và phương pháp tạo mã quét 

Bàn phím là thiết bị ngoại vi cho phép đưa thông tin vào máy tính dưới 
dạng  m ã  ký  tự.  Bàn ph ím  thực  h iện  chức n ăng  chuyển  t hông  t in dạng  lực  nhấn  
ph ím  và  vị  t r í  của  ph ím  được  nhấn  thành  m ã  p h í m  và  chuyển  cho  m á y  tính.  
Bàn  ph ím  gồm  hai  bộ  phận  ch ính  là  ma  trậiL p h í m  và  mạch  đ i ệ n  tử q u é t  phím.  
Ma  t rận  ph ím  là  tổ  hợp  các  ph ím  nhấn  được  sẵp xếp theo c ác hàng và  cột .  

Ph ím  nhấn  có  cấu  t rúc  cơ  đ iện  như  sau  (h.64)  :  

+5V 

Tín hiệu  ra  
0 V 

- • 
Phím  nhấn  

Bình  thường  ph ím  luôn  ở  t rạng  thái  nhệ,  k h i  p h í m  nhệ  thì  hai t i ếp  đ iểm  
không  được  n ố i  vớ i  nhau,  đầu  ra  có  mức  đ iện  áp  dương  tương  ứng  vớ i  mức  
lggịc  1. K h i p h í m  được  nháo . thì  hai t i ếp đ i ể m  được  n ố i  vớ i  nhau  qua  công  tắc  
ph ím  và  đầu  ra  có  mức  đ iện  áp  bằng  o v  tương  ứng  mức  logic  0  

Để mỗi lần nhấn phím có một mã phím tương ứng được sinh ra cần sắp 
xếp  hệ  thống  ph ím  d ư ớ i  dạng  ma  t rận  ph ím.  Cấu  t rúc  của  ma  t rận  16  phím  
cùng  vớ i mạch  đ iện  tử qué t  ph ím  có  dạng  sau  (h.65)  :  

r 

+5V 

Tín hiệu  ra  

—  +5V  
ỉ 

Phím  nhệ  

Hình 64 
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Dãy xung nhịp 
Bộ đếm 2 bít 

+5V 

Bộ  giệi  mã 
Vào 2-  Ra  4  

C3 
3 

N f 

C2 
2 

N T 

C1 
1 

•< 

CO 
0 

-ị ^ 7 

6 

-ị ^ B 

V F 

XI 

xo 

H3 

H2 

HI 

HO ; 

ị  Mã phím 

tfÌIIẢI  65  

Ma  t rận  ph ím  gồm  các  dây  hàng  và  các  dây  cột  giao  nhau  nhưng  không  
t iếp xúc  vớ i nhau. Các  công  tắc ph ím  được  đặt  ở chỗ  giao của  hàng  và cột .  Hai  
t iếp  đ iểm  của  công  tắc  nằm  ở  t rên  hàng  và  cột  t ạ i chỗ  giao  nhau  đó . M ỗ i kh i 

. phím  được  nhấn  th ì  hai  dây  hàng  và  cột  được  n ố i  với  nhau  qua  hai t i ếp  đ iểm  
và công  tắc  t ạ i chỗ  giao  nhau.  

N g u y ê n  tắc  qué t  ph ím  và  tạo  mã  như  sau  :  

Đầu  ra  X 0 X 1  của  bộ  đ ế m  nhị  phân  2  bít  l ần  lượt  cho  ra  các  mã  

00,01,10,11,  . . .  m ã  này  được  đưa  vào  bộ  g i ệ i  mã  2  đầu  vào  4  đầu  ra.  Ở  đầu  ra  
C3C2C1C0  của  bộ  g i ệ i  mã sẽ  l ầ n  lượt  xuấ t  h i ện  các  giá  trị  m o ,  
1101,1011,0111,  . . .  Các  dây  cột  Ci  của  ma  t rận  ph ím  l ầ n  lượt  có  mức  logic  0,  
thao  tác  này  được  g ọ i  là  thao  tác  " q u é t "  bàn  ph ím.  K h i k h ô n g  ph ím  nào  được  
nhấn  th ì  tấ t cệ  các  dây  hàng  H3H2H1H0  đều có  mức  logic  1. K h i có  một  ph ím  
nào  đó  được  nhấn  thì  hai  dây  hàng  và  cột  được  n ố i vớ i nhau t ạ i chỗ  ph ím  đang  
nhấn,  một  m ã  tương  ứng  ph ím  đang  nhấn  được  tạo  ra  ở  đầu  ra  
X1X0H3H2H1H0. 

V í  dụ  :  

N ế u ph ím 6  được  nhấn,  t ạ i  thờ i  đ iểm  dây  cột  chứa  ph ím  6  (dây  C2)  có  
mức  logic  0  thì  dây  hàng  chứa  ph ím  6  (dây  H2) ,  do  công  tắc  6  đóng , cũng có 

mức  logic  0.  M ã  đầu  ra  X 1 X 0 H 3 H 2 H 1 H 0  =  101011.  
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N ế u ph ím A  được  nhấn,  t ạ i  t hờ i  đ i ể m  dây  cột  chứa  p h í m  A  (dây  C2)  có  
mức  lõgic  Ó thì  dây  hàng  chứa  ph ím  A  (dây H I ) , do  c ô n g  tắc  A  đ ó n g , cũng có 

mức  iõgic  0.  M ã  đầu  ra  X 1 X 0 H 3 H 2 H 1 H 0  =  101101.  

N ế u ph ím 7  được  nhấn,  t ạ i  thờ i  đ i ể m  dây  cột  chứa  ph ím  7  (dây  C3)  có  
mức  logic  0  thì  dây  hàng  chứa  ph ím  số  7  (dầy  H 2 ) ,  do  c ô n g  tắc  7  đ ó n g , cũng 

có  mức ĩogic 0. M a  đầu  ra  X 1 X 0 H 3 H 2 H 1 H 0  = 1 1 1 0 1 1  v.v.  

1.2 Hệ thống bàn phím của máy vi tính 

H ệ  thống  bàn  ph ím  của  m á y  v i  t ính  g ồ m  hai  phần  bàn  ph ím  và th iế t  bị  
giao  d i ện  bàn  ph ím,  được kế t  n ố i  và  trao  đ ổ i  t hông  t in  theo  k i ể u  "chủ"  

"thợ"(h.66). 

Ma  trận  
phím  8x13  

Bộ 
giai 
mã 

13 
-/•— 

Bàn phím 

Bộ 
ukh 
8048 

điều  khiển  

CPU INT CPU 

li 

Vùng 
đệm  bàn  

phím 

Hình  66  

Bàn  ph ím  là  tổ  hợp  của  ma  t rận  8x13  p h í m  và  mạch  đ i ề u  k h i ể n  8048.  
M ạ c h  8048  là  một  hệ  v i  xù  lý  nhỏ  được  t ích  hợp  t rên  mộ t  đơn  chip.  Mạch  
8048  bao  gồm  CPU,  bộ  nhớ  R O M  chứa  chương  t r ình  đ i ề u  k h i ể n  qué t  và  tạo  
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mã  phím,  R A M  chứa  d ữ  l i ệ u  của  chương  t r ình  đ iều  k h i ể n  ,  hai  cổng  vào/ra  
P l v à  P2,  mộ t  cổng d ữ  l i ệ u  8  bít .  M ạ c h  8048  tuần  tự  đưa  m ã  nhị  phân  3  bít  ra  
tạ i  cổng  P2,  qua  bộ  g i ệ i  m ã  V à o  3  Ra  8 tạo  ra  t ín h i ệu qué t  bàn  ph ím. T ạ i  thờ i  
điểm  mã  3 bít  được  đưa  ra,  mạch  8048 thực h iện  đọc  t ín h i ệu  13  bít  từ  ma  t rận  
phím  vào  cổng P l ,  từ  đây  tạo  ra  m ã  ph ím  (mã  qué t )  của  ph ím  được  nhấn.  K h i  
phím  được  nhệ  mộ t  m ã  ph ím  (mã  quét ) cũng  được  tạo  ra  bằng  cách  cộng  mã  
phím  nhấn  vớ i  80h.  

Mạch  8048,  được  nuôi  bằng  nguồn  từ  m á y  t ính,  thực  h iện  trao đ ổ i  thông  
t in  vớ i th iế t  bị  giao  d i ện  bàn  ph ím  K C  8042  theo  k i ể u  n ố i t i ếp  đồng  bộ.  K C  
8042 có  cấu t rúc  tương  tự mạch  8048. K C  8042 đóng  vai  t rò  "chủ" ,  8048  đóng  
vai  t rò  " t h ợ "  trong  c ác  quá  t r ình t ruyền t in  thông  qua  hai  dây  t ín  h iệu  :  dây  
" D A T A "  và  dây  " C L O C K " .  

Dây  " D A T A " t ruyền t ín  h i ệu  dữ  l i ệ u  n ố i t i ếp  giữa  8048  và  K C  8042.  T ín  
hiệu  n ố i t i ếp bao  g ồ m  : bí t  START,  8  bít  dữ  l i ệ u ,  1 bít  P A R I T Ỹ ,  Ì  bít  S T O P !  

Quá  tr ình  trao đ ổ i t hông  t in  giữa  8048  và K C  8042  được  đồng  bộ  bở i  t ín  h iệu  
trên  dây  " C L O C K " .  

Quá  t r ình t ruyền  dữ  l i ệ u  được  thực h i ện  như  sau  :  

Mạch  8048  luôn  phệi  k i ể m  tra  trạng  thái t ruyền t in qua hai  dây  " D A T A "  
và  " C L O C K "  trước  k h i  phá t  đi  mã  phím.  K h i  K C  8042  đặt  D A T A  "  =  0  và  
"CLOCK"  =  Ì  thì  8048  phệi  nhận  các  chỉ  lệnh  từ K C  8042. K h i K C  8042  đặt  
" D A T A  "  =  Ì  và  " C L O C K "  =  Ì  thì  8048  được  quyển t ruyền  mã  phím  cho  máy  
t ính.  Quá  t r ình t ruyền  dữ  l i ệ u  được  đồng  bộ  bằng  dãy  xung  đồng  bộ  do  8048  
phát  ra  t rên  dây  " C L O C K " .  

K h i  K C  8042  nhận  được  mã  phím  dạng  n ố i t i ếp , nó  l o ạ i  bỏ  các  bí t  tạo  
khung  dữ  l i ệ u t ruyền ,  chuyển  mã  phím  vào  thanh  ghi  tạm  và  phát  ra  yêu  cầu  
ngắt  IRQ1  cho  hệ  thống  ngắt  cứng.  H ệ  thống  ngắt  cứng sẽ k ích  hoạt  chương  
tr ình  phục  vụ  bàn  ph ím  09h  (chương  t r ình  phục  vụ  ngắt  09h)  nằm  ở  BIOS.  
Chương  t r ình  phục  vụ  bàn  ph ím  09h  có  chức năng  dịch  m ã  ph ím  thành  mã  hai  
byte  và  chứa  vào  vùng  đệsn  bàn  ph ím.  

Chương  t r ình  phục  vụ  bàn  ph ím  09h  trước hết  k i ể m  tra  (mã)  các  ph ím  
trượt  (Shift , A U , Ctr l )  và các ph ím  đặc  b iệ t  (ScrollLock,  NumLock^CapsLock,  
Insert)  trước  kh i  dịch  m ã  ph ím  sang mã  hai  byte.  

M ã  hai  byte  được  chương  t r ình  phục  vụ  bàn  ph ím  09h  tạo  ra  có  cấu  ưửé  
tuy  thuộc  mã  ph ím  hoặc  tổ  hợp  mã  ph ím  nhận  được. N ế u  nhận  được  mã  củặ.  
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ph ím  ký  tự  thì  byte  thấp  của  m ã  hai  byte  chứa  m ã  A S C I I  của  k ý  tự tương  ứng,  
byte  cao  chứa  m ã  ph ím  (mã  quét  p h í m ) .  K h i  chương  t r ình  phục  vụ  bàn  phím  
09h  nhận  được  m ã  c á c  ph ím  k h ô n g  phệi  là  ký  tự thì  byte  thấp  của  m ã  hai  byte  
có  giá  trị  0,  byte  cao  chứa m ã  ph ím  m ở  rộng.  

V ù n g  đ ệ m  bàn  ph ím  có  k ích  thước  32  byte  nằm  trên  bộ  nhớ  c h í n h  t ạ i  địa  
chỉ  OOOOh  : 041Eh.  Trạng  thái  của  các  ph ím  t rượt  và  các  p h í m  đặc  b iệ t  được  
chứa  ở  hai  ô  nhớ  OOOOh  : 0417h  và  OOOOh  : 0418h.  Có  thể  truy  nhập vùng  đệm  
bàn  ph ím  để  đọc  thông  t i n về bàn ph ím  nhờ  chương  t r ình  phục  vụ  ngắ t  16h  của  
BIOS. 

Chương  trình  phục vụ  bàn phím  09h cũng  xử  lý các  trường  hợp  đặc  biệt  n h ư :  

- khi phím được nhấn quá lâu (ví dụ quá 0.5 giây) và KC 8042 không 
nhận  được  mã  ph ím  nhệ,  nó sẽ  gử i  ra  cho  đơn  vị  xử  lý  trung  t âm  mã  của  
ph ím  được  nhấn.  

-  k h i  nhận  được  tổ  hợp  các  ph ím  C t r l + A l t + D e l  nó sẽ  k h ở i  động  l ạ i  máy  
t ính  hoặc kế t thúc  một  nh iệm  vụ .  

-  k h i  nhận  được  m ã  ph ím  PrintScreen  n ó sẽ k ích  hoạ t  ngắ t  05h  của  BIOS.  

- k h i  nhận  được  m ã  ph ím  Ctrl+Break  nó sẽ k ích  hoạt  ngắ t  l B h  của  BIOS.  

2. MÀN HÌNH 

2.1 Màn hình ông tia âm cực CRT (Cathode Ray Tube) 

M à n  hình  ống  tia  âm  cực  CRT  là th iế t  bị  h i ển  thị  t hông  dụng  nhấ t  h iện  
nay.  M à n  h ình  CRT  có  cấu  tạo  như  sau  (h.67)  :  
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M à n  h ình  CRT  là một  ống  thủy  t inh chân không  vớ i các  bộ  phận  : cathode 
phát  xạ  đ iện  tử ,  ống  phóng  tia  đ iện  tử ,  cuộn  lái  tỉa  và  m à n  h iển  thị .  Cathode  
bằng  k i m  l oạ i  được  n ố i vớ i đ i ệ n  áp âm  , được  đố t nóng  và  tạo  ra  các  đ i ệ n  tử  tự  
do.  Màn  h iển  thị  được  phủ  mộ t  lớp  chấ t  l i ệ u  phá t  quang  và  dẫn  đ iện ,  được  n ố i  
với  đ iện  áp  dương  và  đóng  vai  t rò  một  anode.  D ư ớ i  tác  dụng  của  đ iện  t rường  
cường  độ  cao  trong  ống  p h ó n g ,  đ iện  tử  r ờ i  k h ỏ i  cathode,  được  h ộ i  tụ  thành  
chùm  tia  hướng về phía màn  h iển  thị .  Cuộn  lái  tia  có  tác  dụng  lái  chùm  tia  
điện  tử dịch  chuyển  theo  hai ch iều  dọc  và  ngang  màn  hình.  K h i c h ù m  tia  đ iện  
tử  đập  vào m à n  h i ể n  thị sẽ  tạo  nên  một  đ i ể m  phát  sáng .  Cường  độ  đ iểm  sáng  
phụ  thuộc  vào  cường  độ  c h ù m  tia  và  chấ t  l i ệ u  phá t  sáng .  K h i chùm  tia  mấ t  đi  
hoặc chuyển  hướng  thì  đ i ể m  v ẫ n còn  lưu  sáng  một  khoệng  thờ i  gian  ngắn  sau  
đó,  thờ i gian  lưu  sáng  phụ  thuộc  vào  chấ t  l i ệ u  phá t  sáng  và  cường  độ chùm  tia.  

Ảnh trên màn hình CRT được tạo từ các điểm ệnh. Điểm ệnh được tạo ra 
khi  cường  độ  c h ù m  tia  đ iện  tử  được  tăng  lên,  đ iểm  ệnh  không  xuấ t  h iện  kh i  
chùm  tia  bị  tắ t  đ i .  Các  đ i ể m  ệnh  được  tạo  theo từng  dòng ,  từ t rên  xuống  dướ i .  
M ộ t  ệnh  hoàn  chỉnh  được  tạo  ra  t rên  màn  h iển  thị  bở i các  dòng  chứa các  đ iểm  
ệnh.  Các  đ i ể m  ệnh  chỉ  tồn t ạ i trong  một  thờ i  gian rấ t ngấn.  Đ ể  cố  thể  quan  sát  
được  ệnh  cần  l àm  tươi  các  đ iểm  ệnh  theo một  chu  k ỳ  xác  đ ịnh.  Các  đ iểm  ệnh  
được  làm  tươi  theo  từng  dòng ,  bắt  đầu  từ  dòng  thứ  nhấ t .  Các  dòng  được  làm  
tươi  tuần  tự từ t rên  xuống  d ư ớ i .  K h i dòng  cuố i  cùng  được  quét  xong, quá  tr ình  
làm  tươi  được  bắ t  đầu  l ạ i từ dòng  đầu  t iên  (h.68).  

6 

• 

Hình  68  

2.2  H i ể n  t h ị  ở c h ế  đ ộ  v ă n  b ệ n  

Các th iế t  bị  h i ển  thị  được  sử  dụng  ở  m á y  v i t ính  PC  đều là  l o ạ i  ánh  xạ  bộ  
nhớ.  Bộ  nhớ  này  được  cệ  đơn  vị  xử  lý  trung  t âm  và th iế t  bị  đ iều  kh i ển  màn  
hình  cùng  truy  nhập  và  được  g ọ i  là  bộ  nhớ  h iển  thị .  Thông  t in  cần  h iển  thị  
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được  đưa  ra  bộ  nhớ  h i ể n  th ị , th iế t  bị  đ i ề u  k h i ể n  m à n  h ì n h  CRTC  l iên  tục  đọc  
bộ  nhớ  này  đ ể  đưa  ra  m à n  h ình .  H ì n h  69  minh  họa  n g u y ê n  tắc  á n h  xạ  từ  bộ  

nhớ  h i ển  thị  ra  m à n  h ình  trong c h ế  đ ộ  văn  bện  :  
Bô nhớ  hiển thị 

Màn hình hiển thị  

Hình  69  

Mỗi một ký tự trên màn hình là một ánh xạ của một ô nhớ hai byte 
trong  bộ  nhớ  h iển  th ị .  Byte  đầu  chứa  m ã  ASCI I  của  ký  tự,  byte  t hứ  hai  chứa  
thuộc  t ính  (màu nền, màu  chữ,  có /không  nhấp  n h á y )  của  k ý  tự.  V ị  tr í  của  
mã  ký  tự  trong  bộ  nhớ  xác  đ ịnh  vị  t r í  ký  tự  t rên  m à n  h ình .  M ã  ký  tự  đầu  tiên  
trong  bộ  nhớ  h i ển  thị  (ví  dụ  : m ã  41H)  được  ánh  xạ  t hành  ký  tự  (ký  tự A )  lên  
góc  trái  t rên  của  màn  h i ển  th ị , m ã  ký  tự t i ếp theo được  á n h  xạ  t hành  ký  tự tiếp 

theo v.v. 

Phương  pháp  ánh  xạ  bộ  nhớ  cho  phép  chương  t r ình  m á y  t ính  có  thể  dễ  
dàng  thay  đ ổ i n ộ i  dung  m à n  h iển  thị  bằng  c á c h  thay đ ổ i n ộ i  dung  của  bộ  nhớ  
hiển  th ị .  

M ỗ i  ký  tự  được  h i ển  thị  t rên  m à n  h ình  d ư ớ i  dạng  mộ t  ma  t rận  8x8  điểm  
ệnh  s á n g / t ố i  như  t rên h ình vẽ (h.70) : 
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Hình  70  

Phương pháp hiển thị ánh xạ bộ nhớ không hoàn toàn phù hợp với việc 
hiển  thị các đ ố i tượng  có  h ình  dạng không  b ình  thường  và chuyển  động  nhanh,  
đáp  ứng  thờ i  gian  thực  bị  chậm  vì  cần  phệi  thao  tác nhiều  đ iểm  ệnh  để  dịch  
chuyển  đ ố i  tượng.  

2.3 Bộ điều khiển màn hình CRTC 

Thiết bị giao diện màn hình (bộ điều khiển màn hình) CRTC thực hiện 

việc  chuyển  m ã  ký  tự  trong  bộ  nhớ  h iển  thị  thành  ký  tự h iện  t rên  màn  hình.  Ở  
chế  độ  văn  bện  các m ẫ u ký  tự chỉ  được  h iển  thị  ở các  vị t r í hàng  và cột  cố  đ ịnh  
(25  hang  X 80  cột ) .  

Sơ đồ nguyên lý của thiết bị giao diện màn hình ở chế độ văn bện như sau 
(h .71) : 

BUS 
hệ thống 

Xung  nhịp ký tự 

Xung  nhịp điểm  ệnh  

Địa  chỉ  Địa chỉ 

Bô  nhớ  
hiển  thị  

hàng X, cột Y 
CRTC 

dòng ệnh 
ROM tạo  

ký tự 
Bô  nhớ  
hiển  thị  

CRTC ROM tạo  
ký tự 

ì 
Mâu  điểm 

Thanh  ghi  
dịch  ệnh  Cường độ 

điểm sáng 
Đồng  bộ  ngang 

Đổng  bộ  dọc  

Hình  71  
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M ỗ i  một  ký  tự t rên  m à n  h ình  chứa nh iều hàng  đ i ể m  ệnh.  CRTC  có  nh iệm  
vụ  chuyển  m ỗ i mã  ASCI I  trong  bộ  nhớ h i ển th ị t hành  chuỗi  các m ẫ u đ i ể m  ệnh,  
đưa  m ỗ i  m ẫ u  nằm  lên  một  dòng  m à n  h ình .  Đ i ề u này  được  thực  h i ện  nhờ  bộ  
R O M  tạo  ký  tự. R O M  tạo  ký  tự chứa c ác  hộp m ẫ u ký  tự, m ỗ i  hộp  m ẫ u ký  tự  có  
kích  thước  8  byte  mang  thông  t in về ma  t rận  đ i ể m  ệnh  của  mộ t  k ý  tự.  V í  dụ  
hộp  m ẫ u  ký  tự  A  có  dạng  sau  :  

00110000 

01111000 

11001100 

11001100 

11111100 

11111100 

11001100 

11001100 

Nếu cần hiển thị 256 ký tự ASCII cần một ROM 2Kbyte, đủ chứa 256 hộp 

m ẫ u ký  tự, m ỗ i  hộp  m ẫ u ch iếm 8  ô  nhớ l i ề n nhau. Các  hộp  m ẫ u k ý  tự  trong  bộ  

R O M  tạo  ký  tự  được  đ ịnh  vị  bằng  địa  chỉ  11  bí t ,  trong  đó  8  bít  đ ịa  chỉ  cao  xác  

đ ịnh  vị  t r í  của  hộp  trong  R O M ,  3 bít  đ ịa  chỉ  thấp xác  đ ịnh  vị  t r í  của  từng  byte  

m ẫ u  đ i ể m  ệnh  trong  hộp  đó .  Các  m ẫ u  ký  tự  được  đặt  trong  R O M  theo  t rậ t  tự  
của  bệng  mã  ASCII .  

N g u y ê n  lý  hoạt  động  của th iế t  bị  giao d i ện m à n  h ình  trong c h ế đ ộ  văn  bện  

như  sau  : G i ệ  sử  cần  h i ển  thị  hai  ký  tự  A  và  B t ạ i các  vị  t r í  hàng  0  -  cộ t  0  và  

hàng  0  -  cột  Ì  t rên  m à n  h ình .  M ã  ASCII  của  hai  ký  tự  được  đặt  t ạ i  hai  vị  t r í  
tương  ứng  trong  bộ  nhớ  h iển  thị  (xem  hình vẽ  ở  mục  2.2).  

CRTC gửi địa chỉ hàng và cột màn hình cho bộ nhớ hiển thị (hàng = 0, 
cột  =  0) .  Bộ  nhớ  h iển  thị  gử i  mã  ASCII  của  ký  tự  (ký  tự  A )  cho  R O M ,  m ã  
ASCII  của  ký  tự  mang  thông  t in về  địa  chỉ  của  hộp  m â u  ký  tự  trong  R O M  (8  
bít  địa  chỉ  cao).  T ạ i cùng  thờ i đ i ể m  này  CRTC  gử i  địa  chỉ  của  dòng  m ẫ u  đ i ể m  
ệnh  (dòng  m ẫ u đ i ể m  0)  cho  R O M  (3  bít  địa  chỉ  thấp) . Ha i  đ ịa  chỉ  này  được kế t 

hợp  l ạ i tạo  thành  địa  chỉ  ( Ì Ì  bít)  cho  phép  truy  nhập  vào  dòng  m ẫ u  đ i ể m  ệnh  
đầu  t iên  của  ký  tự  (ký  tự A )  trong  R O M  và  xuấ t  nó  ra  thanh  ghi  dịch  ệnh.  T ừ  
thanh  ghi  dịch  ệnh,  từng  bít  m ẫ u  ệnh  tuần  tự  được  đưa  ra  m à n  h ình .  
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K h i  tấ t cệ  các  bít  m ẫ u  ệnh  từ thanh  ghi  dịch  được  đẩy  ra  màn  h ình ,  CRTC  

t iếp  tục  gử i địa  chỉ  h à n g - c ộ t  (hàng  =  0,  cột  =  1)  cho  bộ  nhớ  h iển  thị  và  gử i  địa  
chỉ  dòng  m ẫ u đ i ể m  ệnh  (dòng  m ẫ u đ i ể m  0)  cho  R O M ,  bộ  nhớ  h iển  thị  gử i  mã  
ASCII  của  ký  tự  (ký  tự  B)  cho  R O M .  Dòng  m ẫ u  đ i ể m  ệnh  đầu  t iên  của  ký  tự  
(ký  tự  B)  được  xuấ t  ra  thanh  ghi  dịch  ệnh.  Tương  tự  như t h ế các dòng  m ẫ u  
điểm  đầu  t iên  của  tấ t cệ  các  ký  tự trên  cùng  một  hàng  màn  h ình  được  h iển  thị ,  
cho  đến  ký  tự cuố i  cùng  t rên  hàng .  

CRTC t i ếp  tục  gử i  địa  chỉ  h à n g - c ộ t  (hàng  =  0,  cột  =  0)  đến  bộ  nhớ  h iển  
thị ,  nhưng  đ ịa  chỉ  dòng  m ẫ u  đ iểm  ệnh  bây  g i ờ  là  Ì (dòng  m ẫ u  đ iểm  1)  cho  
R O M .  Bộ  nhớ  h i ển  thị  gử i  mã  ASCII  của  ký  tự  A  cho  R O M ,  R O M  xuấ t  ra  
dòng  m ẫ u đ i ể m  ệnh  Ì  của  ký  tự A .  Dòng  Ì  của  ký  tự  B được  xuấ t  ra  theo  cách  
tương  tự. Các  dòng  đ i ể m  ệnh t i ếp theo của  ký  tự lần  lượt  được h iển  thị  lên  màn  
hình  cho  đến k h i  tấ t cệ  các  dòng  đ iểm  ệnh  của  hàng  văn  bện  đầu  t iên  (hàng  0)  
được  h iển  thị  t rên  m à n  h ình .  

Các hàng  văn  bện t i ếp theo cũng  được  h iển  thị  theo phương  pháp  nói  t rên.  

Trên  thực t ế  hoạt  động  của  CRTC  phức  tạp  hơn.  CRTC  phệi  có  khệ  năng  
hiển  thị  ở chế  độ  đồ  họa.  CRTC phệi  theo dõi  thông  t in về thuộc  t ính  của  ký  tự  
hiển  thị ,  phệi  tạo  ra  đ i ể m  nháy .  CRTC cũng  phệi  tạo  ra  hai  tín  h iệu  đồng  bộ  
ệnh  ngang  -  dọc  và  làm  tươi  màn  h ình.  Tần  số  làm  tươi  t ố i th iểu  là  50  Hz.  
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Chương  V  

THIẾT B I Đ Ĩ A  T Ừ  

1. N G U Y Ê N  L Ý  L Ư U  T R Ữ  T H Ô N G  T I N T R Ê N  Đ Ỉ A  T Ừ  

Các thiết bị lưu trữ thông tin như ổ đĩa mềm và ổ đĩa cứng đều thực hiện 
ghi /đọc  thông  t in t rên  cơ  sở  h iện  tượng  cệm  ứng  đ iện  từ . K h i có mộ t  dòng  đ iện  
chạy  qua  dây  d ẫ n  thì  xuấ t  h i ện  từ  t rường  quanh  dây  d ẫ n  này .  K h i ch iều dòng 

đ iện  trong  dây  thay  đ ổ i  thì  cực  của  từ  t rường cũng thay  đ ổ i  theo.  H i ệ n  tượng  
điện  từ có  t ính  hai ch iều , k h i  dây  d ẫ n nằm  trong mộ t  từ t rường b i ế n th iên sẽ có 

dòng  đ iện  cệm  ứng  xuấ t h i ện  trong dây  d ẫ n này . T ừ  t rường  sinh  ra  bở i dây  dẫn  
có  dòng  đ iện  chạy  qua  có  thể  tác  động  một  lực  từ  l ên  các  chấ t  từ  t ính  nằm  
trong  từ  t rường  này  (h.72).  

Đầu từ ghi/đọc 

Các phần tử từ đã  được từ  hoa  

E B E E B 

Các phần tử từ 
chưa được từ  hoa  

Lóp phủ từ tính 

Dòng ghi 

Điện thế đọc 
l í V 

Hướng chuyển 
động  của dĩa từ 

Lóp đế 

Đệo thông  lượng  
Hình  72  

Thiế t  bị  lưu  trữ  k i ể u  đĩa  từ gồm  hai  bộ  phận  ch ính  là  đầu  từ gh i /đọc  và  đĩa 

từ.  Đầu  từ ghi /đọc  là  một  cuộn  dây  có  lõi  h ình  chữ  u  bằng  chấ t  l i ệ u  từ .  Đĩa  từ  
vậ t  lưu  trữ  thông  t in ,  là  một  đĩa  được  làm  từ  chấ t  dẻo  hoặc  n h ô m  và  được  phủ  
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một  chấ t  l i ệ u , từ  t ính.  K h i m ớ i  được chế  tạo  mõi  phần  tử  từ  t rên  đĩa có  một  từ  
trường  r iêng ,  cực  của  các  phần  tử  từ  có  hướng  ngẫu  nh iên ,  do  vậy  từ  t rường  
của  chúng  t r i ệ t  t iêu  l ẫ n nhau  và  không  quan  sát  được.  

Trong  quá  t r ình  ghi  thông  t in  một  dòng  đ iện  được  đưa  vào  cuộn  dây,  sinh  
ra  một  từ  t rường  trong  lõi  dây.  Đường  cệm  ứng  từ  đi  qua  một  cực  của  lõi  chữ  
u ,  đi  qua  lớp phủ  từ t ính  t rên  đĩa,  trở l ạ i lõi  dây  qua  cực  thứ hai.  K h i từ  t rường  
đi  qua  một  vùng  các  phần  tử  từ  t ính  t rên  đĩa sẽ làm  đ ịnh  hướng  l ạ i cực  từ  của  
chúng.  Tổng  từ  t rường  của  các  phần  tử  từ trong  một  vùng  đã  được  từ hóa  theo  
cùng  hướng  lúc này  trở  nên  quan  sát  được  (mang t ệ i được  thông  t in ) . K h i  dòng  
điện  trong  cuộn  dây  đệo chiều thì cũng sinh ra  đệo chiều  phân  cực  của  các  
vùng  từ t ính  t rên  mặt  đĩa,  h i ện  tượng  này  gọ i  là  đệo  từ thông .  Các  đệo  từ  thông  
tạo  nên  ranh  g iớ i  giữa  các  vùng  từ  hóa.  V i ệ c  tạo  ra  các  đệo  từ  thông  được  bộ  
điều  kh iển  ổ  đĩa dùng  để m ã  hóa  việc  ghi  dữ l i ệ u  lên  đĩa. Các  phương  pháp  mã  
hóa  được  dùng  là  M F ,  M F M ,  R L L .  K h i  đọc,  đầu  từ  chuyển  động  song  song  
với  từ  trường  đã  được  tạo  ra  trên  mặt  đĩa, vì t h ế dòng  đ iện  cệm  ứng  chỉ  xuấ t  
hiện  trong  cuộn  dây  k h i  đầu  từ  đi  ngang  qua  một  đệo  từ thông .  Trong  thao  tác  
đọc,  nhờ  phát  h i ện  được  các  đệo  từ  thông  mà  bộ  đ iều  kh iển  g i ệ i  mã  và  khôi  
phục l ạ i được  thông  t in  đã  ghi .  

2. T H I Ế T B I  Đ Ĩ A M É M 

2.1  Ổ  đ ĩ a m ề m 

Ô  đĩa m ề m có 

cấu  trúc  như  sau  (h.73)  

Dữ liệu  đọc 

VVR/-RD — 

Dữ liệu ghi — 

Hướng dịch 
Chọn  mặt  
Hạ đầu từ 
Bước dịch 
Chọn  ổ 0 
Chọn  ổ 1 

Lỗ chỉ số 
Rãnh 0 

Chống  ghi  
sẵn  sàng  

Logic đọc 

Logic ghi 

Đầu từ 
ghi/đọc 

Cệm biến 
chống ghi 

*> 

Logic 
điều 

khiển 
ổ dĩa 

Động cơ 
quay > 

>• Logic 
điều 

khiển 
ổ dĩa 

Bước 

Động cơ 
quay 

Logic 
điều 

khiển 
ổ dĩa 

Bước 
> 
>• 

Logic 
điều 

khiển 
ổ dĩa 

• 
Nàng/ha 

Cơ cấu 
truyền 
đông 

Logic 
điều 

khiển 
ổ dĩa 

—'• ^ 
Rãnh 0 

•< — 

Cơ cấu 
truyền 
đông 

-* 

Logic 
điều 

khiển 
ổ dĩa 

—'• ^ 
Rãnh 0 

•< — 

Cơ cấu 
truyền 
đông 

-* 

Logic 
điều 

khiển 
ổ dĩa 

Logic 

điều 

khiển 
ổ dĩa 

Cệm biến 
lỗ chỉ  số 

Logic 
điều 

khiển 
ổ dĩa 

Cệm biến 
lỗ chỉ  số •< 

•< 

Logic 
điều 

khiển 
ổ dĩa 

Cệm biến 
lỗ chỉ  số 

Hình  73  
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Ổ  đĩa m ề m có hai  đầu  từ  gh i /đọc ,  m ỗ i  đầu  từ  c ó  hai  khe  gh i /đọc  và  xóa  

nằm  so  le  vớ i  nhau. K h i ghi  dữ  l i ệ u  thì  đầu  xoa  đồng  thờ i sẽ xoa hế t  vệ t  nằm  

bên  ngoà i  và  tạo  nên  một  vệt  cách  ly  giữa  các  rãnh .  Đ ầ u  gh i /đọc  được  dịch  

chuyển  t rên bề  mặt  đĩa m ề m  bở i một  cơ  cấu t ruyền  động  đầu  từ .  

Cơ  cấu t ruyền  động  đầu  từ  sử  dụng  động  cơ  bước.  L o ạ i  động  cơ  này  m ỗ i  

l ần  dịch  chuyển  chỉ  quay  một  góc  nhấ t  đ ịnh,  được  g ọ i  là  mộ t  bước.  Lượng  

bước  được  xác  đ ịnh  bở i  lượng  xung  đ iện cấp  cho  động  cơ.  Logic  đ i ề u  kh i ển  ổ  

đĩa có  thể  d ễ  dàng  đ iều  kh i ển  động  cơ  dịch  chuyển  đầu  từ  đ ế n các  r ãnh  theo  

lượng  bước  xác  đ ịnh  trước.  

Động  cơ  quay  có  chức  năng  quay  đĩa m ề m  vớ i  mộ t  vận  tốc  c ố  đ ịnh,  

thường  là  300  vòng/phút .  N h ờ  đĩa  từ  được  quay  l iên  tục  nên  k h i  ghi  dữ  l i ệ u  

được  phân  bổ  đều t rên  r ãnh  và  k h i  đọc sẽ  tạo  nên  mộ t  từ  t rường b i ến th iên  ở  

đầu  đọc.  

Logic  ghi /đọc  tạo  tín  h iệu  ghi ,  nhận  và khuếch  đ ạ i t ín  h iệu  đọc .  

Logic  đ iều  kh i ển một  mặt  tạo  giao d iện  giữa  ổ  đĩa và th iế t  bị  giao d i ện  đĩa 

m ề m FDC,  mặt  kia  tạo  các  t ín  h iệu  đ iều  k h i ể n  động  cơ  quay,  cơ  cấu t ruyền 

động  đầu  từ ,  nhận  các  tín  h iệu  cệm b i ến l ỗ chỉ  số  và  cệm b i ến  chống  gh i .  

2.2 Thiết bị giao diện đĩa mềm FDC (Floppy Disk Controller) 

Giao diện chuẩn của các ổ đĩa mềm là giao diện SA 400. Thiết bị giao 

d iện  đĩa m ề m  được  xây  dựng  t rên  cơ  sở  v i mạch  đ iều  k h i ể n  c h u y ê n  dụng  ịiPD  
765  của  hãng  NEC. Th iế t  bị  giao d i ện  đĩa m ề m FDC  thực  h iện  chức n ă n g  giao  

diện  giữa  đơn  vị  xử  lý  trung  t âm  và  ổ  đĩa m ề m . FDC  thực  h i ện  giao  d i ện  vớ i  

đơn  vị  xử  lý  trung  tâm  qua  các  t ín  h iệu  đ iều  k h i ể n  chuẩn  của  đơn  vị  xử  lý  

trung  t âm  và  qua  một  hệ  15  lệnh.  FDC  có  khệ  năng  l àm  v iệc  ở  cệ  hai c h ế  độ  

D M A  và không  D M A .  Ở c h ế độ không D M A FDC  tạo  ra  t ín  h iệu  ngắt  m ỗ i  kh i  

byte  dữ  l i ệ u  được t ruyền.  Ở c h ế  độ D M A  đơn  vị  xử  lý  trung  t âm  chỉ  cần  nạp  

lệnh  cho  FDC  và toàn  bộ  việc t ruyền  dữ  l i ệ u  được  thực h i ện d ư ớ i sự đ iều  kh iển  

của  FDC  và  D M A C .  

Sơ đồ  k h ố i  chức  năng  của  v i mạch  đ iều  k h i ể n  c h u y ê n  dụng  ịiPD  765  như  
sau  (h.74)  :  
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D7-D0 Điều khiển 
giao diện nối  

tiếp 

->>  Dữ liệu ghi 
—  Dữ liệu đọc 

Các tín hiệu 
hỗ  trợ ghi/đọc 

Hướng dịch 
Chọn  mặt  
Hạ  đầu từ 
Bước dịch 
Chọn  Ổ 0 
Chọn  Ổ  1 
Lỗ chì  số  
Rãnh 0 

Chống  ghi 
sẵn  sàng  

Hình  74  

FDC  thực  th i  được  15  lệnh  :  ghi  dữ  l i ệ u ,  đọc  dữ  l i ệ u ,  đọc  một  rãnh ,  đọc  

trường  nhận  dạng  trong  mộ t  cung,  tạo  khuô n  dạng  một  rãnh ,  xác  lập k i ể u  mã  

hoa  dữ  l i ệ u  gh i /đọc ,  dịch  chuyển  đầu  từ  v.v.  

V í  dụ ,  l ệnh  ghi  dữ  l i ệ u  chứa  các  thông  số  như  : r ãnh ,  mặt,  vị  t r í  cung  và  

độ  dài  một  cung  chứa  dữ  l i ệ u  cần  ghi .  K h i  lệnh  ghi  được  nạp  cho  FDC,  FDC  

bắt  đầu  đọc  các  t rường  đ ịa  chỉ  t rên  rãnh ,  đến kh i  gặp  t rường  địa  chỉ  phù  hợp  

với  địa  chỉ  yêu  cầu  FDC  bắt  đầu  l ấ y từng  byte  dữ  l i ệ u  đơn  vị  xử  lý  trung  t âm  

và  đưa  ra  ổ  đĩa. 

Quá t r ình  thực  h i ệ n một  lệnh  t r ệ i  qua  3 giai  đoạn  :  

Giai  đoạn  nạp  lệnh  : FDC  nhận  lệnh  lệnh  từ  Bộ  xử  lý  trung  t âm,  g i ệ i  mã  

để  nhận  được  các  thông  t in vế các thao tác  cần th iế t kh i  thực  th i  lệnh  này.  

Giai  đoạn  thực  h iện  : FDC  thực  h iện  các  thao tác  thực  th i  lệnh.  

Giai  đoạn kế t  quệ  :  Sau  kh i  lệnh  được  thực  t h i ,  trạng  thái  thực  h iện  lệnh  

được  chuyển về cho  Bộ xử  lý  trung  t âm.  

Giai  đoạn  nạp  lệnh  cho  FDC  được  thực  h iện  theo  lưu  đồ  sau  (h.75)  :  
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s 

Cho phép ngắt 

< 
Kết thúc 

Hình 75 
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Lưu  đồ  thực h i ệ n  giai  đoạn kế t  quệ  (h.76)  :  

Bắt đầu 

Đọc  một  byte từ  FDC  

Kết thúc 

Hình 76 

3. T H I Ế T  B Ị  Đ Ĩ A  C Ứ N G  V À  G I A O  D I Ệ N  I D E  

3.1 Ồ đĩa cứng 

Đĩa  cứng  là  mộ t t h iế t  bị  lưu  t rữ  k i ể u  từ  t ính.  0  đĩa  cứng  gồm  các  lá  đĩa 

bằng  hợp  k i m n h ô m  hoặc  thủy  t inh  (h.77).  M ặ t  lá  đĩa  được  phủ  một  lớp  màng  
mỏng  ô  xít  k i m  l o ạ i  có  khệ  năng  từ  hóa .  Các  lá  đĩa  cứng  được  gắn kế t  đồng  
tâm  trên  một  trục  và  được  quay  bở i  động  cơ  một ch iều  vớ i  tốc  độ  3600  
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vòng/phú t ,  một  số  ổ  đĩa có  tốc  độ  quay t ớ i 5400, 6400 và  7200 vòng /phú t . M ỗ i 

ổ  đĩa có  từ  2  đến 5 lá  đĩa,  một  số  ổ  đĩa có  t ớ i  11  lá  đĩa.  M ỗ i lá  đĩa c ó hai  mặt,  

các  mặt  đĩa  được  đánh  số  thứ  tự  từ  0,  Ì ,  2,  v.v  M ỗ i  mặt  đĩa có  mộ t  đầu  từ  
ghi /đọc ,  các  đầu  từ ghi  và  đọc  dữ  l i ệ u  t rên  đĩa theo những  vòng  t ròn  đổng  tâm,  
được  g ọ i  là rãnh  (track).  Do  các  lá  đĩa  cứng  được  gắn  chặt  t rên  mộ t  trục,  do  cơ  
cấu  đ iều  kh iển  dịch  chuyển  đầu  từ có  đ ộ  ch ính  xác  cao,  nên  mậ t  đ ộ  rãnh  thực  

có  thể  lên  tớ i  30000  r ãnh / inch .  

Đầu từ  Đĩa  từ  
ý  r  

Giá  đỡ và  cơ  
cấu truyền  động  

đầu từ  

Hình  77  

Các  đầu  từ  ghi /đọc  được  gắn  trên  một  cơ  cấu  dịch  chuyển  duy  nhấ t ,  nên  

chúng  được  dịch  chuyển  đồng  thờ i  t rên  các  lá  đĩa.  M ỗ i mộ t  đầu  từ  nằm  trên  

một  cánh  tay  của  cơ  cấu t ruyền  động  và  được  ép  sát  mặt  đĩa k h i  đĩa không 

quay. K h i  ổ  đĩa quay  vớ i  tốc  độ  cao  thì  áp  lực  k h ô n g  kh í  h ình  thành  giữa  mặt  

đĩa và  đầu  từ sẽ nâng  đầu  từ  lên  cách  mặt  đĩa  khoệng  3  - M O  ninch.  Các  loạ i  

đầu  từ  k i ể u  fer i t  có  k ích  thước  lớn  và  nặng nề nên  k h ô n g  th ích  hợp  cho  việc  

ghi/đọc  dữ  l i ệ u  vớ i  mậ t  độ  và  tốc  độ  cao  ở  ổ  cứng.  Trong  c ác  ổ  cứng  thường  

dùng  đầu  từ  phim  mỏng  TF  (Thin  F i l m ) .  Đầu  từ  TF  được  sện  xuấ t  theo  công  

nghệ  sện  xuấ t  mạch  v i đ iện  tử nên  có chấ t  lượng  cao  và rấ t nhỏ .  Do  nhỏ  và  nhẹ  

mà  chúng  có  thể  n ổ i  t rên bề  mặt  lá  đĩa  ở  độ  cao  chưa  t ớ i  3  |j.inch, đ iều này  tạo  

khệ  năng  ghi  dữ  l i ệ u  vớ i  mậ t  độ  cao  hơn,  đồng  thờ i  l ạ i cệm  nhận  t ín  h i ệu  kh i  
đọc  mạnh  hơn.  

Cơ  cấu  dịch  chuyển  đầu  từ  để  t ìm k i ế m  rãnh  ở  ổ  đĩa  cứng  k h á c  hẳn  so  vớ i  

ổ  đĩa m ề m .  Động  cơ  dịch  chuyển  đầu  từ  k h ô n g  theo  bước  m à  hoạt  động  theo  

cơ c h ế t ruyền  động  có  phện  h ồ i . Thông  t in phện  h ồ i nhận  được  trong  quá  t r ình  
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dịch chuyển  đầu  từ  là  nhờ  có mộ t  thông  t in đặc  b iệ t  được  ghi  sẵn trên  đĩa  cứng  

khi  sện  xuấ t  đĩa. T h ô n g t in về  vị  t r í rãnh  được  ghi  (nhúng)  t rên  từng  cung  của  

đĩa  dưới  dạng  m ã  Gray.  Cơ  cấu t ruyền  động  có  dùng  thông  t in  đ ịnh  vị  nhúng  

giữa  các  cung  được  g ọ i  là  cơ  cấu t ruyền  động  nhúng  (Embedded  Servo).  N h ờ  

nhận  được  thông  t in  phện  h ồ i  l iên  tục về  vị  t r í  rãnh  trong  quá  tr ình  dịch  

chuyển  mà  việc  đ ịnh  vị  đầu  từ  được  thực  h iện  chính  xác  và  nhanh  chóng .  

3.2 Giao diện IDE 

Giao  d iện  I D E  (Integrated  Drive  Electronic  -  mạch  đ iện  tử  t ích  hợp  trên  

thiết  bị)  là  giao d i ện  được  dùng  để kế t  n ố i th iế t  bị  đĩa  cứng  vớ i  BUS  hệ  thống  

của  máy  t ính.  I D E  là  thuật  ngữ  dùng  để  m ô  tệ  việc  mạch  đ iện  tử  đ iều  kh iển  

giao d iện HDC  được  gắn  ngay  cùng  vớ i  ổ  đĩa H D D trong th iế t  bị  đĩa  cứng.  

Trước đây đã xuất hiện nhiều loại giao diện đĩa cứng. Chức năng của thiết 

bị  giao  d iện  đĩa  cứng  H D C  là  thực  h iện t ruyền  dữ  l i ệ u  từ  CPU  đến  ổ  đĩa và 

nhận  dữ  l i ệ u  từ  ổ  đĩa cung  cấp  cho  CPU.  Tốc  độ t ruyền  dữ  l i ệ u  với  ổ  cứng  là  

một  thông  số  quan  t rọng  và  ệnh  hưởng  đ ến  tốc  độ  hoạt  động  của  máy  t ính.  

Tốc  độ t ruyền  dữ  l i ệ u  phụ  thuộc nhiều vào cách giao d iện  giữa  ổ  cứng  và  CPU.  

Loạ i thiết  bị  đĩa  cứng  có  bộ  đ iều  kh iển  giao  d iện  tích  hợp  ngay  trong th iế t  bị  

được  gọ i  là  ổ  đĩa I D E  hoặc  ổ  đĩa A T A I D E (ÁT attachment IDE) .  V i ệ c  đặt  

thiết  bị  giao  d i ện ,  bao  gồm  các th iế t  bị  tạo  các  tín  h iệu  đ iều  kh iển  ổ  đĩa và 

thiết  bị  mã  h o á / g i ệ i  mã  dạng  số/tương  tự,  ngay  trong  ổ  đĩa làm cho  ổ  A T A  

IDE  có  độ  t in  cậy  cao  hơn  so  vớ i k i ể u th iế t  bị  giao  d iện  nằm  độc  lập và  được  

nối  với  ổ  đĩa  bằng  c á p  (như  ở th iế t  bị  đĩa mềm) .  Thông  t in dạng  tương  tự  vốn  

dễ  bị  nh iễu loạn,  đặc  b iệ t kh i  đường t ruyền dài . Giao d iện I D E  làm  cho  đường  

dẫn  tín  h iệu  ngắn  nên  t ránh  được  n h i ễ u  trên  đường t ruyền.  Cấu  hình  tích  hợp  

cũng làm cho  việc  m ã  hóa  dữ  l i ệ u  từ  số  sang  tương  tự  và  ngược  l ạ i được  làm  

trực t iếp nên  tăng  được  tốc  độ  đồng  hồ  của  bộ  mã  hóa cũng  như  mậ t  độ  lưu  trữ  

dữ  l i ệ u .  V i ệ c  t ích  hợp th iế t  bị  giao  d iện  trên  ổ  đĩa và  thực  h iện  giao  d iện  với  

hệ  thống  BUS  của  m á y  t ính  theo  chuẩn  I D E còn  cho  phép  các  nhà  sện  xuấ t  ổ  

đĩa có  thể  độc  lập th iế t k ế phát  t r i ển th iế t  bị  đĩa  cứng  có  các  t ính  năng  ngày  

càng  mạnh  hơn.  

Phân  bổ  t ín  h i ệu  t rên  đầu  n ố i A T A I D E  và  BUS  I D E  như  sau  :  
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Chân Tín  h iệu  C h â n Tín  h i ệu  

1 -RESET 2 G N D 

3 D7 4 D8 

5 D ó ố D9 

7 D5 8 D10 

9 D4 10 D U 

l i D3 12 D12 

13 D2 14 D13 

15 D I 16 D14 

17 DO 18 D15 

19 G N D 20 để  t rống  

21 DRQ3 22 G N D 

23 - I O W 24 G N D 

25 - I O R 26 G N D 

27 I /O  CH  R E A D Y  28 D ự  p h ò n g  

29 - D A C K 3 30 G N D 

31 IRQ14 32 -BUSIOCS16 

33 A I 34 D R V  R E A D Y  

35 AO 36 A 2 

37 -CS1 38 -CS3 

39 -DA/SP 40 G N D 

Tín  h iệu  RESET  được  dùng  để  khở i  động  l ạ i  ổ  đĩa.  D ữ  l i ệ u  được  t ruyển  

qua  BUS  DO  -ỉ- D I 5 .  Quá  t r ình t ruyền  dữ  l i ệ u  được  thực h i ện  theo phương  p h á p  

truy  nhập  trực t i ếp  bộ  nhớ  (phương  pháp  D M A )  thông  qua  các  t ín  h i ệ u  DRQ  
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và  D A C K .  Hướng t ruyền  dữ  l i ệ u  phụ  thuộc  t ín  h iệu  I O W  và  IOR.  Tín  h iệu  

DRV  R E A D Y  báo  ổ  đĩa  sẵn  sàng  hoạt  động. T ín  h i ệu  DA/SP  ở thờ i  đ i ể m  khở i  

động  máy  t ính  cho b iế t  ổ  đĩa  thợ  có  mặt  hay  k h ô n g .  K h i  ổ  đĩa  hoạt  động  t ín  

hiệu  DA/SP  được  dùng  để  báo  t rạng  thái  hoạt  động  của  ổ  đĩa.  ổ  đĩa I D E có 

các thanh ghi ,  đ ịa  chỉ  của  các  thanh  ghi  này  được  xác  đ ịnh  bở i  các  tín  h iệu  

A 0 . A 1 . A 2 . 

Thiết  bị  giao  d i ện  I D E  có  một  tập  các  thanh  ghi  cho  phép  đ iều  kh iển  và  
giao d iện  với  ổ  đĩa. 

Thanh ghi  dữ  l i ệ u  :  

D7 Dó D5 D4 D3 D2 D I DO 

Thanh  ghi  dữ  l i ệ u  được  dùng  để  gử i  lệnh  cho th iế t  bị  giao d iện ,  còn  các  dữ  
l i ệu  ghi/đọc  được  chuyển  theo chế  độ  D M A .  

Thanh  ghi  đ iều  k h i ể n  chọn  đ iều  kh iển  ổ  đĩa và  đầu  từ  :  

1 0 1 D R V H3 H2 H I HO 

D R V  chọn  ổ  đĩa 

H3 - HO  chọn  đầu  từ  

Thanh  ghi  đ iều  k h i ể n  phụ  :  

X X X X X RST I N T X 

RST  khở i  động m ề m 

I N T cho phép báo  ngắt.  I N T  =  Ì  cấm th iế t  bị  giao  d iện  báo  ngắt.  

Ba  thanh  ghi  số  cung,  địa  chỉ  cung  và  địa  chỉ  rãnh  cần  ghi /đọc .  

Thanh  ghi  t rạng  thái  :  

BSY RDY WFT SK DTRQ COR IDX ERR 

BSY  ổ  đĩa  bận  

R D Y  ổ  đĩa  sẵn  sàng  
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W F T  l ỗ i ghi 

SK  trạng  thái  dịch  chuyển  đầu  từ  

DTRQ  yêu  cầu t ruyền  dữ  l i ệ u  

COR  l ỗ i dữ  l i ệ u  chữa  được  

I D X  index  

ERR  cố  l ỗ i . M ã l ỗ i nằm  ở thanh  ghi  t rạng  thá i l ỗ i . 

Thanh  ghi  t rạng  thái l ỗ i : 

NDM NTR ABT X NID X ÚC BK 

N M D  không  t ìm  được  vùng  D M  

NTR k h ô n g  t ìm  được  rãnh  

A B T lệnh  bị  ngắt  

N I D không  t ìm  được  vùng  I D  

Ú C l ỗ i  dữ  l i ệ u  không  khôi  phục  

BK cung  có l ỗ i 

Quá  t r ình  thực  h i ện  một  lệnh  t r ệ i  qua  3 giai  đoạn  :  

Gia i  đoạn  nạp  lệnh  : H D C  nhận  lệnh  và các  thông  số  đ iều  k h i ể n  từ  đơn  
vị  xử  lý  trung  t âm,  g i ệ i  m ã  để  có  các  thông  t in về  những  thao  t ác  cần  
th iế t k h i  thực  t h i  l ệnh  này.  

Gia i  đoạn  thực h i ện  : H D C  thực  h i ện  các  thao  t ác  thực  t h i  l ệnh .  

Gia i  đoạn kế t  quệ  :  sau  k h i  lệnh  được  thực  t h i ,  t rạng  thái  thực  h i ện  
lệnh  được  chuyển về cho  Bộ  xử  lý  trung  t âm.  

4. TỔ CHỨC LƯU TRỮ THÔNG TIN TRÊN ĐĨA TỪ Ở MỨC 

V Ậ T  L Ý  

Đ ể  có  thể  sử  dụng  đĩa  từ  l àm  bộ  nhớ  ngoà i  cho  m á y  t ính  cần  p h â n  chia  
không  gian  lưu  t rữ  của  đĩa  từ  ra  thành nh iều  đơn  vị  lưu  t rữ thông  t i n và g á n  đ ịa  
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chỉ  cho  các  đơn  v ị  lưu  t rữ  này .  Quá  t r ình  phân  chia  và  gán  địa  chỉ  này  được  
gọ i  là quá  tr ình  đ ịnh  dạng  cấp  thấp  (Low  Level  Formatting)  đĩa  từ .  

M ỗ i  ổ  đ ĩa (mềm  hoặc  cứng)  đều có  một  hay nhiều lá  đĩa,  m ỗ i  lá  đĩa có hai 

mặt  (side)  và  được  đánh  số  tuần  tự  0,  Ì ,  2,  v.v.  từ  t rên  xuống  dướ i .  

M ỗ i  mặt  đĩa  được  chia  thành  các  vòng  t ròn  đồng  tâm  cách  đ ề u nhau, 

mỗi  vòng  t ròn  được  g ọ i  là  một  rãnh  (track).  Thông  t in  được  lưu  trữ  trên  các  
rãnh  này. V ớ i đĩa m ề m  m ỗ i mặt  gồm  80  rãnh.  V ớ i đĩa  cứng  số  rãnh  quy  chuẩn  
trên  một  mặt  có  thể  lên  t ớ i  1024.  Các  rãnh  được  đánh  số  thứ  tự  từ  ngoài  vào  
trong.  Rãnh  ngoà i  cùng  (đường  k ính  lớn  nhấ t)  có  số  thứ  tự  là  0,  rãnh t i ếp theo 

là  Ì ,  v.v.  

M ỗ i  rãnh  được  chia  thành  các  cung  (sector).  Cung  là  đơn  vị  lưu  trữ  thông  
tin  nhỏ  nhất  t rên  đĩa.  M ỗ i một  cung  t iêu  chuẩn  chứa  được  512  byte dữ  l i ệ u .  Số  
cung  trên một  rãnh  tuy  thuộc  vào  l o ạ i  đĩa  từ. V ớ i đĩa m ề m  một  rãnh  chứa  được  
18  cung.  V ớ i  đĩa  cứng  số  cung  quy  chuẩn  trên  một  rãnh  là  63.  Các  cung  t rên  
một  rãnh  được  đ á n h  số  thứ  tự từ  Ì  đến  tăng  dần,  theo hướng  ngược chiều quay 

kim  đồng  hồ  (h  78)  

Cung  1 (sector  1)  

Các  rãnh  có  cùng  đường  k ính  tạo  thành  một  trụ  (cylinder) .  Số  thứ  tự  của  
rãnh cũng là  số  thứ  tự  của  trụ .  

Việc  phân  chia r ãnh  thành  các  cung vớ i số  lượng  đ ề u  như  nhau  t rên  tấ t  các 
rãnh  từ  ngoài  vào  trong  (như h ình vẽ)  chỉ  thích  hợp  cho  các  đĩa  từ  có  mậ t  độ  
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lưu  t rữ  thấp  như  đĩa m ề m .  K i ể u  ghi  dữ  l i ệ u  chuẩn  này  gây  lãng  ph í k h ô n g  gian  
lưu  trữ,  đặc  b iệ t  là đ ố i vớ i đĩa  cứng,  vì các  rãnh  bên  ngoà i  có  chu  v i lớn  hơn  và  
cũng có nghĩa là không gian  lưu  trữ  lớn  hơn  các  r ãnh  ở  trong.  Đ ố i  vớ i  đĩa 

cứng,  để  tăng  dung  lượng  lưu  trữ  thông  t in  t rên  đĩa,  n g ư ờ i  ta  áp  dụng  k ỹ  thuật  
ghi  theo  vùng ,  m ỗ i  vùng  có nhiều  rãnh .  Các  vùng k ế t i ếp nhau  từ  t âm  đĩa ra 

ngoà i sẽ có  số  cung / r ãnh  t ăng  dần  lên  từ  trong  ra  ngoà i .  Số  lượng  cung  trên  
m ỗ i  rãnh  trong  cùng  một  vùng  là  giống  nhau.  Các  ổ  đĩa  cứng  thường  có  10  
vùng  rãnh  t rỏ  lên.  

Cấu  t rúc  đ iển  h ình  của  một  rãnh  và  của  một  cung  t rên  đĩa  cứng  như  sau  :  

T ê n  t r ư ờ n g  K í c h  t hước  (byte)  N ộ i  dung  

Pre  Index  Gap  56 OOh 

Index 7 4Eh 

Sync 10 OOh 

Address  Mark  2 A l F E h 

Cylinder  number  2 

Head  number  1 

Sector  number  1 

Error  Correction  Code  2 

Wri te  T u r n - O n  Gap  5 OOh 

Sync 10 OOh 

Data  Mark  2 A l F 8 h 

D A T A 512 

Error  Correction  Code  2 

Wri te  T u r n - O f f  Gap  15 OOh 
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Pre  Index  Gap  :  cung  cấp  khoệng  thờ i  gian  t ìm  đầu  rãnh .  

Index  :  b á o  bắ t  đầu  một  cung.  

Sync  :  đồng  bộ  hoa  hoạt  động  của  bộ  đ iều khiển với tốc  độ  quay  
của  đĩa. 

Address Mark : b á o  bấ t  đầu  của  vùng  địa  chỉ .  

Cylinder  number  : số  thứ tự  của  trụ  ( r ãnh) .  

Head number  :  số  thứ  tự  của  đầu  từ  (mặt ) .  

Sector number  :  số  thứ  tự  của  cung  vậ t  lý .  

Error Correction  Code  : m ã  sửa  sai  cho  vùng  địa  chỉ  và  vùng  dữ  l i ệ u .  

Write Tu rn -On  Gap  : cung  cấp vùng  đ ệ m  cách  ly vùng  địa  chỉ  và  vùng  dữ  
l i ệ u ,  đồng  thờ i  tạo  thờ i  gian  k i ể m  tra  l ỗ i vùng  địa  chỉ.  

Data Mark  :  báo  bắ t  đầu  của  vùng  dữ  l i ệ u .  

DATA  :  vùng  chứa  dữ  l i ệ u  512  byte,  

Write T u r n - O f f  Gap  : cung  cấp vùng  đ ệ m  cách  ly giữa  các  cung, đồng  thờ i  
tạo  thờ i  gian  k i ể m  tra  l ỗ i vùng  dữ  l i ệ u .  

Cấu trúc một rãnh của đĩa mềm cũng tương tự như ở đĩa cứng, tuy nhiên 

kích  thước  của  các  t rường  thông  t in  có  khác  và  mã  ECC  được  thay  bằng  mã  

CRC  (Cyclic  Redundancy  Check).  

Thao  tác  đ ịnh  dạng  cấp  thấp  ghi  các  byte  thông  t in  đ ịnh  dạng  cung  và  
rãnh  lên  từng  rãnh  của  đĩa  từ . M ỗ i cung  có  một  địa  chỉ  xác  đ ịnh  vị  trí  mặt,  vị  
trí rãnh  và  vị  t r í  của  cung  t rên  rãnh  đó .  Bộ  ba  con  số  này  là  duy  nhấ t  đ ố i với 
mỗi  một  cung  t rên  đĩa  từ ,  và  là  đ ịa  chỉ  vậ t  lý  của  cung. V ù n g  D A T A  được  đ iền 

bởi  các  byte dữ  l i ệ u  g i ệ k h i  thao  tác  đ ịnh  dạng  cấp  thấp  được  thực  h iện .  

Số  lượng  cung  t rên  một  rãnh  đ ố i  vớ i  đĩa m ề m  phụ  thuộc  vào  k ích  thước  
đĩa.  Đ ố i với đĩa  cứng  số  lượng  cung  t rên  một  rãnh  phụ  thuộc  vào  ổ  đĩa và thiết 

bị  điều  kh iển  giao  d i ện  t rên  ổ.  Đ i ề u  đáng  lưu  ý  là  để  tương  th ích  vớ i  BIOS  
trong máy  v i t ính,  các  ổ  đĩa  cứng  ph iên  dịch  thông  t in về  mậ t  độ  thật  của  rãnh  

(track)  trên  mặt  đĩa và  mậ t  đ ộ  thậ t  của  số  cung  (sector)  t rên  một  rãnh  thành  
dạng  tiêu  chuẩn  63  cung / r ãnh  và  cung  cấp  cho  BIOS.  
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5.  T Ổ  C H Ứ C  L Ư U  T R Ữ  T H Ô N G  T I N T R Ê N  Đ Ĩ A  T Ừ  Ở  

M Ứ C  L O G I C  

Địa chỉ vật lý (mặt, rãnh, cung) của một cung là kiểu địa chỉ không tuyến 

t ính và  k h ô n g  th ích  hợp  cho  việc  quện  lý  và  sử  dụng  cung  vớ i  tư  c á c h  là  một  
đơn  vị  lưu  t rữ  thông  t i n  của  bộ  nhớ  m á y  t ính .  V i ệ c  d ù n g  đĩa  từ n h ư  là  mộ t  hệ  
thống  lưu  t rữ  tập t i n  (tệp)  của  m á y  t ính  đòi  h ỏ i  phệi  tổ  chức  l ạ i c á c h  quện  lý  
các  cung  nói  r iêng  và  quện  lý  v iệc  lưu  t rữ  thông  t i n t rên  đĩa  từ nó i  chung.  

Các  hệ  đ iều hành khác nhau có các cách  tổ  chức  lưu  t rữ và  quện  lý  tệp  trên  
đĩa  từ k h á c  nhau. H ệ đ iều hành DOS và Windows 9X  sử  dụng c á c h  t ổ chức  lưu  
trữ  và  quện  lý  tệp  ( tổ  chức  hệ  thống  tệp)  k i ể u  F A T  (File  Al loca t ion  Table).  

Theo cách tổ chức này bộ nhớ ngoài được coi là tập hợp của các volume, 
một  volume có thể  là toàn  bộ  một  đơn  vị vậ t lý  (như  đĩa mềm)  hoặc  là mộ t  phần  
của  ổ  cứng. M ỗ i voỉume  được  xem  là  một  tập hợp  l iên  tục  c á c  cung  logic .  Các  
cung  logic  được  đánh  số thứ tự, bắt đầu  là cung  logic  0, t iếp đố  là cung  logic  ỉ  v.v.  
l ầ n  lượt  t ăng  dần  cho  đến hết volume.  V i ệ c tổ  chức l ạ i c á c th iế t  bị  đ ĩa  từ  theo  
volume  l àm  cho  việc  quện  lý  các th iế t  bị  này  trở  nên  thống  nhấ t ,  k h ô n g  phụ  
thuộc  vào  cấu  t rúc  vậ t  lý  cụ  thể  của  các  ổ  đĩa. Q u á t r ình thao t ác  v ớ i  tệp  lúc  
này  phệi  thực  h i ện  qua  hai  bước  :  trước hế t yêu  cầu  gh i /đọc  tệp  từ  ứng  dụng  
được  chuyển  thành  gh i /đọc  các  cung  logic  (có  đ ịa  chỉ tuyến t í nh ) , sau  đ ó  các  
đ ịa  chỉ tuyến t ính  của  các  cung  được  chuyển  t hành  đ ịa  chỉ  vậ t  lý  (mặt ,  r ãnh ,  
cung).  Q u á  t r ình  gh i /đọc  tệp  thậ t  sự  được  thực  h i ệ n  theo  đ ịa  chỉ  vậ t  lý  n à y .  

M ỗ i  volume  được  chia  ra  thành  các  vùng ,  m ỗ i  vùng  chứa  m ộ t  l o ạ i  t hông  
t in về cách  tổ chức lưu  trữ trên volume. Cấu trúc  của  một  volume như  sau  (h.79)  :  

Cung khỏi động 

Bệng  F A T  #  Ị  

Bệng  F A T  #  2  

Thư  mục  gốc  

V ù n g  chứa  tệp  và  thư  mục  con  

Hình  79  
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5.1 C u n g  k h ở i  đ ộ n g  v o l u m e  ( V o l u m e B o o t  Sec to r )  

Cung  k h ở i  động  volume  ( g ọ i tắ t là  cung  k h ở i  động)  nằm  ở  cung  logic  0  
của  một  volume.  Đ ố i vớ i đĩa m ề m cung logic 0 có  đ ịa  chỉ  vậ t lý  là  : mặt  0,  
rãnh  0,  cung  1. Đ ố i vớ i đĩa  cứng  cung  logic  0  của  volume  đầu  t iên  có đ ịa  chỉ  
vật  lý là  : mặt  Ì , r ãnh  0,  cung  1.  

Cung  khở i  động  chứa  t hông  t in về cách  phân  vùng  trên  volume  và  chứa  
chương  t r ình  k h ở i  động hệ đ iều hành : 

Đ ịa  chỉ offset 
(hexadecimal) N ộ i  dung  

Kích  thước  
(byte) 

00 Lệnh  nhệy đ ến chương  t r ình  khở i  động  3 

03 Tên  nhà sện  xuấ t  và t h ế hệ của  H Đ H 8 

OB Số lượng byte  / một  cung  2 

OD SỐ lượng cung  / một  cluster  1 

OE Số lượng cung  trước bệng F A T 2 

10 SỐ lượng bệng F A T 1 

l i Số lượng l ố i vào thư mục  trong  thư mục  gốc  2 

13 Số lượng cung  trong  volume  2 

15 Byte m ô tệ  l o ạ i  đĩa 1 

16 Số lượng cung  / một bệng F A T 2 

18 Số lượng cung  / một  rãnh  2 

1A Số lượng đầu từ 2 

l e Số lượng cung  ẩn  2 

1E 
Số lượng cung  trong volume, nếu k ích  thước  

volume  lớn hơn  32 M b 
4 

22 Số thứ tư  ổ  đĩa 1 

2 3 - 3 3 D ự  phòng  cho  các thông  t in phụ 17 

34 Nhận  dạng  hệ F A T 8 

3C  -  1FF  Chương  t r ình  khở i  động H Đ H 4">. 

Cung  k h ở i  động  được kế t thúc  bằng  2 byte  chữ ký  A A 5 5 h .  Ky  
máy  t ính,  cung  k h ở i động được nạp vào địa chỉ  OOOOh :7C00h.  p  
k i ể m  tra  chữ ký , nếu  không  t ìm  thấy  hai  byte  chữ ký  thì sẽ ' 
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thấy  chữ  ký  BIOS sẽ cho  thực h i ệ n  chương  t r ình  từ  đ ịa  chỉ  OOOOh :7C00h.  Đó  
cũng là lý do vì sao byte  dầu  t iên  của  cung k h ở i  động  luôn  chứa m ã  l ệnh  nhệy  
không  đ iều  k i ệ n .  

Cung  khở i  động  chứa  c ác  dữ  l i ệ u  m à  từ  đ ố  cố  t h ể  t ính  ra  được  vị  t r í  bắt  
đầu  và  k ích  thước  (theo đơn  vị  cung)  của  c á c  vùng  t h ô n g  t i n  t rên  volume.  

5.2 Bệng FAT (File Allocation Table) 

H ệ  đ iều hành  lưu  t rữ  tệp  trong  vùng  chứa  tệp .  V ù n g  chứa  t ệp n ằ m  sau  thư  
mục  gốc  và ch i ếm toàn  bộ  k h ô n g  gian  còn  l ạ i  của  volume.  V ù n g  chứa  tệp  
được  coi  là  tập  hợp  của  các  cluster.  Cluster  là  tập  hợp  của  m ộ t  hoặc nhiều 

cung l i ề n nhau. Cluster là  đơn  vị  lưu  t rữ  t hông  t i n  nhỏ  nhấ t  m à  hệ  đ iều hành 

dùng  để  lưu  t rữ  tệp .  Các  cluster  được  đ á n h  số  thứ  tự  bắ t  đầu  t ừ  2  và  t ăng  dần  
đến hết volume. 

Bệng  F A T  nằm  ngay  sau  cung k h ở i  động. M ỗ i volume  thường  c ó  hai  bệng  
F A T  #1  và  #2,  n ộ i  dung  hai  bệng  này  giống  hệt  nhau.  

Bệng  F A T  được  d ù n g  để  quện  lý  các  cluster.  Bệng  F A T  chứa  c á c  l ố i  vào 
(entry).  K ích  thước  của  mộ t  l ố i vào có  thể  là  12,  16  hoặc  32  bí t ,  tuy  thuộc  vào  
kích  thước  của  volume  và  cách  tổ  chức h ệ  tệp.  Ha i l ố i vào  đầu  t iên  trong  bệng  
F A T  được  dùng  để  chỉ  ra  dạng  tổ  chức  của  đĩa.  Số  lượng  l ố i vào  c ò n  l ạ i  đúng  
bằng  số  lượng  các  cluster. Các l ố i vào này cũng  được  đ á n h  số  thứ tự bắ t đầu  từ  
2  và  t ăng  dần  cho  đến  tận l ố i vào cuố i  cùng  trong  bệng F A T . M ỗ i m ộ t  l ố i vào, 
bắt  đầu  từ l ố i vào  số  2,  chứa  mộ t  thông  t i n về  t rạng  thá i  của  cluster  c ó  số  thứ  
tự  tương  ứng.  

Thông  t in về  t rạng  thái  của  cluster  được  thể  h i ệ n  d ư ớ i  dạng  m ã  nhị  phần  
như  sau  :  

N ộ i  dung  của  l ố i v à o 
(hexadecimal) Trạng  thá i  cluster  tương  ứng  

(0)000 Cluster  rỗng  

(F)FF0  -  (F)FF6  Cluster  dự  phòng  

(F)FF7 Cluster  hỏng  

(F)FF8  -  (F)FFF  Cluster  cuố i  cùng  của  m ộ t  tệp  n à o  đ ó  

( X ) X X X Cluster  tương  ứng  vớ i l ố i vào  này  đ ang  chứa  t ệp .  
Con  số ( X ) X X X  xác  định  địa  chi  cluster t iếp theo của  tệp.  
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Bệng  F A T  đóng  vai  t rò  mộ t  bện  đồ về  trạng  thái  các  cluster.  

Từ  bệng  F A T  có  thể  t ìm  ra  được  một  chuỗi  danh  sách  các  cluster  thuộc  
một  tệp  nào  đó ,  nhưng còn th iếu  thông  t in về cluster  đầu  t iên  của  tệp.  Thông  
t in  này  gắn  vớ i một  tệp  cụ  thể  và  nằm  ỏ  thư  mục.  

5.3 Thư mục gốc (Root Directory) 

M ỗ i  volume  có  một  thư  mục  gốc.  Thư  mục  gốc  nằm  sau  bệng  F A T  #2.  
Thư  mục  gốc  chứa các l ố i vào  thư  mục  (Directory  Entry) ,  m ỗ i l ố i vào  thư  mục  
có kích  thước  32  byte. Thư  mục  gốc  có  k ích  thước  hạn chế xác  định  trước.  

L ố i  vào  thư  mục  chứa  c ác  thông  t in  (tên  tệp,  thuộc  t ính,  k ích  thước  v.v.)  
của  một  tệp  cụ  thể  đang  được  lưu  trữ  trên  volume  và  số  thứ  tự  cluster  đầu  t iên  
của  tệp  đó .  

L ố i  vào  thư  mục  có  cấu  t rúc  như  sau  :  

Địa  chỉ  offset  
(hexadecimaỉ) 

N ộ i  dung  
Kích  thước  

(byte) 

00 Tên  tệp  hoặc  tên  thư  mục  con  8 

08 Phần  tên  m ở  rộng  3 

0B Thuộc  t ính  tệp  1 

oe  -  15  D ự  phòng .  10 

16 Thờ i  gian  tạo  hoặc  cập  nhật  tệp  2 

18 Ngày  tạo  hoặc  cập  nhật  tệp  2 

ỈA Số  thứ  tự cluster  đầu  t iên  của  tệp.  2 

l e Kích  thước  tệp  4 

-  Byte đầu  t iên  của  phần  tên  tệp  có  thể  chứa  các  thông  t in  đặc  b iệ t  sau  :  

OOh : báo thư mục kết thúc ở đây. 

e5h  : tệp  bị  xoa  
2eh  : l ố i vào  thư  mục  của  thư  mục  h iện  thờ i . L ố i vào  này  chứa  thông  t in  

về  vị  t r í  và  k ích  thước  của  chính  thư  mục  đang  chứa l ố i vào  này.  
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2eh  2eh  :  l ố i vào  thư  mục  m ẹ  của  thư  mục  h i ệ n  t h ờ i .  L ố i vào  n à y  chú  
thông  t in về  vị  t r í  và  k í ch  thước  của  thư  mục  m ẹ  của  t hư  mụ  
đang  chứa  l ố i vào  này .  N h ờ  t hông  t i n  này  m à  từ  t hư  mục  h i ệ  
t hờ i  ta  có  thể  chuyển về  thư  mục  m ẹ .  

Trường  thờ i  gian  được  m ã  hoa  như  sau  :  

VỊ  t r í  b í t  N ộ i  dung  

0 - 4 
SỐ nhị  phân  của  g iây  chẵn  :  0  -  29  tương  ứng  
g iây  thứ  0 - 5 8  

5 - 1 0 Số nhị  phân  của  p h ú t :  0 -  59  

l i  -  15  Số  nhị  phân  của  g i ờ  : 0 -  23  

Trường  ngày  được  m ã  hoa  như  sau  :  

V ị  t r í  b í t  N ộ i  dung  

0 - 4 Số  nhị  phân  của  n g à y  :  1  -  31  

5 - 8 SỐ nhị  phân  của  t h á n g  : 1 -  12  

9 - 1 5 Số  nhị  phân  của  n ă m  

-  Trường  thuộc tính tệp, kh i bít  được  đặt  bằng  1 thì mang thông  t in như  sau  

V ị  t r í  b í t  N ộ i  dung  

0 Chỉ  đọc  

1 Ấ n 

2 H ệ  thống  

3 N h ã n  Volume  

4 T h ư  mục  con  

5 Lưu  trữ.  Bít  này  bằng  1 k h i  tệp  bị  thay đ ổ i n ộ i  dung  

6 D ự  phòng  

7 D ự  p h ò n g  
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Cấu  t rúc  của  thư  mục  con  giống  như  thư  mục  gốc.  Thư  mục  con  nằm  ở  
vùng  chứa  tệp  và  thư  mục  con.  Thư  mục  con  được  quện  lý  như  một  tệp  thông  
thường  và  có  k ích  thước  k h ô n g  hạn chế. 

5.4 Vùng chứa tệp và thư mục con 

Vùng  chứa  tệp  và  thư  mục  con  là  toàn  bộ  vùng  còn  l ạ i nằm  sau  thư  mục  
gốc.  Vùng  này  được  coi  là  tập  hợp  của  các  cluster.  Các  cluster  được  đánh  số  
thứ  tự  bắt  đầu  từ  2  t ăng  dần  đến cluster  cuố i  cùng  trong  volume.  Trạng  thái  
của  các  cluster  được  phện  ệnh  bở i l ố i vào  tương  ứng  trong  bệng F A T .  Các  thư  
mục  con  nằm  ở  vùng  này .  Thư  mục  con  được  quện  lý  như  một  tệp  thông  
thường  và  có  k ích  thước  không  hạn chế. 

M ộ t  tệp  được  lưu  t rữ  t rên  một  hoặc nhiều cluster khác nhau, tuy  thuộc  
kích  thước  tệp.  Các  cỉuster  chứa dữ  l i ệ u  của  một  tệp không  nhấ t th iế t phệi l i ề n 

kề nhau. 

Nếu volume chứa h ệ  thống khở i động  hệ  đ iều hành thì các cluster đầu  tiên  
của  vùng  này  được  d à n h  để  chứa  các  tệp  hệ  thống  của  hệ  đ iều hành. 

5.5 Mối quan hệ giữa thư mục, bệng FAT và cluster 

M ố i  quan  h ệ  giữa  bệng  F A T  và  cluster  đã  được  t r ình  bày  ở  mục về  bệng  
FAT. 

M ố i  quan  hệ  giữa  thư  mục,  bệng  F A T  và  cluster  trong  việc  quện  lý  một  
tệp  được  minh  hoa  qua  ví dụ  cụ  thể  sau  ( h .80 ) :  

Giệ  sử  có  tệp  tên  M Y F I L E . D A T , tên  tệp  nằm  t ạ i thư  mục  gốc.  Trong  thư  
mục  gốc  ta  có  thể  t ìm  thấy  và  đọc  được  một  l ố i vào  thư  mục  có n ộ i  dung  sau  :  

0  Ì  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  c  D  E  F  

4Dh 59h 46h 49h 4Ch 45h 20h 20h 44h 41h 54h 20h OOh OOh OOh OOh 

OOh OOh OOh OOh OOh OOh 98h 9Ah 9bh OAh 03h OOh 42h 05h OOh OOh 

Các  byte  OOh  -  OAh  :  m ã  ASCI I  của  tên  tệp  
M Y F I L E . D A T 

Byte  OBh  : 20h  -  tệp  lưu  t rữ  

— V 
Số thứ tự  Kích thước  tệp  

cluster đầu 
tiên của  tệp  

167 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                            http://www.lrc-tnu.edu.vn



Phần  li  KIẾN  TRÚC  MÁY Vỉ TÍNH 

Byte  l A h - l B h  : (0)003ti  -  Số thứ tự của  cluster  đầu  t iên  của  tệp . L ố i 
đầu  t iên  của  tệp t rên  bệng F A T cũng là (0)003h. 

Byte í c h - l F h : k ích  thước tệp 0542h  •  1346  byte.  

V ù n g 
các  cluster  

vào 

Số thứ tự 
l ố i  vào  

Bệng  F A T 

0 

1 

2 (F)FF7 

3 (0)004  =  

4  ^  (0)005  -

5  ^  (F)FFF  -

6 (0)000 

7 (0)000 

8 (0)000 

9 (0)000 

Hình  80  

SỐ t hứ tự 
cluster 

Hỏng 2 

Đầu  tiên  3 

Chứa tệp 4 

Cuối cùng 5 

Rỗng 6 

Rỗng 7 

Rỗng 8 

Rỗng 9 

Quá  tr ình  truy  cập tệp  ở  mức  thấp bắt đầu từ v iệc  t ìm k i ế m  t hư mục  chứa  
tên  tệp. Trong  thư  mục sẽ t ìm  được l ố i vào t hư mục  có  chứa  tên  tệp cần  truy  
cập,  ví dụ l ố i vào thư mục  có  chứa  tên tệp M Y F I L E . D A T . T ừ l ố i vào t hư  mục  
này  t ìm  được  địa  chỉ  (số thứ tự) cluster  đầu t iên  của  tệp M Y F I L E . D A T , v í  dụ  
(0)003h.  Con  số  (0)003h cũng là  số  thứ tự  của  l ố i vào  đầu  t iên  của  tệp  này  
trong  bệng F A T . Thao t ác t i ếp theo là t ìm đ ế n bệng F A T . L ố i vào đầu t iên  cần  
đọc  là (0)003h. L ố i vào (0)003h  chứa  con  số (0)004h,  con  số này phện á n h  hai  

thông  t in  : một  là cluser  số (0)003h  đang  chứa  mộ t phần  của  tệp , hai  là  cluster  
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t iếp theo  của  tệp  là  (0)004h.  Từ  đây t iếp  tục  truy  nhập  và  đọc  l ố i  vào  số  
(0)004h  v.v.  cho  đến kh i  gặp  l ố i vào  chứa  giá  trị  (F)FFFh  thì  dừng  t ìm k i ế m . 

Ví dụ  ở đây  ta  có  danh  sách  các  cluster chứa  tệp  là  (0)003h, (0)004h,  (0)005h.  

Tổng quát  m à  nó i ,  từ l ố i vào t ạ i vị t r í  ì  ta  đọc  được  n ộ i dung  J, nếu J  thuộc  
khoệng  giá  trị  (0)002h  -  (F)FEFh  thì  nó  phện  ệnh  hai  thông  t in  : cluster  thứ  ì  
đang  chứa  tệp  và  cluster  thứ  J  là  cluster t i ếp theo  của  tệp.  Quá  tr ình  t ìm k i ế m 

danh sách các cluster  chứa  tệp  dừng  kh i  gặp  l ố i vào  chứa  giá  trị  (F)FFFh.  
Cluster  tương  ứng  l ố i vào  này  là  cluster  cuối  cùng  của  tệp. Trên  thực t ế  không  
phệi  bao  g iờ cũng  nhận  được  chuỗi  danh  sách  các  cluster l i ề n kề nhau. 

Đ ể  truy  nhập  tệp  t rên  đĩa  cần  phệi  chuyển  danh  sách  các  cluster  chứa  tệp  
thành  danh  sách  các  cung  logic.  Công  thức  chuyển  đ ổ i  địa  chỉ  (số  thứ  tự)  

cluster thành  địa  chỉ  (số  thứ  tự)  cung  logic  như  sau  :  

Địa chỉ cung ỉogic = (Địa chỉ cluster -2) * (Số lượng cung trên một cluster) + 
+  Địa  chỉ  cung  logic  đầu  tiên  của  vùng  dữ  liệu.  

Quá  tr ình  truy  nhập  cung  khở i  động,  bệng  F A T  và  tệp  có  thể  thực  h iện  
nhờ  các  ngắt  25h  và  26h.  K h i  truy  nhập  tệp  và  đọc  vào  bộ  nhớ  cần  lưu  ý  dữ  
l iệu  của  tệp  chỉ ch i ếm  mộ t  phần  của  cluster cuố i  cùng  chứ  không  phệi  toàn  bộ  
cluster này. Thông  t i n về k ích  thước  tệp g iúp xác  đ ịnh  chính  xác  lượng  dữ  l i ệ u  

thật  của  tệp  t rên  cluster  cuố i  cùng .  

6. BẢNG PHÂN KHƯ (PARTITION TABLE) 

Một ổ cứng vật lý có thể được phân chia thành nhiều phân khu (partition) 

và  từ  m ỗ i  phân  khu  tạo  ra  được  một  volume  tách  biệ t .  V i ệ c  tạo  ra  các  phân  
khu  cho  phép  ta  có  thể  cài  đặt nhiều  hệ  đ iều hành và  hệ  thống  tệp  r iêng  biệt  
trong  cùng  một  ổ  cứng  vậ t  lý.  Các  hệ  thống  tệp  khác  nhau  (ví  dụ  như  hệ  tệp  
FAT,  FAT32,  NTFS  v.v.) sẽ  sử  dụng  các  phương  pháp  r iêng  để  phân  chia  và  

quện  lý không  gian  lưu  trữ  tệp.  

M ỗ i  ổ  cứng  phệi  có  ít  nhấ t  Ì  phân  khu  và  có  thể  có  t ố i  đa  4  phân  khu  

chính.  V ớ i  hệ  thống  tệp  F A T  quá  t r ình  tạo  phân  khu  có  thể  thực  h iện  bằng  

lệnh  FDISK  của  hệ  đ iều hành . 
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Thông  t in về cách  phân  chia  ổ  đĩa  cứng  t hành  c á c  p h â n  khu  được  chứa  
trong  Bệng  phân  khu.  H ệ  đ iếu hành  sử  dụng m ộ t  vùng  r i êng  và  c ố  đ ịnh  trên  ổ  
đĩa  cứng  để  chứa  Bệng  phân  khu,  đó  là  cung  vậ t  lý  Ì  t rên  r ã n h  0  của  mặt  0.  
Cung  vậ t  lý  đầu  t iên  của  ổ  đĩa  cứng  (mặt  0,  r ãnh  0,  cung  1) k h ô n g  chứa  cung  

khở i  động  volume  (Volume  Boot  Record)  m à  chứa  cung  k h ở i  động  chính  
(Master  Boot Record-  M B R ) .  

•  Cung k h ở i  động  ch ính  có  cấu  t rúc  như  sau  :  

Đ ịa  ch ỉ  offset  
(hexadecimal) 

N ộ i  dung  

000 Chương  t r ình  đọc  cung  k h ở i  động  

1BE Bệng  phân  khu  ch ính  

1FE Chữ  ký  A A 5 5 h  

Cung  khở i  động  ch ính  chứa  chương  t r ình  đọc  Bệng  phân  khu  ch ính  và  
cung  khở i  động.  Chức  năng  của  chương  t r ình  đọc  cung  k h ở i  động  là  chuyển  
đ iều  k h i ể n  hệ  thống  đến  chương  t r ình  k h ở i  động  hệ  đ iều hành ,  chương  t r ình  
này  nằm  trong  cung  k h ở i  động  của  phân  khu  k h ở i  động.  

Bệng  phân  khu  ch ính  chứa  các  l ố i vào  phân  khu  (Partit ion  Ent ry) .  Bệng  
phân  khu  ch ính  có  ít  nhấ t  Ì  l ố i vào phân  khu  và nh iều  nhấ t  4 l ố i vào phân  khu.  
L ố i  vào  phân  khu  chứa  thông  t in về  vị  t r í  và  k ích  thước  của  p h â n  khu  trong  ổ  
đĩa  cứng.  

•  Bệng  phân  khu  ch ính  có  cấu  t rúc  như  sau  :  

Đ ịa  ch ỉ  offset  
(hexadecimal) 

N ộ i  dung  K í c h  t h ư ớ c  
(byte) 

1BE L ố i  vào  phân  khu  1  16 

1CE L ố i  vào  phân  khu  2  16 

1DE L ố i  vào  phân  khu  3  16 

1EE L ố i  vào  phân  khu  4  16 
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M ỗ i  một  l ố i vào  phân  khu  mang  thông  t i n về  phân  khu  tương  ứng  :  vị  t r í  
(mặt,  rãnh,  cung)  bắ t  đầu  phân  khu,  vị t r í (mặt ,  rãnh ,  cung) kế t thúc  phân  khu,  
kích  thước  phân  khu  ( t ính  theo đơn  vị  cung)  v.v.  

•  Cấu trúc  của  mộ t  l ố i vào  phân  khu  :  

Địa  chỉ  offset  
(hexadecimal) 

N ộ i  dung  
K í c h  thước  

(byte) 

00 Chỉ  thị  khở i  động  1 

OI Đ ịa  chỉ  đầu  phân  khu  3 

04 Chỉ  thị  hệ  thống  1 

05 Đ ịa  chỉ  cuối  phân  khu  3 

08 Số  lượng  cung  trước  phân  khu  4 

Oe Số  lượng  cung  trong  phân  khu  4 

- C h ỉ  thị  khở i  động  :  

80h  Phân  khu  khở i động  ( K h ở i  động  hệ đ iều hành  từ phân  khu  này) .  

OOh P h â n  khu  không  t ích  cực.  

-  Chỉ  thị hệ thống  : cho biết  loạ i  hệ  thống  tệp  được  sử dụng trong phân  khu.  

Olh  F A T 1 2  

06h ,0Eh  F A T  16  

07h  NTFS  

OBh  F A T  32  

-  Khuôn  dạng  của  t rường  địa  chỉ  đầu/đ ịa  chỉ  cuối  phân  khu  :  

M ặ t  Cung  Rãnh  

H H H H H H  H  H c c s s s s s  s  c c c c c c  c  c 
7 6 5 4 3 2  1  0 9 8 5 4 3 2 1  0  7 6 5 4 3 2  1  0 

Địa  chỉ  mặt  là  một  số  nhị  phân  8 b í t :  H7  -  HO.  Số  mặt  t ố i đa  có  thể  là  256  
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Đ ịa  chỉ cung  là một số nhị phân  6 b í t :  S5  -  so.  Số cung t ố i đa c ó thể là  63  

Địa  chỉ rãnh  là một số nhị phân  10 b í t : C9 -  co .  Số rãnh t ố i đa có thể là  1024  

N ộ i  dung  một l ố i vào phân  khu có thể như sau  :  

OOh Olh 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h OAh OBh OCh ODh OEh OFh 

80h Olh Olh OOh 06h 04h E2h C4h OOh OOh OOh 22h 90h 32h 02h OOh 

Phân  khu này là phân  khu khở i  động.  

Đ ịa  chỉ đầu phân  khu  : M ặ t Ì , rãnh  0,  cung vậ t lý  1.  

Đ ịa  chỉ cuố i  phân  khu  : M ặ t 4, r ãnh  964,  cung  vậ t lý  34  

Kích  thước phân  khu  : 023290h  =  164016  cung  

T ạ i m ỗ i phân  khu có thể thực h i ện  đ ịnh dạng (mức cao)  để tạo volume và 
cài  đặt hệ đ iều hành t rên các volume đ ó . 

* 
*  *  
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